VIEN KY THUAT NHIET POI

BAO CAO TONG KET KHOA HOC VA KY THUAT DU AN

HOAN THIEN CONG NGHE CHE TAO POLYME BLEND
(POLYETYLEN/POLYAMIT, POLYPROPYLEN/POLYAMIT)
PE SAN XUAT CAN NHUA, COC RAY PHUC VU
NGANH DPUGNG SAT

MA SO: KC.02.DA.04

Chu nhiém Du én: TS Bdo Thé Minh

HA NOI, 4 - 2005

VKHCNVN
VKTND
VIEN KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM




                                                          VKHCNVN


                                                                                         VKTN§


Viện khoa học và công nghệ việt nam


Viện kỹ thuật nhiệt đới


[image: image1.wmf]C


H


2


C


H


3


O


O


H


C


C


H


2


C


H


2


C


H


3


O


C


C


H


2


C


H


2


C


H


3


C


O


C


H


2


.


+


.


T


0


T


0




Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật dự án


Hoàn thiện công nghệ chế tạo polyme blend (polyetylen/polyamit, polypropylen/polyamit) để sản xuất căn nhựa, cóc ray phục vụ


ngành đường sắt


                                                    MÃ SỐ: KC.02.DA.04

Chủ nhiệm Dự án: TS Đào Thế Minh


    Hà nội, 4 - 2005


Viện khoa học và công nghệ việt nam


Viện kỹ thuật nhiệt đới


[image: image13.png]





Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật dự án


Hoàn thiện công nghệ chế tạo polyme blend (polyetylen/polyamit, polypropylen/polyamit) để sản xuất căn nhựa, cóc ray phục vụ


ngành đường sắt


                                                    MÃ SỐ: KC 02.DA.04


Chủ nhiệm Dự án: TS Đào Thế Minh


DANH SÁCH NHỮNG NGƯời thực hiện


1. Đào Thế Minh 
                  TS, Nghiên cứu viên chính


2. Trần Thanh Sơn

       PGS, TS, Nghiên cứu viên cao cấp 


3. Nguyễn Thạc Kim 
       PGS, TS, Nghiên cứu viên cao cấp 


4. Thái Hoàng
                  Phó Viện trưởng, TS, Nghiên cứu viên chính


                                                   (Phụ trách phần PE-g-AAC và PA/ PE-g-AAC/PE)


5. Vũ Minh Đức 
                  Phó phòng, Thạc sỹ, Nghiên cứu viên chính


6. Nguyễn Phi Trung 
       TS, Kỹ sư chính


7. Hoàng Thị Ngọc Lân 
       Kỹ sư chính


8. Trịnh Sơn Hà
                  Kỹ sư 


Chủ nhiệm Dự án                                                        Viện Kỹ thuật Nhiệt đới


TS Đào Thế Minh


BÀI TÓM TẮT


Cùng với quá trình phát triển kinh tế của đất nước và hội nhập quốc tế, Tổng công ty  đường sắt Việt nam (TCTĐS) đang dần dần hiện đại hoá ngành đường sắt. Một số chi tiết bằng kim loại đã bước đầu được thay thế bằng các phụ kiện bằng cao su, nhựa như: căn nhựa, cóc ray nhựa, lõi nhựa, đệm ray nhựa... và chủ trương sản xuất các sản phẩm này ở trong nước.


Dự án nhằm mục tiêu xây dựng và hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất polyme blend mới PE/PA và PP/PA để chế tạo căn nhựa, cóc ray cung cấp cho ngành đường sắt nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cấp, hiện đại hoá ngành đường sắt Việt nam và hội nhập khu vực, quốc tế.


Dự án đã xây dựng và hoàn thiện được công nghệ chế tạo 3 loại chất tương hợp PE-g-AM, PE-g-AAC và PP-g-AM trên thiệt bị đùn cắt hạt tự chế tạo quy mô pilot và đã xây dựng và hoàn thiện công nghệ chế tạo 3 loại polyme blend PA/PE-g-AM/PE, PA/PE-g-AAC/PE và PA/PP-g-AM/PP trên thiết bị đúc phun công nghiệp với công nghệ ổn định; từ năm 2002 (năm chuẩn bị Dự án) đến hết năm 2004 đã sản xuất và cung cấp 1.138.796 căn nhựa, 3000 cóc ray và 7000 kg polyme blend với số tiền là 3.563.958,204 đồng. Các polyme blend và các sản phẩm chế tạo ra đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật của Tổng cục đường sắt và của Dự án đề ra. Đặc biệt polyme blend chịu lão hóa rất tốt.


Trên cơ sở kết quả thu được từ thực tế triển khai ứng dụng,  Tổng công ty đường sắt Việt nam còn ứng dụng 2000 kg polyme blend để sản xuất và ứng dụng thử sản phẩm lõi nhựa VOSSLOH của tà vẹt bê tông dự ứng lực, một sản phẩm mới sẽ  triển khai ứng dụng nhiều trong thời gian tới. 


Ngoài ra, các kết quả của dự án đã được công bố 3 bài báo trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 3 báo cáo khoa học ở Hội nghị Hoá học, hướng dẫn 4 sinh viên làm luận án tốt nghiệp, đào tạo 1 Thạc sỹ.
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Bảng chú giảI chữ viết tắt, ký hiệu, đơn vị đo


Bảng chữ viết tắt


- A/B:  Blend trên cở sở polyme A và B


- ABS:  Polyacrylonitril-butadien-styren


- AM:  Anhy®ric maleic


- AAC : Axit acrylic


- CSBN (NBR):  Cao su butadien-acrylonitril (cao su nitril)


- CSTN (NR):  Cao su thiên nhiên


- DCP:  Dicumyl peroxit


- DSC:  Phương pháp quét nhiệt lượng kế vi sai


- EPDM:  Polyetylen-propylen-dien monome


- EPM:  Polyetylen-propylen


- HDPE:  Polyetylen tỷ trọng cao



- HIPS:  Polstyren chịu va đập


- HPB:  Cao su butadien hydro hoá


- LLDPE:  Polyetylen mạch thẳng, tỷ trọng thấp


- PA/PE-g-AM/PE: Polyme blend  trên cơ sở PA,PE-g-AM và PE


- PA/PE-g-AAC/PE: Polyme blend  trên cơ sở PA,PE-g-AAC và PE


- PA/PE-g-AM/PP: Polyme blend  trên cơ sở PA,PE-g-AM và PP


- PA: Polyamit


- PB:  Cao su butadien


- PBT:  Polybutylenterephtalat


- PC:  Polycacbonat


- PCL:  Polycaprolacton


- PE:  Polyetylen


- PE-g-AM: Polyetylen ghép anhy®ric maleic


- PE-g-AAC: Polyetylen ghép axit acrylic


- PET:  Polyetylenterephtalat


- PMMA:  Polymetylmetacrylat


- PP:  Polypropylen


- PP-g-AM: Polypropylen ghép anhy®ric maleic


- PPO:  Polydimetylphenylenoxit


- SAN:  Polystyren-acrylonitril


- SBR:  Cao su styren-butadien


- SBS:  Polystyren-butadien-styren


- SEBS:  Polystyren-butadien-styren hydro hoá


- SEM:  Phương pháp kính hiển vi điện tử quét


- SMA:  Polystyren-anhy®ric maleic


- TCTĐS: Tổng công ty đường sắt


ký hiệu, đơn vị đo


- E: Môđun đàn hồi ( MPa)


- k(: Hệ số lão hóa theo độ bền kéo đứt


- k(: Hệ số lão hóa theo độ dãn dài tương đối


- n: Vòng quay của trục vít ( vòng/phút)


- p: áp suất phun ( MPa)


- SoA: Độ cứng 


- T: Nhiệt độ (0C)


- Tg: Nhiệt độ hóa thuỷ tinh ((0C)


- (Gm: Năng lượng tự do trộn hợp GIBBS (J)


- (Hm: Nhiệt trộn hợp (J)


- (Sm: Entropy trộn hợp (J/K)


- ( : Độ bền kéo đứt (MPa)


- (: Độ dãn dài tương đối (%)


- wA: Phần polyme A( %)


· wB: Phần polyme B (%)


· Điện trở mặt:  (()


Lời mở đầu


Trong vài chục năm trở lại đây, vật liệu polyme blend được nghiên cứu và ứng dụng nhiều do có nhiều lợi thế: giá thành vừa phải, dễ gia công, có tính chất độc đáo và đáp ứng được các tính chất của các sản phẩm kỹ thuật yêu cầu do kết hợp được những tính chất nổi trội của các polyme đơn lẻ, thậm chí trong nhiều trường hợp loại vật liệu này lại có những tính chất đặc biệt mà vốn các polyme ban đầu không có. 
 



Trên thế giới, việc ứng dụng các chi tiết bằng cao su, nhựa có tính năng kỹ thuật cao để thay thế các chi tiết bằng kim loại đã được triển khai từ lâu và vẫn còn đang tiếp tục. Đó là một xu thế tất yếu. Việc ứng dụng vật liệu polyme vừa có tiến bộ về mặt khoa học và công nghệ vật liệu, lại vừa có hiệu quả kinh tế cao do ít bị tổn thất gây ra do ăn mòn, giảm nhẹ trọng lượng của phương tiện, giảm xóc tốt hơn, ít gây tiếng ồn, thay thế nhanh, giảm giá thành.



Cùng tham gia vào quá trình công nghiệp hóa đất nước và hội nhập quốc tế, TCTĐS Việt nam đang dần dần hiện đại hoá ngành đường sắt. Một số  chi tiết bằng kim loại đã bước đầu được thay thế bằng các phụ kiện bằng cao su, nhựa như : căn nhựa, cóc ray nhựa, đệm ray nhựa, đệm cao su, guốc hãm bằng nhựa, lõi nhựa và hàng loạt các chi tiết khác.



Trước năm 1998, sản phẩm căn nhựa, cóc ray nhựa đều phải nhập từ Trung quốc và chế tạo từ  PA 6. ở một số nước châu Âu, sản phẩm căn nhựa được làm từ vật liệu composit trên cơ sở PA và sợi thuỷ tinh. Việc nhập sản phẩm từ nước ngoài có thuận lợi là có sản phẩm dùng ngay, không mất thời gian nghiên cứu nhưng cũng có những khó khăn nhất định: tốn ngoại tệ, không chủ động kế hoạch, bị lệ thuộc. Do vậy TCTĐS Việt nam đã quyết định dựa vào các đơn vị trong nước để sản xuất căn nhựa trong đó có Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam.
 


Năm 1999, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới bước đầu đã xây dựng một dây chuyền sản xuất tương đối đồng bộ để triển khai ứng dụng vật liệu polyme blend. Chúng tôi đã cung cấp đủ cho ngành sản phẩm căn nhựa và cóc ray để thay thế hoàn toàn sản phẩm phải nhập ngoại. Mặc dầu vậy, để tiếp tục góp phần nâng cấp và hiện đại hoá ngành đường sắt Việt nam trong thời gian tới, vẫn cần phải tiếp tục hoàn thiện về mặt vật liệu, thiết bị và công nghệ để có thể sản xuất được căn nhựa và cóc ray nhựa thích ứng được với điều kiện sử dụng khắc nghiệt đặc thù của ngành đường sắt và điều kiện khí hậu Nhiệt đới ẩm Việt nam. Do vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ, chương trình Nhà nuớc về Khoa học và phát triển Công nghệ vật liệu mới (KC.02) đã tạo điều kiện và giao cho Viện Kỹ thuật Nhiệt đới thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước mang mã số KC.02.DA.04 về nội dung: “Hoàn thiện công nghệ chế tạo polyme blend (polyetylen/polyamit, polypropylen/polyamit) để sản xuất căn nhựa, cóc ray phục vụ ngành đường sắt”.


Dự án nhằm mục tiêu:


· Hoàn thiện công nghệ chế tạo vật liệu polyme blend (PE/PA, PP/PA) để sản xuất căn nhựa, cóc ray đáp ứng các tính năng kỹ thuật của TCTĐS Việt nam quy định.


·  Cung cấp đầy đủ về chủng loại và số lượng các sản phẩm căn nhựa, cóc ray cho toàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) đường sắt, đáp ứng kịp thời nhu cầu bảo dưỡng và nâng cấp các tuyến đường sắt trong cả nước.


Những nội dung chính của Dự án bao gồm:


· Xây dựng và hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo chất tương hợp PE-g-AM, PE-g-AAC và PP-g-AM ở trạng thái nóng chảy, phục vụ cho việc chế tạo polyme blend.


· Chế tạo một thiết bị đùn cắt hạt quy mô pilot để sản xuất chất tương hợp


· Xây dựng và hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất polyme blend PE/PA và PP/PA để chế tạo căn nhựa, cóc ray trên thiết bị phun công nghiệp.


· Triển khai sản xuất và ứng dụng các loại căn nhựa, cóc ray trên các tuyến đường sắt Việt nam đáp ứng nhu cầu bảo dưỡng và nâng cấp ngành đường sắt Việt nam.


Chương I. một số vấn đề chung


1. Một số khái niệm


1.1. Khái niệm về polyme blend


Trong kỹ thuật, đôi khi chúng ta muốn một vật liệu có một số tính chất của một polyme này và một số tính chất của một polyme khác để đáp ứng được các tính chất kỹ thuật yêu cầu mà việc sử dụng polyme đơn lẻ sẵn có không giải quyết được. Yêu cầu đó có thể giải quyết được bằng cách tổng hợp một polyme hoàn toàn mới với tất cả những tính chất mà chúng ta mong muốn, song kéo theo là giá thành đắt. Một giải pháp kinh tế và dễ thực hiện hơn là tiến hành lựa chọn và trộn hợp hai hoặc nhiều polyme đã sẵn có để tạo ra tổ hợp polyme mới kết hợp được những tính chất nổi trội của những polyme ban đầu. Đó chính là chế tạo polyme blend. Như vậy polyme blend là vật liệu được chế tạo bằng việc trộn hợp từ hai hoặc nhiều polyme. Cũng có tác giả định nghĩa polyme blend là tổ hợp của 2 hoặc nhiều polyme, trong đó mỗi polyme có phần trọng lượng ít nhất là 2% (Utracki, 1995). 
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Sau đây là một số ví dụ. Trước tiên chúng ta hãy xem xét polyme blend polystyren/polybutadien (PS/PB). Hai polyme này không trộn hợp được. Nếu trộn PS với một lượng nhỏ PB, thì PB sẽ bị tách khỏi PS  thành những hạt hình cầu như hình thái cấu trúc pha dưới dưới đây:   


Hình 1. Hình thái cấu trúc pha của polyme blend PS/PB


Như đã biết, PS là một vật liệu giòn, chịu va đập kém. PB là vật liệu cao su chịu va đập tốt. Việc trộn hợp 2 polyme này tạo ra polyme blend dai, dễ uốn và chịu va đập tốt, có tên thương mại polystyren chịu va đập cao (High-impact polysyren HIPS). 
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Một polyme blend quen thuộc khác: polyetylentephtalat/polyvinylancol (PET/PVA). Khi trộn PET với PVA trong những điều kiện nhất định sẽ thu được hình thái cấu trúc pha dưới đây:


 Hình 2. Hình thái cấu trúc pha của polyme blend PET/PVA


Trong vật liệu polyme blend này, PET và PVA bị tách thành các pha có cấu trúc tấm, trong đó PET có chức năng chịu va đập, trong khi PVA có tính chất che chắn rất tốt, thẩm thấu khí thấp.  Việc kết hợp 2 polyme này tạo ra vật liệu mới dùng để làm chai đựng nước có ga như: bia, nước khoáng .  


1.2. Tính trộn hợp của polyme


Điều trở ngại khi chế tạo polyme blend là ở chỗ: nhìn chung polyme không có khả năng trộn hợp. Trộn hợp ( miscibility) là thuật ngữ dùng để mô tả nhiệt động học giữa các polyme (Verhoogt, 1992) và được sử dụng khi hỗn hợp polyme có kích thước cực nhỏ và chỉ tạo thành một pha. Tính chất pha của polyme blend được mô tả bằng năng lượng trộn hợp tự do GIBBS, (Gm . Hai polyme trộn hợp được khi (Gm nhỏ hơn không.


(Gm= (Hm- T(Sm


Trong đó:


(Hm: Nhiệt trộn hợp (J);


(Sm: Entropy trộn hợp ( J/K);


T: Nhiệt độ (K);


Polyme là những phân tử lớn, rất khó di chuyển. Hơn nữa, trọng lượng phân tử của polyme lớn cũng làm giảm độ quay tự do và mức độ mất trật tự, có nghĩa là làm giảm entropy của mạch polyme. Như vậy, entropy trộn hợp của polyme nhìn chung thấp, thậm chí bằng không. Hơn nữa, quá trình trộn hợp polyme/polyme thường là quá trình thu nhiệt, bởi vậy nhiệt trộn hợp  (Hm thường có giá trị dương. Kết quả là (Gm có giá trị dương và phần lớn polyme không có khả năng trộn hợp và như vậy polyme blend là tổ hợp dị thể và có ít nhất 2 pha. Tính trộn hợp có thể tăng lên khi có tương tác giữa các polyme và làm cho (Gm có giá trị âm.  


1.3. Tính tương hợp của polyme blend


Tương hợp là một khái niệm công nghệ, dùng để  mô tả  các polyme có thể kết hợp với nhau để tạo ra một loại vật liệu mới có tính chất kết hợp được những tính chất nổi trội của các polyme riêng lẻ ban đầu. Có tác giả định nghĩa tương hợp là sự trộn hợp ở mức độ phân tử. Một số tác giả khác định nghĩa polyme tương hợp là tổ hợp polyme có tính chất mong muốn khi trộn hợp ; hoặc là tổ hợp polyme không có sự tách pha lớn khi trộn hợp. Thực tế có một số polyme không có khả năng trộn hợp về mặt nhiệt động, song blend trên cơ sở chúng vẫn có tính chất cơ lý tốt, tức là các polyme thành phần vẫn có khả năng tương hợp tốt, đáp ứng được những yêu cầu sử dụng nhất định.


Do khác nhau về cấu trúc hóa học, tính chất vật lý, do vậy nhìn chung phần lớn các polyme không có khả năng tương hợp. Tăng khả năng tương hợp là tăng khả năng tương tác giữa các polyme thành phần nhằm cải thiện tính chất của polyme blend.


Để cải thiện tính tương hợp giữa các polyme người ta sử dụng chất tương hợp. Chất tương hợp là chất hoạt động bề mặt được đưa vào polyme blend nhằm làm giảm sức căng bề mặt và tăng cường kết dính giữa các polyme thành phần  và biến đổi hình thái cấu trúc pha của polyme blend. Chất tương hợp thường là các copolyme khối có các đoạn mạch giống như các polyme thành phần hoặc các copolyme ghép. 


1.4. Hình thái cấu trúc của polyme blend
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Trong polyme blend, các pha có hình dạng và sự sắp xếp nhất định và được gọi là hình thái cấu trúc. Một vấn đề lớn khi chế tạo polyme blend là phải kiểm soát được hình thái cấu trúc của chúng vì nó ảnh hưởng đến tính chất cuối cùng của vật liệu. Ví dụ: chế tạo polyme blend từ polyme A và polyme B không có khả năng trộn hợp. Nếu lượng polyme A sử dụng lớn hơn nhiều so với polyme B, polyme B bị tách ra thành những hạt hình cầu trong nền polyme B, người ta gọi polyme A  là pha liên tục và polyme B là pha phân tán (a). Nhưng nếu tiếp tục tăng lượng polyme B trong blend, các hình cầu càng to dần ra và cuối cùng các hình cầu này liên kết với nhau tạo thành pha lớn. Trong trường hợp này người ta gọi pha A và pha B là các pha đồng liên tục (b). Nếu lượng polyme B lại tiếp tục tăng cho đến khi lượng polyme B nhiều hơn lượng polyme A, sẽ xảy ra hiện tượng đảo pha, trong đó pha A là pha phân tán và pha B là pha liên tục (c) (hình 3). 


                     (a)                           (b)                              (c)


Hình 3. Hình thái cấu trúc của polyme blend khi tăng luợng polyme B trong blend.

Một hình thái cấu trúc rất thú vị khác của polyme blend cũng hay gặp, trong đó pha phân tán có hình dạng như những chiếc que được phân bố trong pha liên tục. Cấu trúc này có thể thu được trong quá trình thổi màng dưới ứng suất theo một hướng. Trong trường hợp này, pha phân tán có vai trò như chất gia cường trong vật liệu compozit.
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Hình 4. Hình thái cấu trúc  của polyme blend dưới tác động của ứng suất theo một hướng.

2. Các biện pháp nâng cao khả năng tương hợp của polyme blend

Như đã đề cập ở trên, phần lớn các polyme không có khả năng trộn hợp và tương hợp với nhau. Nhiều công trình nghiên cứu và thực tế đã chứng tỏ rằng, bằng các biện pháp thích hợp có thể nâng cao khả năng tương hợp, và từ đó nâng cao tính chất cơ lý của các polyme blend. Sau đây là một số phương pháp hay được áp dụng để nâng cao khả năng tương hợp giữa các polyme.


2.1. Sử dụng các copolyme khối hoặc nhánh làm chất tương hợp


Các copolyme khối hoặc nhánh với vai trò là chất tương hợp phải có một khối hoặc một nhánh có khả năng tương hợp tốt với một polyme, còn khối hoặc nhánh kia phải có khả năng tương hợp tốt với polyme còn lại của hệ. Các copolyme ở đây thường có hai khối, mỗi khối bao gồm monome của mỗi polyme thành phần. Như vậy, khối có cùng monome với polyme thành phần sẽ có cùng bản chất và cấu tạo hoá học tương tự như polyme này, do vậy chúng có khả năng trộn hợp, liên kết chặt chẽ với nhau. Kết quả là hai polyme thành phần của hệ sẽ được kết dính với nhau, trong đó copolyme khối đóng vai trò như  một chất kết dính. Trong trường hợp lượng chất tương hợp đưa vào không được quá lớn, nếu không nó sẽ tạo thành pha mới trong hệ. Nếu như vậy thì tính chất của hệ lại phải xét như trường hợp blend ba thành phần.


Ví dụ: chất tương hợp là copolyme khối có cấu trúc A-B sử dụng trong poyme blend A/B. ở đây copolyme nằm ở bề mặt ranh giới và đóng vai trò liên kết pha A và pha pha B, trong đó khối A nằm ở pha A và khối B nằm ở pha B. Dưới tác dụng của lực tác dụng bên ngoài, copolyme có tác dụng chuyển dịch ứng suất từ pha này sang pha khác. Các copolyme ghép cũng được sử dụng để làm chất tương hợp. Ví dụ: HIPS chứa chất tương hợp trên cơ sở polybutadien ghép polystyren. Copolyme ghép có vai trò chuyển dịch ứng suất từ pha PS sang pha PB. Vì pha PB là pha cao su, nó hấp thụ lực tác dụng làm vỡ pha PS. Điều đó giải thích tại sao HIPS lại dai hơn PS thông thường.


		Polyme blend

		Chất tương hợp



		PS/PB


PE/PS


PE/PP


PE/HIPS


PBT/PS


PPO/PBT


PET/PS


PS /PC


PPO/SAN

		PS-g-PB


HPB-b-PS, HPB-b-PI-b-PS, SBS, SEBS


EPM, EPDM


HPB-b-PS


PS-b-PET, PS-b-PBT


PS-b-PET, PS-b-PBT


PS-b-PCL


PS-b-PCL


PS-b-PMMA





Bảng 1:   Một số các chất tương hợp copolyme khối hoặc copolyme ghép.


2.2.  Sử dụng các polyme có các nhóm chức làm chất tương hợp


Trong trường hợp này chất tương hợp phải có khả năng tương hợp với một trong hai polyme thành phần và các nhóm chức của nó có khả năng tương tác hoặc phản ứng với polyme còn lại. 


		Polyme blend

		Polyme có nhóm chức

		Vị trí nhóm chức trong polyme có hoạt tính



		PPO/PBT


PPO/PBT


PPO/SMA


PA/ABS


PP/PA


SMA/EPM


HDPE/CSBN

		PPO-epoxy


PPO-AM


PS-amin


SAN-AM


PP-AM


EPM-amin


HDPE-AM

		Cuối mạch


Cuối mạch


Cuối mạch


Dọc theo mạch


Dọc theo mạch


Dọc theo mạch


Dọc theo mạch





Bảng 2: Một số chất tương hợp là các polyme có các nhóm chức.  


2.3. Sử dụng các tác nhân thấp phân tử


Các tác nhân thấp phân tử có vai trò khơi mào phản ứng hoặc tham gia phản ứng để tạo thành các chất tương hợp ngay trong quá trình blend hoá. Sau đây là một số tác nhân chính:

● Các peoxit


Dưới tác dụng của nhiệt, peoxit phân huỷ tạo thành gốc tự do. Các gốc tự do này bứt proton của polyme để tạo thành gốc polyme. Tiếp đó các gốc tự do của hai polyme thành phần kết hợp với nhau để tạo thành copolyme nhánh. Đây là biện pháp khá đơn giản về mặt công nghệ, song do có nhiều phản ứng  phụ không mong muốn khác xẩy ra ở trạng thái nóng chảy do peoxit gây ra như: đứt mạch, khâu mạch, phân huỷ, nên biện pháp này ít được sử dụng. 


● Các tác nhân có hai nhóm chức

Do có hai nhóm chức nên các hợp chất này có thể tương tác với các nhóm chức cuối mạch của hai polyme thành phần để tạo thành copolyme khối. Tuỳ thuộc vào nhóm chức cuối mạch của các polyme thành phần mà hai nhóm chức của tác nhân đưa vào có thể giống nhau hay khác nhau. Một số ví dụ điển hình của phương pháp này là việc ứng dụng các diepoxy trong quá trình chế tạo các blend PPS/PC, PPS/PA, PC/PA và PA/polyeste cacbonat.


2.4. Sử dụng phương pháp tạo gốc cơ học


 Trong quá trình chế tạo blend và dưới tác dụng của lực cơ học mạch polyme bị vặn, xoắn gây ra hiện tượng đứt mạch tạo thành gốc polyme. Các gốc polyme của các phân tử khác nhau kết hợp với nhau tạo thành copolyme khối hay ghép tại bề mặt phân cách pha có tác dụng nâng cao khả năng tương hợp của hai polyme thành phần. Đối với một số hệ blend thích hợp thì đây là phương pháp đơn giản, không cần phải sử dụng chất tương hợp hay tác nhân nào khác. Cao su thường có trọng lượng phân tử cao dễ bị đứt và tạo thành gốc cơ học, nên phương pháp này thường được ứng dụng trong nghiên cứu các hệ blend trên cơ sở CSTN hay PS với PB, CSBN hay SBR.


2.5. Sử dụng các tác nhân khâu mạch có tính chọn lọc


Đây là phương pháp được sử dụng để chế tạo blend nhựa nhiệt dẻo/cao su vừa có tính chất của cao su, song lại có thể gia công như polyme nhiệt dẻo. Vật liệu blend này gọi là cao su nhiệt dẻo. Trong trường hợp này, cao su được lưu hóa trong quá trình tạo blend hay còn gọi là lưu hoá động, nên hạn chế được sự tái hợp của cao su khâu mạch làm cho chúng phân bố mịn hơn trong pha nhựa. Phương pháp được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu đã được ứng dụng rộng rãi để chế tạo các polyme blend như: PP/EPDM, PP/CSBN, PP/CSTN và PVC/CSBN.


2.6. Sử dụng các ionome


Ionome là polyme có chứa các ion dọc theo mạch với số lượng không nhiều. Đây là các ion được tạo thành do trung hoà các nhóm axit sunfonic hay cacboxylic bởi các ion kim loại hoá trị một hoặc hai. Các nhóm chứa cation có khuynh hướng liên hợp với nhau và khi nồng độ cao có thể tạo thành các bó. Các bó đóng vai trò như là các liên kết khâu mạch vật lý giữa các phân tử polyme. Khi nhiệt độ tăng, các vị trí khâu mạch vật lý này trở nên mất tác dụng. Nếu hai ionome khác nhau trên cơ sở hai polyme không có khả năng trộn lẫn được phối trộn với nhau ở trạng thái nóng chảy, thì các bó chứa ion cùng loại được sắp xếp lại để tạo thành các bó mới có chứa ion của cả hai polyme. Kết quả dẫn tới việc tạo thành copolyme nhánh, mà liên kết giữa hai mạch polyme là liên kết ion. 


Ví dụ:  Sử dụng ionome PPO-SO3-(Zn2+)1/2 để tăng khả năng tương hợp cho các polyme trong blend PS/PPO/EPDM-SO3-(Zn2+)1/2.


3. Phương pháp chế tạo polyme blend



Thông thường blend được chế tạo bằng 2 cách: trộn hợp trong dung môi và trộn hợp ở trạng thái nóng chảy.


3.1. Trộn hợp trong dung môi


Người ta lựa chọn dung môi hoặc hệ dung môi có thể hoà tan 2 polyme sau đó khuấy trộn dung dịch polyme ở nhiệt và thời gian nhất định. Cho bay hơi dung môi, sẽ thu được blend. Đây là phương pháp đắt, gây ô nhiễm môi trường vì phải sử dụng dung môi và rất khó triển khai ở quy mô công nghiệp.


3.2. Trộn hợp ở trạng thái nóng chảy


ở phương pháp này 2 polyme được trộn trong máy trộn kín, máy đùn, phun hoặc máy cán ở điều kiện gia công nhất định: nhiệt độ, tốc độ quay của trục vít hoặc trục cán, thời gian...Phương pháp này tương đối kinh tế, dễ triển khai trong công nghiệp vì sử dụng được các máy gia công polyme sẵn có, chế tạo được lượng lớn, năng suất cao, không sử dụng dung môi và ít gây ô nhiễm môi trường. 


4. Tính chất của polyme blend


4.1. Tính chất cơ học



Tính chất cơ học của blend là thông số quan trọng để đánh giá gián tiếp mức độ trộn hợp và khả năng tương hợp của các polyme trong điều kiện công nghệ chế tạo nhất định. Hình 5 trình bầy một cách tổng quát sự phụ thuộc của tính chất cơ học vào tỷ lệ các polyme thành phần trong polyme blend. 


 Về mặt lý thuyết, các polyme tương hợp tốt sẽ có tính chất cơ học tốt (5a). Tính chất này phụ thuộc vào khối lượng của hai polyme trong blend. Trong một số trường hợp, các tính chất có giá trị lệch dương (5b), lệch âm (5c) và có hiệu ứng cộng hợp (5d) trong khoảng thành phần nhất định. Cho đến nay, hiệu ứng cộng hợp   này  chưa  được  giải  thích  thoả  đáng, song có thể là do kết quả của các tương tác mạnh dẫn đến sự sắp xếp chặt chẽ hơn, liên kết bền vững hơn giữa các phân tử khác loại so với các phân tử cùng loại. 
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Hình 5.  Sự phụ thuộc của tính chất cơ lý của polyme blend vào thành phần.


4.2. Nhiệt độ thuỷ tinh hoá


Blend của các polyme có khả năng trộn  hợp  thường  có  một  nhiệt  độ thuỷ tinh hoá (Tg). Nhiệt độ này nằm trong khoảng Tg của hai polyme thành phần. Trường hợp, khi blend tách thành hai pha đơn riêng biệt, thì sẽ tồn tại hai Tg ứng với hai polyme thành phần.


Mối  quan hệ giữa Tg của blend với tỷ lệ thành phần của các polyme riêng lẻ tuân theo phương trình của Fox sau đây:



  1       wA     wB

    
 ___  =  ___  +  ___





                           


           Tg.b     Tg.A    Tg.B

ở đây, wA và wB là phần khối lượng của polyme A và B tương ứng, Tg.b, Tg.A và Tg.B tương ứng là nhiệt độ thuỷ tinh hoá của blend, polyme A và polyme B.


4.3. Nhiệt độ nóng chảy


Các polyme blend trên cơ sở một polyme tinh thể và một polyme vô định hình có khả năng trộn hợp đều có chung những đặc điểm sau đây:


· Trường hợp hai polyme có khả năng trộn hợp ở trạng thái nóng chảy thì khi được làm nguội, polyme tinh thể sẽ kết tinh, nhưng mức độ kết tinh giảm nhanh theo sự gia tăng của thành phần polyme vô định hình. Quá trình này cũng phụ thuộc vào thông số tương tác giữa hai polyme. Nhiệt độ nóng chảy của tinh thể giảm đi đáng kể do hiệu ứng pha loãng của thành phần vô định hình.


· Khi hai polyme không có khả năng trộn hợp ở trạng thái nóng chảy, quá trình kết tinh của polyme tinh thể xẩy ra tương tự như khi nó tồn tại đơn lẻ, nếu hệ tách thành hai pha đơn. Nếu blend tách thành hai pha hỗn hợp, thì đặc tính chuyển pha giống như trường hợp của các blend trên cơ sở các polyme có khả năng trộn hợp ở trạng thái nóng chảy như đã nêu ở trên.

Chương II. Tổng quan tình hình nghiên cứu ở trong và ngoài  nước


1. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 


Trong vòng 30 năm trở lại đây, vật liệu polyme blend được nghiên cứu và ứng dụng nhiều trong công nghiệp: ô tô, hàng không, bao gói và công nghiệp hàng tiêu dùng. Polyme blend có một vị trí quan trong trong ngành công nghiệp chất dẻo và tốc độ tăng trưởng ước tính khoảng 10% một năm. Số bằng độc quyền sáng chế (patent) cũng không ngừng gia tăng hàng năm. Năm 1995, trên thế giới đã có khoảng trên 4000 patent. Vật liệu polyme blend được nghiên cứu và ứng dụng mạnh là do vật liệu này có nhiều lợi thế: giá thành vừa phải, dễ gia công, có tính chất độc đáo và đáp ứng được các tính chất của các sản phẩm kỹ thuật yêu cầu. Tính độc đáo của polyme blend là ở chỗ nó kết hợp được những tính chất nổi trội của các polyme đơn lẻ, thậm chí trong nhiều trường hợp loại vật liệu này lại có những tính chất đặc biệt mà vốn các polyme ban đầu không có. Vì vậy, polyme blend được xem là một trong những vật liệu mới [1].  Hơn nữa, nguyên liệu để chế tạo loại vật liệu này là những polyme thông dụng  sẵn có trên thị trường, là các nguồn nguyên liệu thiên nhiên tái tạo hoặc là các polyme phế thải cần phải chế biến để sử dụng lại để không ô nhiễm môi trường. Các thiết bị để chế tạo polyme blend có thể sử dụng các thiết bị gia công polyme quen thuộc như: máy cán, máy phun, máy đùn, máy ép...  



Polyamit (PA) là một trong những polyme nhiệt dẻo kỹ thuật quan trọng do có độ bền kéo đứt cao, bền nhiệt, chịu mài mòn. Tuy vậy, loại vật liệu này kém ổn định về kích thứơc, hút ẩm mạnh, độ dãn dài tương đối thấp, chịu va đập kém, dễ bi oxy hoá và giá thành tương đối đắt, do vậy việc ứng dụng chúng trong một số lĩnh vực bị hạn chế. Polyetylen (PE) và polypropylen (PP) có độ bền va đập cao, không hút ẩm, chịu hoá chất, giá thành thấp. Vật liệu polyme blend trên cơ sở các polyme này sẽ tập hợp được các tính chất ưu việt của các polyme thành phần và có giá thành hợp lý hơn. Song do cực tính của chúng khác nhau, chúng không có khả năng tương hợp, nên khi trộn hợp chúng thường bị tách khỏi nhau, dẫn tới vật liệu có tính chất cơ học kém [1-7].    Đã có hàng loạt công trình nghiên cứu về các vật liệu polyme blend này, trong đó tập trung nghiên cứu nhiều hơn cả là vấn đề tương hợp, hình thái cấu trúc, tính chất cơ học, tính chất nhiệt [8-26] .  Đáng chú ý là chưa có một công trình nào công bố khả năng chiu lão hoá của các loại polyme blend này. Có lẽ đây là những vấn đề có liên quan đến vấn đề ứng dụng cụ thể trong công nghiệp, nên kết quả không được phép công bố.


Trong nhiều năm qua, ở trong nuớc đã có nhiều cơ sở nghiên cứu trong đó có Viện kỹ thuật Nhiệt đới thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam đã nghiên cứu và chế tạo được nhiều loại polyme blend như: PP/PE, PP/cao su thiên nhiên, PVC/PU, PVC/cao su nitril, PA/PE, PA/PP [27-34].  Riêng về hệ polyme blend PA/PE và PA/PP theo nghiên cứu, khảo sát của chúng tôi ở trong nuớc chưa có một đơn vị nghiên cứu và cơ sở sản xuất nào chế tạo ở quy mô pilot và cung cấp cho thi trường. Chúng tôi đã giải quyết vấn đề tương hợp giữa PA và PE,  giữa PA và PP bằng cách sử dụng chính PE và PP ban đầu có ghép các nhóm chức làm chất tương hợp để chế tạo loại polyme blend này. Qua thử nghiệm cho thấy, loại vật liệu này đã kết hợp được tính trội của các polyme thành phần như: môđun đàn hồi, độ bền kéo đứt và độ cứng cao của PA, độ dãn dài tương đối cao của PE. Đặc biệt, loại vật liệu này tương đối dễ gia công và có độ bền oxy hoá nhiệt cao [35-36].     


2. Những căn cứ của Dự án



Trên thế giới, việc ứng dụng các chi tiết bằng cao su, nhựa có tính năng kỹ thuật cao để thay thế các chi tiết bằng kim loại đã được triển khai từ lâu và vẫn còn đang tiếp tục. Đó là một xu thế tất yếu. Việc ứng dụng vật liệu polyme vừa có tiến bộ về mặt khoa học và công nghệ vật liệu, lại vừa có hiệu quả kinh tế cao do ít bị tổn thất gây ra do ăn mòn, giảm nhẹ trọng lượng của phương tiện, giảm xóc tốt hơn, ít gây tiếng ồn, thay thế nhanh, giảm giá thành.



Cùng với quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, TCTĐS Việt nam đang dần dần hiện đại hoá ngành đường sắt. Một số  chi tiết bằng kim loại đã bước đầu được thay thế bằng các phụ kiện bằng cao su, nhựa như : căn nhựa, cóc ray nhựa, lõi nhựa, đệm ray nhựa, đệm cao su, vật liệu chèn bu lông bằng nhựa, guốc hãm bằng nhựa và hàng loạt các chi tiết khác.


Theo Bộ giao thông vận tải, Thủ tướng chính phủ đã có quyết định số 06/2002/QĐ-TTg ngày 7/1/2002 phê duyệt quy hoạch phát triển tổng thể giao thông vận tải đường sắt đến năm 2020. Trong đó nêu rõ: dự kiến vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng đường sắt đến năm 2020 là 98.051 tỷ đồng , trong đó giai đoạn 2001- 2010 sẽ dành 23.051 tỉ đồng để cải tạo và nâng cấp phần hạ tầng cơ sở của các tuyến đường sắt sau đây [38]:



+ Nâng cấp và cải tạo tuyến Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội-Lào Cai, Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội-Đồng Đăng, Kép-Hạ Long, Đông Anh-Quán Triều, Kép-Lưu Xá.



+ Nâng cấp và chuyển khổ các tuyến Hà Nội-Lạng Sơn, Kép-Cảng Cái Lân, Đông Anh-Thái nguyên.



+ Đầu tư các tuyến mới: Yên Viên- Phả Lại, nối các cảng Đình Vũ (Hải phòng), Cái Lân ( Quảng ninh), Cửa Lò ( Nghệ an), Sài gòn- Vũng Tàu.



+ Đường sắt đô thị Hà Nội: đường sắt trên cao Yên Viên- Văn Điển.



+ Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh: đường sắt trên cao Bình Triệu- Hoà Hưng.



Ngoài ra, một khoản kinh phí lớn khác (hàng trăm triệu đô la) sẽ được dành cho các tuyến đường sắt mới  trong dự  án đường sắt xuyên á, xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế: Sài Gòn- Lộc ninh (124 km), Vũng áng-Tân ấp-Mụ gia (130 km), Sài Gòn- Mỹ Tho (70 km), Sài Gòn- Vũng Tàu (92km). 


Đường sắt Việt nam có khoảng 3278 km đường gồm 2632 km đường chính và 646 km đường nhánh, đường ga, trong đó có khoảng 1.591 km đường tà vẹt bê tông các loại, chiếm 48,5%. Trước đây các loại tà vẹt bê tông này dùng phụ kiện nối giữ ray là cóc cứng. Nay ngành đường sắt đã tiến hành nghiên cứu chuyển sang sử dụng phụ kiện nối giữ ray bằng cóc đàn hồi, là loại phụ kiện tiên tiến trên thế giới. Bộ phụ kiện cóc đàn hồi gồm nhiều chi tiết thuộc hai nhóm: nhóm chi tiết cơ khí và nhóm chi tiết cao su - nhựa. Trong các chi tiết của bộ phụ kiện đàn hồi có 2 chi tiết được sử dụng lần đầu tiên trên đường sắt Việt nam. Đó là cóc đàn hồi và căn nhựa.



Trước năm 1998, sản phẩm căn nhựa, cóc ray nhựa đều phải nhập từ Trung quốc và chế tạo từ  PA 6. ở một số nước châu Âu, sản phẩm căn nhựa được làm từ vật liệu compozit trên cơ sở PA và sợi thuỷ tinh. Việc nhập sản phẩm từ nước ngoài có thuận lợi là có sản phẩm dùng ngay, không mất thời gian nghiên cứu nhưng cũng có những khó khăn nhất định: tốn ngoại tệ, không chủ động kế hoạch, bị lệ thuộc. Do vậy TCTĐS Việt nam đã quyết định dựa vào các đơn vị trong nước để sản xuất căn nhựa và đã làm việc với : Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, Công ty nhựa Đà Nẵng, Trung tâm nhựa Sài Gòn và một số đơn vị sản xuất nhựa khác ở Hà nội. Từ kết quả nghiên cứu, ứng dụng thử 20.000 căn nhựa và qua nhiều lần kiểm tra các tính năng kỹ thuật tại Trung tâm kỹ thuật 1 thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo luờng chất lượng và tại thực tế hiện trường, ngành đường sắt đã chấp nhận Viện Kỹ thuật Nhiệt đới là đơn vị sản xuất căn nhựa, cóc ray cho ngành. Theo số liệu của Ban quản lý Hạ tầng cơ sở thuộc TCTĐS Việt nam, thì hiện nay ngành đường sắt đang có 2.300.000 thanh tà vẹt, mỗi tà vẹt cần 4-6 căn nhựa. Như vậy, ngành đường sắt cần 9.200.000-13.800.000 căn nhựa các loại tương đương 390-580 tấn sản phẩm tương đương 25-37 tỉ đồng (1,6-2,3 triệu đô la).  Trong thực tế, ngành đường sắt còn cần các loại sản phẩm nhựa khác nữa như: lõi nhựa, đệm ray, cóc ray, guốc hãm...Do vậy tổng giá trị sẽ còn lớn hơn số liệu đơn cử nhiều lần. 



Năm 1999, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới bước đầu đã xây dựng một dây chuyền sản xuất tương đối đồng bộ để triển khai ứng dụng vật liệu polyme blend PA/PE và PA/PP. Các sản phẩm căn nhựa do Viện kỹ thuật Nhiệt đới chế tạo đã cung cấp đầy đủ cho ngành đường sắt ứng dụng trên toàn bộ các tuyến đường từ  Bắc vào Nam (Lạng Sơn - Tp Hồ Chí Minh) và từ Đông sang Tây (Quảng Ninh, Hải Phòng - Lào Cai). 


Do vậy, việc xin và thực hiện Dự án KC.02.DA.04 căn cứ vào khả năng khoa học công nghệ và thiết bị của Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và trên cơ sở kế họach nâng cấp các tuyến đường sắt của Việt nam.


Chương III. Công nghệ chế tạo chất tương hợp: 


PE-g-am, pe-g-aac, PP-g-am


1. Cơ sở khoa học của việc ghép AM và AAC vào PE và PP ở trạng thái nóng chảy trên thiết bị đùn cắt hạt


Các chất tương hợp PE-g-am, pe-g-aac và PP-g-am được chế tạo bằng việc ghép anhyđric maleic, axit acrylic là những monome có nối đôi lên PE và PP ở nhiệt độ gia công của PE và PP,  sử dụng DCP là chất khơi mào phản ứng. Chúng tôi lựa chọn DCP là chất khơi mào phản ứng vì hợp chất peoxit này có nhiệt độ bán phân huỷ gần với nhiệt độ gia công của PE và PP. Hơn nữa, AM do cấu trúc điện tử đặc biệt ( thiếu điện tử) nên rất khó tham gia phản ứng tự trùng hợp. Phản ứng ghép xảy ra theo cơ chế gốc, bao gồm 4 phản ứng cơ bản: phân huỷ peoxit thành gốc tự do, phản ứng khơi mào tạo thành gốc polyme, phản ứng ghép và phản ứng ngắt mạch.   


Quá trình ghép AM lên PP ở trạng thái nóng chảy trên thiết bị đùn cắt hạt với sự có mặt của chất khơi mào gốc DCP,  theo chúng tôi diễn ra theo cơ chế sau:


· Phân hủy nhóm hydropeoxit nằm trên mạch PP dưới tác động của nhiệt độ:
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· Phân hủy DCP thành các gốc tự do dưới tác động của nhiệt độ: 
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· Bứt nguyên tử hydro bởi gốc tự do ở vị trí cacbon bậc 3 của PP để tạo thành gốc tự do nằm trên mạch PP:




[image: image3.wmf]C


H


3


C


C


H


2


H


R


O


C


H


3


C


C


H


2


R


O


H


P


+


.


.


+


.


(


)




· Phản ứng của các gốc tự do nằm trên mạch PP với AM
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· Phản ứng ngắt mạch do kết hợp 2 gốc tự do với nhau
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Quá trình ghép AM và AAC lên PE cũng xảy ra tương tự như cơ chế trên. Song trường hợp PE, về nguyên tắc trong mạch polyme không có nguyên tử cacbon bậc 3, do vậy phản ứng bứt nguyên tử hyđro xảy ra ở nguyên tử cacbon bậc 2. Hơn nữa, khi sử dụng AAC có thể xảy ra phản ứng tự trùng hợp giữa các monome AAC với nhau. Đây là phản ứng phụ không mong muốn.


2. Nguyên liệu và hóa chất ban đầu


· LLDPE: Sản phẩm thương mại của hãng Daelim (Hàn Quốc) ở dạng hạt, mỗi bao 25 kg, tỷ trọng 0,91 g/cm3, chỉ số chảy 2,63-2,66 g/10 phút 


    (190 0C, tải trọng 2,16kg), khoảng nhiệt độ nóng chảy  120-122 0C. 


· PP: Sản phẩm thương mại của hãng Samsung, (Hàn Quốc) ) ở dạng hạt, mỗi bao 25 kg, tỷ trọng  0,9 g/cm3, chỉ số chảy 3,5 g/10 phút (190 0C, tải trọng 2,16kg), khoảng nhiệt độ nóng chảy  165 0C .

· AAC: Sản phẩm thương mại của Hàn Quốc, tỷ trọng 1,05, nhiệt độ sôi  140-142  0C,  độ tinh khiết 97%, hệ số chiết quang 1,42.


· AM:  Sản phẩm thương mại của hãng Sigma Aldrich (Mỹ), mỗi thùng 50 kg,  nhiệt độ nóng chảy 52,8 0C, độ tinh khiết 97 %.  


· DCP: Sản phẩm thương mại của hãng Aldrich (Mỹ), mỗi thùng 5 kg, độ tinh khiết 97 %.

3. Thiết bị chế tạo chất tương hợp


 Thiết bị chế tạo chất tương hợp bao gồm 2 bộ phận chính: thiết bị đùn phản ứng và máy cắt hạt. Thiết bị đùn được thiết kế và chế tạo trong khuôn khổ Dự án phục vụ trực tiếp cho việc chế tạo chất tương hợp và một số công việc nghiên cứu và triển khai khác. Thiết bị đùn được xem như là thiết bị phản ứng, trong đó các monome AM, AAC được ghép lên PE và PP ở trạng thái nóng chảy, không sử dụng dung môi. Dưới đây là các thông số kỹ thuật của thiết bị đùn phản ứng 


· Thiết bị đùn phản ứng


-    Máy đùn 1 trục vít xoắn 


· Đường kính trục vít: 45 mm.


· Tỷ lệ chiều dài/đường kính trục vít (L/D) = 28.


· Xi lanh (nòng) máy đùn được bao bằng thép inox.


· Trục vít được điều chỉnh vô cấp: 0-120 vòng/phút.


· Có 4 vùng nhiệt độ, có thể đốt nóng lên đến 400 ± 10C.  


· Ba hệ thống quạt làm mát bố trí dọc theo các vùng của máy đùn, điều khiển bằng biến tần. Mỗi quạt công suất 60W.


· Đầu hình gồm 6 sợi, đường kính 4,5 mm.


· Bể nước có kích thước dài x rộng = 150 x 50 cm để làm nguội các sợi polyme sau khi ra khỏi đầu đùn, có đường dẫn cho nước vào và đường dẫn cho nước ra.


· Máy cắt hạt


· Hệ thống dao cắt bố trí trên một đĩa quay tròn.


· Động cơ nối với hệ thống dao cắt có công suất 1,5 kW được điều chỉnh vô cấp để điều chỉnh kích thước của hạt.


4. Phương pháp xác định hàm lượng AM và AAC của chất tương hợp


Hàm lượng AM và AAC của chất tương hợp được xác định bằng phương pháp phổ hồng ngoại.  Mẫu PE hoặc PP sau khi ghép AM, AAC được trích ly bằng axêtôn trong 8 giờ để loại AM và  không phản ứng và sấy 700C trong 8 giờ. Hàm lượng AM được xác định ở dạng màng có chiều dày 50 m trên máy hồng ngoại Perkin Elmmer, dựa vào sự xuất hiện và cường độ pic dao động của nhóm cacbonyl CO thuộc vòng anhydric maleic ở dải khoảng 1786 cm-1.     Hàm lượng AM được ghép lên PP (% trọng lượng) được tính dựa vào tỷ lệ diện tích A1786/A1166 (A1786: Diện tích của pic của nhóm CO ở 1786 cm-1 tương ứng với lượng AM, A1166: Diện tích của pic của nhóm CH3 ở 1166 cm-1 tương ứng với nhóm CH3 của PP).  


Hàm lượng AM được ghép lên LLDPE (% trọng lượng) được tính dựa vào tỷ lệ diện tích A1786/A1372,97 (A1786: Diện tích của pic của nhóm CO ở 1786 cm-1 tương ứng với lượng AM, A1372,97: Diện tích của pic của nhóm CH3 ở 1372,97 cm-1 tương ứng với nhóm CH3 của LLDPE). 


Hàm lượng AAC được ghép lên LLDPE (% trọng lượng) được tính dựa vào tỷ lệ diện tích A1786/A1372,97 (A1786: Diện tích của pic của nhóm CO ở 1786 cm-1 tương ứng với lượng AAC, A1372,97: Diện tích của pic của nhóm CH3 ở 1372,97 cm-1 tương ứng với nhóm CH3 của LLDPE).


5. Công nghệ chế tạo chất tương hợp


Công nghệ chế tạo các chất tương hợp PE-g-AM, PP-g- AM và PE-g-AAC bao gồm 4 công đoạn như sau (hình 6):


· Chuẩn bị tổ hợp nguyên liệu/monome/chất khơi mào: PE với AM (hoặc PP với AM hoăc PE với AAC) và chất khơi mào phản ứng DCP


· Nạp liệu và ghép trên thiết bị đùn phản ứng


· Làm lạnh


· Cắt hạt


· Sấy khô


· Đóng bao


5.1. Sơ đồ công nghệ chế tạo chất tương hợp
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Hình 6. Sơ đồ công nghệ chế tạo chất tương hợp


5.2. Các công đoạn cụ thể


5.2.1. Chuẩn bị tổ hợp nguyên liệu và các chất phụ gia



Cân các tổ hợp (theo % khối lượng) LLDPE/AM/DCP (100/1-3/0,2-0,5) LLDPE/AAC/DCP (100/1,5-2/0,2-0,5) và PP/AM/DCP (100/1-3/0,2-0,5),  đổ vào máy trộn theo trình tự: nhựa, DCP và AM hoặc AAC. Sau đó  trộn đều khoảng 30 phút ở nhiệt độ phòng sao cho các monome và chất khơi mào phản ứng phân tán nhỏ và bám đều vào các hạt nhựa PE hoặc PP.  



5.2.2. Nạp liệu và ghép AM và AAC vào PE và PP



Lấy tổ hợp nguyên liệu ra và nạp vào máy đùn phản ứng qua phễu nạp liệu, sau đó cho máy đùn đã gia nhiệt chạy. Đối với tổ hợp LLDPE/AM/DCP nhiệt độ ghép ở 3 vùng như sau: vùng 1: 160-165 0C, vùng 2: 170-175 0C, vùng 3: 175- 180 0C, vùng 4: 220 0C;  tổ hợp LLDPE/AAC/DCP:  135-136 0C, vùng 2: 141-142 0C, vùng 3: 141-142 0C, vùng 4: 170 0C, và tổ hợp PP/AM/DCP: 165-170 0C, vùng 2: 165-170 0C, vùng 3: 175-180 0C, vùng 4: 180 0C.


5.2.3. Làm lạnh 



PE và PP sau khi ghép đi ra thiết bị đùn phản ứng dưới dạng sợi được làm lạnh qua bể nước bằng nước thường, trong đó nước đầu vào đi ngược chiều với sợi nhựa đi ra khỏi đầu khuôn.   


5.2.4. Cắt hạt



Sợi nhựa ghép sau khi đi ra khỏi bộ phận làm lạnh, được đưa vào máy cắt hạt qua hệ thống lô dẫn. Kích thước của hạt có thể điều chỉnh bằng tốc độ kéo sợi và tốc độ quay của dao cắt. Hạt ghép có kích thước thông thường là 1mm x 1mm. 


5.2.5. Sấy khô và đóng bao



Hạt nhựa cắt được sấy khô trong máy sấy có quạt đối lưu không khí nóng  ở nhiệt độ 80 0C trong 4 giờ. Sau đó để nguội, đóng bao trong bao PP hoặc PE. Trong trường hợp sử dụng bao dứa PP, cần dùng bao nilông PE  lót ở bên trong để tránh hút ẩm.


6. Thảo luận kết quả


Hình 7 trình bày phổ hồng ngoại của mẫu PP và mẫu PP-g-AM. ở mẫu PP xuất hiện pic ở 1722 cm-1 . Pic này theo Lion Xavier [10]  ứng với dao động của nhóm CO thuộc nhóm hydropeoxit hình thành do PP bị oxy hóa trong quá trình lưu trữ trong kho. Ngược lại, ở mẫu PP-g-AM, pic này bị mất và xuất hiện pic một pic mới ở 1786 cm-1, ứng với dao động của nhóm CO của vòng anhyđric maleic. Điều này chứng tỏ khi ghép anhyđric maleic vào PP, nhóm hydropeoxit đã bị phân hủy tạo thành gốc và cùng với các chất khơi mào phản ứng DCP  đã tham gia vào quá trình khơi mào phản ứng ghép AM lên PP. Kết quả xác định định lượng cho thấy AM ghép vàp PP là 0,5-1%, hiệu suất đạt 33-50%. 




Hình 7. Phổ hồng ngoại của PP và PP-g-AM


Cũng tương tự chúng tôi xác định được hàm lương AM ghép lên PE là : 0,5-1%,  hiệu suất đạt 33-50% và AAC lên PE là 0,7-0,8%, hiệu suất đạt 35-53% .


Lượng AM và AAC không được ghép trong PE và PP là do chúng bị mất đi trong quá trình ghép và một phần bị giữ lại trong nhựa bị mất đi sau khi trích ly.


Mục đích của chúng tôi là chế tạo chất tương hợp để chế tạo vật liệu blend làm căn nhựa và một sỗ chi tiết khác cho tà vẹt bê tông ngành đường sắt, nên trong quá trình chế tạo vật liệu blend và căn nhựa chúng tôi sử dụng dạng hạt như quy trình chế tạo đã nêu ở trên, không tiến hành trích ly phần monome không tham gia phản ứng vì lý do kinh tế. Hơn nữa, các sản phẩm này không có những đòi hỏi khắt khe về mặt y tế.


Các chất tương hợp chế tạo ra có màu trắng đục và mùi chấp nhận được và hoàn toàn có thể sử dụng để chế tạo các sản phẩm có yêu cầu tương đối nghiêm ngặt về thẩm mỹ. Các chất tương hợp hơi có màu có thể là do nhóm cacbonyl (CO), nhóm mang màu.


Với quy trình  công nghệ và thiết bị  chế tạo chất tương hợp ở trên, năng suất chế tạo chất tương hợp đạt được từ 30-35kg/giờ.


7. Tóm tắt quy trình công nghệ chế tạo chất tương hợp PE-g-AAC, PE-g-AM và PP-g-AM 


· Quy trình công nghệ chế tạo chất tương hợp PE-g-AAC

 Cân chính xác các loại nguyên liệu như LLDPE (sau khi sấy 4 giờ ở 80 0C rồi để nguội), AAC (1 phần khối lượng so với LLDPE) và DCP  (0,15-0,2 phần khối lượng so với LLDPE). Trộn từ từ AAC và DCP với LLDPE  theo tỷ lệ  đã tính toán trên một máy trộn. Gia nhiệt máy đùn trục vít xoắn như sau: vùng 1 (vùng cấp liệu) 135-136 0C,  vùng 2 (vùng nén và nóng chảy) 141-1420C, vùng 3: 141-1420C và vùng 4 (vùng đầu đùn): 170 0C.  Sau khi nhiệt độ trên các vùng của máy đùn đạt tới giá trị như đã đặt, đưa hỗn hợp nguyên liệu (LLDPE đã trộn  AAC và DCP) từ máy trộn vào máy đùn qua phễu nạp liệu. Đầu tiên, nhựa LLDPE chảy mềm, sau đó nó chuyển sang trạng thái nóng chảy và quá trình phản ứng trùng hợp ghép AAC vào LLDPE xảy ra dưới tác dụng của chất khơi mào DCP ở trạng thái nóng chảy trong khoảng không giữa trục vít xoắn  chuyển động và xy lanh máy đùn. Máy đùn đóng vai trò của thiết bị phản ứng và trục vít xoắn (gắn với mô tơ được điều chỉnh vô cấp) đóng vai trò của bộ phận khuấy trộn các nguyên liệu. Trong quá trình phản ứng, nếu nhiệt độ các vùng trên xy lanh máy đùn vượt quá giá trị đã đặt, hệ thống quạt bố trí tương ứng với các vùng  sẽ tự động làm việc nhờ sự điều khiển của các biến tần, khi đó nhiệt độ các vùng trên xy lanh máy đùn sẽ hạ xuống. Tiến hành điều chỉnh tốc độ dòng nhựa nóng chảy (LLDPE-g-AAC) qua đầu đùn (là đĩa có khoan các lỗ  đường kính 4,5 mm) nhờ điều chỉnh (vô cấp) tốc độ mô tơ gắn với trục vít xoắn. Các sợi nhựa LLDPE-g-AAC có đường kính  2 mm ra khỏi đầu đùn được dẫn vào hệ thống làm mát bằng nước lạnh với chiều dài  150 cm. Sau khi được làm mát, các sợi LLDPE-g-AAC rắn được đưa vào máy cắt hạt có  năng suất cắt thay đổi tuỳ tốc độ dao cắt. Năng suất cắt cao nhất đạt 35 kg hạt LLDPE-g-AAC/giờ. Tiến hành sấy các hạt LLDPE-g-AAC trong máy sấy có quạt đối lưu không khí nóng  ở 80 0C trong 4 giờ. Sau khi lấy sản phẩm ra khỏi máy sấy, để nguội hoàn toàn rồi đóng gói và đưa vào bảo quản.


· Quy trình công nghệ chế tạo chất tương hợp PE-g-AM

Công nghệ chế tạo chất tương hợp PE-g-AM cũng tiến hành tương tự như công nghệ chế tạo chất tương hợp PE-g-AAC, song trong các điều kiện như sau: LLDPE/AM/DCP (100/1-3/0,2-0,5); nhiệt độ ghép ở 3 vùng: vùng 1: 160-165 0C, vùng 2: 170-175 0C, vùng 3: 175- 180 0C, vùng 4: 220 0C. 

· Quy trình công nghệ chế tạo chất tương hợp PP-g-AM

Công nghệ chế tạo chất tương hợp PE-g-AM cũng tiến hành tương tự như công nghệ chế tạo chất tương hợp PE-g-AAC, song trong các điều kiện như sau: PP/AM/DCP (100/1-3/0,2-0,5); nhiệt độ ghép ở 3 vùng: vùng 1: 165-170 0C, vùng 2: 165-170 0C, vùng 3: 175- 180 0C, vùng 4: 180 0C . 


8. Tính chất của các chất tương hợp


		Chăt tương hợp

		Dạng

		Màu sắc

		Hàm lượng AM hoặc AAC (%)

		Khoảng nhiệt độ nóng chảy 


( 0C)



		PE-g-AM

		Hạt

		Trắng đục

		0,5-1

		113



		PP-g-AM

		Hạt

		Trắng đục

		0,5-1

		164,8



		PE-g-AAC

		Hạt

		Trắng đục

		0,7-0,8

		113





Bảng 3: Tính chất của các chất tương hợp

9. Kết luận


· Đã xây dựng và hoàn thiện được công nghệ chế tạo 3 loại chất tương hợp PE-g-AM, PE-g-AAC và PP-g-AM trên thiệt bị đùn cắt hạt tự chế tạo quy mô pilot và từ những nguyên liệu và hoá chất sẵn có trên thị trường. Năng suất khoảng 30-35kg/giờ.


· Đã chế thử và đưa vào ứng dụng 500 kg chất tương hợp các loại. Quy trình và sản phẩm khá ổn định.


· Hàm lượng AM trong chất tương hợp PE-g-AM và PP-g-AM là 0,5-1%. 


Hàm lượng AAC trong chất tương hợp PE-g-AAC là 0,7-0,8%

Chương IV. Công nghệ chế tạo polyme blend: PE/PA, PP/PA


1. Cơ sở khoa học của công nghệ chế tạo polyme blend PE/PA và PP/PA


Polyamit (PA), polyetylen (PE) và polypropylen ( PP) là các polyme thương mại và kỹ thuật quan trọng. PA thường được sử dụng chế tạo các chi tiết điện, chi tiết cơ khí  và các chi tiết cho ô tô do có tính chất cơ học cao, chịu nhiệt, chịu mài mòn, dễ gia công và sản xuất. Tuy vậy, khả năng chịu va đập, độ ổn định về kích thước và độ bền đối với ẩm của môi trưòng rất kém, cộng thêm giá thành của PA tương đối đắt, do vậy việc ứng dụng polyme này trong một số lĩnh vực bị hạn chế. Những nhược điểm trên của PA có thế khắc phục bằng việc trộn hợp với PE và PP. Như đã biết PE, PP có tính chất cơ học vừa phải, song chúng có độ dãn dài tương đối cao, chịu ẩm, chịu hóa chất và chịu va đập tốt, giá thành thấp. Đáng tiếc là PA và PP không trộn hợp  được. Việc trộn hợp đơn thuần hai polyme này tạo ra một vật liệu có tính chất cơ học rất tồi, do PA là polyme có cực, trong khi PE và PP là các polyme không cực, hơn thế nữa các polyme này có hình thái cấu trúc tinh thể khác nhau làm cho chúng không tương hợp được với nhau, dẫn đến hiện tượng tách pha khi trộn hợp.  Do vậy, để tăng tính tương hợp giữa 2 polyme này cần phải đưa thêm vào tổ hợp vật liệu polyme blend những chất tương hợp có khả năng kết dính giữa hai pha nhằm tạo ra polyme blend có tính chất cơ học tốt, có giá thành dung hoà giữa giá thành của 2 loại polyme này. 


Trong chương III, chúng tôi đã trình bầy công nghệ chế tạo các chất tương hợp PE-g-AM, PP-g-AM và PE-g-AAC ở dạng pilot. Đây là những chất tương hợp thuộc loại copolyme ghép có các nhóm chức như: vòng anhyđric maleic và nhóm cacboxylic COOH nằm dọc theo mạch polyme. Những chất tương hợp này hoàn toàn có thể sử dụng để làm chất tương hợp để chế tạo polyme blend PA/PE và PA/PP. ở đây, chất tương hợp có mạch PE hoặc PP sẽ tương hợp với PE và PP trong polyme blend còn các nhóm chức sẽ tương tác với các nhóm chức của PA, tạo điều kiện tăng cường kết dính giữa 2 pha PA với PE hoặc PA với PP, nhằm tạo ra vật liệu blend PA/PE và PA/PP có môđun đàn hồi và độ bến kéo đứt cao giống PA, có độ dãn dài tương đối cao và chịu va đập tốt giống PE và PP cũng như có khả năng chịu oxy hoá nhiệt tốt.


Về mặt công nghệ, hoàn toàn có thể chế tạo polyme blend PA/PE và PA/PP trên thiết bi đúc phun. Quá trình tạo blend sẽ xảy ra trong buồng trộn kín của máy phun. Dưới tác động của các yếu tố công nghệ như: nhiệt độ, lực xé, áp suất... sẽ xảy ra quá trình tương tác, phản ứng, phân tán và kết dính giữa PA, PE hoặc PA và PP để tạo blend. Chu trình tạo blend cũng đơn giản và tương tự như chu trình đúc phun một sản phẩm polyme thông dụng khác.


2. Nguyên liệu ban đầu


· PA6: Sản phẩm thương mại của hãng Toray (Nhật), mỗi bao 25 kg, tỷ trọng 1,13 g/cm3, chỉ số chảy 25 g/10 phút (230 0C, tải trọng 2,16kg),  khoảng nhiệt độ nóng chảy 224 0C.


· LLDPE: Sản phẩm thương mại của hãng Daelim (Hàn Quốc) ở dạng hạt, mỗi bao 25 kg, tỷ trọng  0,91 g/cm3, chỉ số chảy 2,63-2,66 g/10 phút (190 0C, tải trọng 2,16kg), khoảng nhiệt độ nóng chảy  120-122 0C. 


· PP: Sản phẩm thương mại của hãng Samsung, (Hàn Quốc) ) ở dạng hạt, tỷ trọng  0,9 g/cm3, mỗi bao 25 kg,  chỉ số chảy 3,5 g/10 phút (190 0C, tải trọng 2,16 kg), khoảng nhiệt độ nóng chảy  165 0C .

· Các chất tương hợp PE-g-AM, PP-g-AM và PE-g-AAC: Sản phẩm ở dạng hạt, màu trắng đục, do Viện kỹ thuật Nhiệt đới chế tạo. Trong đó, PE-g-AM: hàm lượng AM  là 0,5-1%, khoảng nhiệt độ nóng chảy 113 0C;  PP-g-AM: hàm lượng AM là 0,5-1%, khoảng nhiệt độ nóng chảy 164,8 0C; PE-g-AAC: hàm lượng AAC là 0,7-0,8%, khoảng nhiệt độ nóng chảy 113 0C.


3. Công nghệ chế tạo polyme blend và căn nhựa, cóc ray


Công nghệ chế tạo polyme blend PA/PE,  PA/PP và căn nhựa, cóc ray bao gồm 6 công đoạn như sau ( hình 8 ):


· Chuẩn bị tổ hợp nguyên liệu 


· Nạp liệu và sấy tổ hợp nguyên liệu


· Tạo polyme blend và phun căn nhựa, cóc ray


· Định hình sản phẩm


· Kiểm tra chất luợng 


· Đóng gói


3.1.  Sơ đồ công nghệ chế tạo polyme blend và căn nhựa, cóc ray








      












Hình 8. Sơ đồ công nghệ chế tạo polyme blend và căn nhựa, cóc ray


3.2. Thiết bị chế tạo polyme blend và căn nhựa, cóc ray


Vật liệu polyme blend và căn nhựa, cóc ray được chế tạo trên máy đúc phun chất dẻo công nghiệp WOOJIN Selex 150 (Hàn Quốc) có điều khiển số NC, với các thông số kỹ thuật sau đây ( hình 9):


· Máy đúc phun 1 trục vít xoắn, trọng lượng 6,8 tấn, 


kích thước   5,6x1,25x1,75 m 


· Đường kính trục vít:  45 mm.


· Tỷ lệ chiều dài/đường kính trục vít (L/D) = 22.


· áp suất phun: 350 kg/cm2

· Trọng luợng sản phẩm: tối đa 350 g


· Khả năng nhựa hóa: 97 kg/giờ


· Tôc độ trục vít xoắn được điều chỉnh vô cấp: 0- 212 vòng/phút.


· Có 4 vùng nhiệt độ, có thể đốt nóng lên đến 400 0C, công suất 8,3 kW.  


· Động cơ mô tơ chính: 18,5 kW


· Điện năng tổng: 26,8 kW


· Bộ phận nạp liệu: Có thể sấy nóng lên tới 2000C, có quạt thổi không khí nóng đi qua nguyên liệu. Dung tích phễu sấy: 80 kg.

· Đóng mở khuôn bằng hệ thống trục khuỷu điều khiển bằng thuỷ lực 


· Làm lạnh khuôn bằng nước thường 




Hình 9. Sơ đồ của thiết bị phun chất dẻo công nghiệp WOOJIN Selex 150 ( Hàn quốc)


3.3. Các bước chế tạo polyme blend và căn nhựa, cóc ray


3.3.1. Chuẩn bị tổ hợp nguyên liệu 


Nhựa PA, PE, chất tương hợp PE-g-AM hoặc PE-g-AAC và PA, PP chất tương hợp PE-g-AM được cân chính xác, sau đó đưa vào máy trộn và đảo đều trong thời gian 30 phút ở nhiệt độ phòng. Mục đích trộn là để phân tán đều giữa các hạt PA, PE hoặc PA/PP và chất tương hợp.


· Đối với tổ hợp PA/PE-g-AM/PE, chúng tôi  đã khảo sát các tổ hợp sau, mỗi tổ hợp 5 kg/lần, 3 lần: 


		Nhựa

		Tỷ lệ (%)



		PA

		100

		0

		95

		90

		85

		80

		75

		70

		65



		PE

		0

		100

		5

		10

		15

		20

		25

		30

		35



		PE-g-AM

		0

		0

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1



		

		0

		0

		3

		3

		3

		3

		3

		3

		3





Bảng 4: Các thành phần của blend PA/PE-g-AM/PE


· Đối với tổ hợp PA/PE-g-AAC/PE, chúng tôi  đã khảo sát các tổ hợp sau, mỗi tổ hợp 5 kg/lần, 3 lần :  


		Nhựa

		Tỷ lệ (%)



		PA

		100

		0

		85

		80

		75

		70



		PE

		0

		100

		15

		20

		25

		30



		PE-g-AAC

		0

		0

		1

		1

		1

		1



		

		0

		0

		5

		5

		5

		5





Bảng 5: Các thành phần của blend PA/PE-g-AAC/PE

· Đối với tổ hợp PA/PP-g-AM/PP, chúng tôi  đã khảo sát các tổ hợp sau, mỗi tổ hợp 5 kg/lần, 3 lần: 


		Nhựa

		Tỷ lệ (%)



		PA

		100

		0

		90

		80

		75

		70

		50

		25



		PP

		0

		100

		10

		20

		25

		30

		50

		75



		PP-g-AM

		0

		0

		1

		1

		1

		1

		1

		1



		

		0

		0

		3

		3

		3

		3

		3

		3





Bảng 6: Các thành phần của blend PA/PP-g-AM/PP

3.3.2. Nạp liệu và sấy tổ hợp nguyên liệu


Tổ hợp nguyên liệu PA/PE-g-AM/PE hoặc tổ hợp nguyên liệu PA/PE-g-AAC/PE hoặc tổ hợp nguyên liệu PA/PP-g-AM/PP đưa vào phễu nạp liệu của máy đúc phun và sấy bằng không khí nóng 80 0C lưu thông trong 8 giờ. Mục đích của công đoạn này là đuổi hết ẩm có trong nhựa và chất tương hợp tích trữ trong quá trình lưu kho. 


3.3.3. Tạo polyme blend và phun căn nhựa, cóc ray


Tổ hợp nguyên liệu sau khi sấy đủ thời gian được đưa xuống máy phun qua một cái lẫy. Các thông số kỹ thuật trên máy phun đã được chương trình hóa, trong đó có các thông số kỹ thuật quan trọng như: nhiệt độ trong buồng phun, áp suất phun, tốc độ quay của trục vít, thời gian tạo blend, thời gian lưu sản phẩm trong khuôn.


Buồng phun hay trong trường hợp này gọi là buồng tạo blend trong máy phun chia ra là 4 khoang (vùng) liên hoàn. Vùng 1 là vùng nạp liệu từ phễu nạp xuống. Trong vùng này tổ hợp nhựa đuựơc làm mềm ra. Vùng 2 và vùng 3 là vùng nhựa hóa. Trong vùng này vật liệu blend được hình thành. Vùng thứ 4 là vùng polyme blend đựơc đồng nhất trước khi được phun vào khuôn tạo sản phẩm.


Sản phẩm sau khi phun vào khuôn được làm lạnh bằng hệ thống nuớc làm lạnh chạy vòng quanh khuôn để định hình.


Sau thời gian lưu khuôn đã định, sản phẩm được tự động đẩy ra khỏi khuôn và rơi xuống thùng đựng sản phẩm. 


Như vậy, như đã trình bầy ở trên quá trình tạo polyme blend và quá trình tạo sản phẩm là quá trình liên hoàn. Blend sau khi hình thành trong buồng máy phun được phun thẳng vào khuôn để tạo sản phẩm.


· Nhiệt độ trên máy phun


		Blend

		Nhiệt độ ( 0C)






		

		Vùng 1

		Vùng 2

		Vùng 3

		Vùng 4



		PA/PE-g-AM/PE

		200

		225

		235

		235



		PA/PE-g-AAC/PE

		220

		230

		245

		250



		PA/PP-g-AM/PP

		230

		240

		245

		255





Bảng 7: Nhiệt độ của các vùng trên máy phun


· Các thông số kỹ thuật khác


		Blend

		Các thông số kỹ thuật 



		

		n

		t1

		p

		t2

		T



		PA/PE-g-AM/PE

		75

		45

		150

		15

		70



		PA/PE-g-AAC/PE

		75

		45

		150

		15

		70



		PA/PP-g-AM/PP

		75

		45

		150

		15

		70





Bảng 8: Các thông số kỹ thuật khác của máy phun

Trong đó:


· n: Tốc độ trục vít ( vòng/phút)


· t1     Thời gian blend hoá ( giây)


· p:  áp suất phun ( MPa)


· t2: Thời gian lưu khuôn ( giây)


· T:  Nhiệt độ khuôn ( 0C) 


3.3.4. Định hình sản phẩm


Sản phẩm sau khi rơi ra khỏi khuôn vẫn còn nóng ( khoảng 800C) và được đưa vào bàn ép. Mục đích của công đoạn này là cắt cuống phun ra khỏi sản phẩm, làm cho sản phẩm không bị cong vênh và ổn định cấu trúc của vật liệu.


3.3.5. Kiểm tra chất luợng 


Trước khi đóng gói, sản phẩm được kiểm tra về trọng lượng, kích thước và hình dáng: màu sắc, nứt, vệt nhựa...


3.3.6.  Đóng gói

Sản phẩm được đóng gói trong túi PE, sau đó bằng hộp cát tông có in : tên sản phẩm, số lượng, đơn vị sản xuất, ngày sản xuất, mỗi hộp 500 cái


4. Kiểm tra tính chất của polyme blend và căn nhựa, cóc ray


Sau khi chế tạo polyme blend và căn nhựa chúng tôi tiến hành kiểm tra tính chất cơ học: môđun đàn hồi, độ bền kéo đứt, độ dãn dài khi đứt, độ cứng; độ bền rão; tính chất điện và khả năng chịu lão hóa ở 100 0C trong 72 giờ. Đây là những thông số kỹ thuật của căn nhựa quy định bởi TCTĐS  Việt nam và của Dự án.


4.1. Tính chất cơ học 


· Modul đàn hồi: kiểm tra theo tiêu chuẩn  TCVN 4500-88


· Độ bền kéo đứt, độ dãn dài tương đối: kiểm tra theo tiêu chuẩn  TCVN 4500-88


· Độ cứng (SoA): kiểm tra theo tiêu chuẩn  TCVN 1595-87


4.2. Độ bền rão


Độ bền rão kéo dưới tác động của tải trọng theo thời gian: được tiến hành thử nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM D3479/D3479M tại Phòng thí nghiệm cơ lý,  Trung tâm nghiên cứu vật liệu polyme, Đại học Bách khoa Hà nội. 

4.3. Tính chất điện 


Điện trở cách điện trước và sau khi ngâm nước trong 24 giờ: kiểm tra theo tiêu chuẩn  TCVN 3234-79.

4.4. Khả năng chịu oxy hóa nhiệt của polyme blend


`
Vật liệu polyme blend được thử nghiệm lão hoá ở 100 0C trong 72giờ theo TCVN 2229-77.  Sau đó tiến hành đo độ cứng, độ bền kéo đứt và độ dãn dài tương đối.

5. Thảo luận kết quả 


5.1. Polyme blend PA/PE


5.1.1. Phân tích nhiệt


Giản đồ DSC ở hình 10 cho thấy, các pic liên quan tới quá trình thu nhiệt của mẫu, trong đó pic ở nhiệt độ 115,56 0C ứng với nhiệt độ chảy của PE và pic ở 224 0C ứng với nhiệt độ chảy của các tinh thể PA ở dạng thù hình (. ở giữa hai pic này có một pic rộng ở khoảng nhiệt độ 175,93 0C. Sự xuất hiện thêm pic thứ 3 này theo chúng tôi có thể do tồn tại dạng thù hình ( ứng với  một phần tinh thể khác của PA, chúng thường có nhiệt độ chảy thấp hơn. Việc tồn tại của các tinh thể ở dạng ( có thể liên quan tới tương tác ở bề mặt ranh giới giữa các nhóm amit và nhóm amin của PA với vòng maleic ghép trên PE qua cầu liên kết hydro hoặc liên kết đồng hoá trị. Tinh thể PA ở dạng ( có trật tự kém hơn so với tinh thể PA ở dạng ( do tương tác với PA-g-AM vì vậy có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn của dạng (. Như vậy, trong quá trình trộn hợp chất tương hợp PE-g-AM đã đóng vai trò kết dính giữa PA và PE.


Hình 10. Giản đồ DSC của blend PA/PE-g-AM/PE ( 80/3/20) 


5.1.2. Tính chất cơ học và khả năng chịu lão hóa 

Để lựa chọn polyme blend có tổ hợp tối ưu, chúng tôi đã khảo sát:  PA/PE-g-AM/PE ở các tỷ lệ 95-65/1-5/5-35 và PA/PE-g-AAC/PE ở các tỷ lệ 85-70/1-5/15-30.

		PA/


PE-g-AM


/PE

		100/0/0

		0/0/100

		95/3/15

		90/3/10

		85/3/15

		80/3/20

		75/3/25

		70/3/30

		65/3/35



		E


 ( MPa)

		1300

		152,64

		1200

		1100

		1000

		950

		925

		870

		780



		( ( MPa)

		74,4

		18,47

		65

		62

		61

		60

		55

		50

		45



		( ( %)

		180

		840,66

		220

		250

		270

		300

		280

		190

		100





Bảng 9: Tính chất cơ học phụ thuộc vào thành phần


của blend PA/PE-g-AM/PE


		PA/PE-g-AAC/PE

		100/0/0

		0/0/100

		85/5/15

		80/5/20

		75/5/25

		70/3/30



		E ( MPa)

		1300

		152,64

		855

		824

		813

		805



		( ( MPa)

		74,4

		18,47

		65,7

		58,9

		49,6

		46,2



		( ( %)

		180

		840,66

		310

		350

		365

		380





Bảng 10: Tính chất cơ học phụ thuộc vào thành phần của blend PA/PE-g-AAC/PE


Bảng 9 và bảng 10 trình bầy sự phụ thuộc của tính chất cơ học của vật liệu blend PA/PE-g-AM/PE và PA/PE-g-AAC/PE. Căn cứ vào tính chất kỹ thuật yêu cầu và yếu tố kinh tế, chúng tôi đã lựa chọn blend PA/PE-g-AM/PE với các tỷ lệ 80/3/20 và blend PA/PE-g-AAC/PE với các tỷ lệ 85/5/15 để thử nghiệm lão hóa và các thử nghiệm khác.


Hình 11. Giản đồ sự phụ thuộc của độ bền kéo vào độ dãn dài tương đối của hồn hợp PA/PE và blend PA/PE-g-AM/PE ( 80/3/20)


		Mẫu

		( (MPa)

		(  (%)

		Độ cứng 


( SoA)

		k(

		k(



		PE

		18,5

		840

		

		

		



		PA

		74,4

		180

		

		

		



		PA/PE

		17,7

		30

		

		

		



		PA/PE-g-AM/PE

		45

		300

		94-95

		

		



		PA/PE-g-AAC/PE

		65,7

		310

		94-95

		

		



		Già nhiệt ở T = 100 0C,


t = 72 h

		PA

		60

		65

		

		0,8

		0,36



		

		PA/PE-g-AM/PE

		48

		290

		

		1,1

		0,97



		

		PA/PE-g-AAC/PE

		56,9

		290

		

		0,87

		0,94





Bảng 11: Tính chất cơ học của hỗn hợp PA/PE ( 80/20) và blend PA/PE-g-AM/PE


 ( 80/3/20)


Độ bền kéo đứt và độ dãn dài tương đối khi đứt của hỗn hợp PA/PE không có chất tương hợp và của blend PA/PE-g-AM/PA được trình bầy ở hình 11 và bảng 11. Khi PA và PE chỉ trộn hợp đơn thuần và không có mặt chất tương hợp, tính chất cơ học của chúng rất kém, thậm chí còn thấp hơn PA và PE ban đầu. Khi có mặt chất tương hợp PE-g-AM, tính chất cơ học của vật liệu PA/PE được tăng lên rất nhiều. Rõ ràng chất tương hợp đóng vai trò một lớp chuyển tiếp hay nói cách khác là một tác nhân kết dính giữa hai pha PA và PE qua cầu liên kết hydro hoặc phản ứng giữa các nhóm amin hoặc amit của PA với anhydric maleic ghép trên mạch PE. 


Một điều thú vị và rất đặc biệt là độ bền kéo đứt và độ dãn dài tương đối khi đứt của vật liệu blend sau khi già nhiệt ở 100 0C sau 72 giờ hầu như không thay đổi ( hệ số lão hóa đạt 0,94-0,97), trong khi độ dãn dài tương đối của PA giảm xuống mạnh, chỉ còn bằng 33% so với giá trị ban đầu, hệ số lão hóa là 0,36. PA và PE riêng lẻ, chúng chịu oxy hoá nhiệt kém. Theo chúng tôi, trong blend PA/PE-g-AM/PE nghiên cứu ở đây, PE được phân tán trong pha PA, ít bị tác động của tác nhân oxy hoá, vì vậy ít bị biến đổi. Thông thường PA bị oxy hóa là do phản ứng của nhóm amin và amít với oxy và các tác nhân oxy hoá trong môi trường. Trong vật liệu blend này các nhóm hoạt động này có thể bị “khoá” bởi nhóm chức của vòng anhyđric maleic ghép trên PE do tương tác hoặc phản ứng, do vậy chúng ít bị phản ứng và vật liệu chịu oxy hoá nhiệt tốt hơn. 


      Đối với hệ polyme blend PA/ PE-g-AAC/ PE, khi có  mặt chất tương hợp PE-g-AAC, các tính chất cơ lý của polyme blend PE/PA cũng tăng lên một cách rõ rệt. Điều này có thể giải thích bởi các tương tác hoá học (phản ứng amit hoá ở trạng thái nóng chảy giữa nhóm amin cuối mạch của PA với nhóm cacboxyl của AAC trong PE-g-AAC) và tương tác vật lý (liên kết hydro) giữa nhóm cacboxyl của AAC trong PE-g-AAC với nhóm amit trong PA. Nhờ các tương tác trên mà PA và PE trộn lẫn và tương hợp với nhau tốt hơn. 

Hình 12. Phản ứng amit hoá giữa nhóm amin cuối mạch của PA với nhóm cacboxyl của AAC trong PE-g-AAC




Hình 13. Liên kết hydro giữa nhóm amit trong PA với nhóm cacboxyl của AAC trong PE-g-AAC


Polyme blend PE/PA có chất tương hợp PE-g-AAC có độ bền oxy hoá nhiệt cao hơn hẳn polyme blend PE/PA không có chất tương hợp. Điều này có thể giải thích bởi PE-g-AAC đóng vai trò như là các chất kết dính 2 pha polyme PE và PA, làm cho cấu trúc của polyme blend chặt chẽ và ổn định hơn. Do đó, nó góp phần hạn chế sự xâm nhập của oxy vào biên giới 2 pha polyme, ngăn ngừa  phản ứng phân huỷ oxy hoá nhiệt các polyme PE và PA trong hỗn hợp polyme. Sau khi oxy hoá nhiệt ở 100 0C và 72 giờ, các tính chất cơ lý của polyme blend PE/PA/PE-g-AAC còn hơn 80 % so với giá trị ban đầu 


(k(= 0,87 và k(= 0,94). Vì vậy, polyme blend 3 thành phần đáp ứng được yêu cầu chất lượng của vật liệu đàn hồi như cóc ray, căn nhựa theo quy định của TCĐS Việt nam.

5. 1.3. Hình thái  cấu trúc của polyme blend


Hình 14. ảnh sem của mẫu PA/PE-g-AM/PE (80/3/20)


Cấu trúc của vật liệu PA/PE-g-AM/PE qua ảnh SEM trên hình 14 cũng cho thấy vật liệu có cấu trúc đa pha, song giữa các pha không có ranh giới rõ rệt và không có các hốc. Điều đó chứng tỏ, các pha của vật liệu đã có tương tác và kết dính nhờ có chất tương hợp, cấu trúc của vật liệu vì vậy trở nên đồng nhất và chặt chẽ hơn. Chính vì vậy, tính chất cơ học của vât liệu khi có chất tương hợp tốt hơn hẳn. 


5.1.4.Tính chất điện 


		Mẫu

		Điện trở mặt (()



		

		Khô

		Sau 24 giờ ngâm nước



		PA/PE-g-AM/PE

		3,4.1011 

		1,2.1010 



		PA/PE-g-AAC/PE

		7,5.1011- 3,1.1012 

		8,4.1010 - 5,3.1011





Bảng 12:  Tính chất điện của polyme blend


Từ kết quả ở bảng 12 cho thấy, điện trở cách điện của blend sau khi ngâm nứơc 24 giờ có giảm đi nhưng không đáng kể. Điều đó chứng tỏ, vật liệu blend hút ẩm và nước ít hơn hẳn so với PA.


5.2. Polyme blend PA/PP


5.2.1. Phân tích nhiệt




Hình 15. Giản đồ DTA của blend PA/PP-g-AM/PP


Hình 15 cho thấy polyme blend PA/PP-g-AM/PP có hai pic thu nhiệt: ở 164,8 0C ứng với nhiệt độ chảy của pha PP và ở 224,4 0C ứng với nhiệt độ chảy của pha PA. Giữa hai pic trên không tồn tại pic thu nhiệt của pha hỗn hợp PA/PP.  Điều này cho thấy blend PA/PP-g-AM/PP chỉ có hai pha và chất tương hợp PP-g-AM tồn tại ở mặt phân cách giữa các pha PA và PP chỉ đóng vai trò chất kết nối chứ không tạo một pha riêng biệt.


5.2.2. Tính chất cơ học và khả năng chịu lão hóa 

Để lựa chọn polyme blend có tổ hợp tối ưu, chúng tôi đã khảo sát:  PA/PP-g-AM/PE ở các tỷ lệ 95-25/1-5/10-75.


		PA/


PP-g-AM


/PP

		100/0/0

		0/0/100

		90/3/10

		80/3/20

		75/3/25

		70/3/30

		50/3/50

		25/3/75



		E ( MPa)

		1200

		995,78

		876

		920

		921,69

		959,42

		835,72

		781,45



		( ( MPa)

		74,4

		34

		65,3

		52,56

		43,88

		35,49

		32

		31,8



		( ( %)

		180

		350

		329,4

		300

		283,92

		316,21

		88,32

		24,43





Bảng 13: Sự phụ thuộc của tính chất cơ học vào thành phần của blend PA/PP-g-AM/PP.


Bảng 13 trình bầy sự phụ thuộc của tính chất cơ học của vật liệu blend PA/PP-g-AM/PP. Căn cứ vào tính chất kỹ thuật yêu cầu và yếu tố kinh tế, chúng tôi đã lựa chọn blend PA/PP-g-AM/PP với các tỷ lệ 80/3/20 để thử nghiệm lão hóa và các thử nghiệm khác.




Hình 16. Sự phụ thuộc của độ bền kéo đứt vào độ giãn dài tương đối của hỗn  hợp PA/PP (80/20) không có chất tương hợp


     a. Blend PA/PP-g-AM/PP

        b. Blend PA/Copolyme/PP


Hình 17. Sự phụ thuộc của độ bền kéo vào độ giãn dài tương đối của blend P A/PP-g-AM/PP (80/3/20) và blend PA/Copolyme/PP (80/3/20)

		Mẫu 

		( (MPa)

		(  (%)

		Độ cứng (SoA)

		k(

		k(



		PP

		34

		350

		

		

		



		PA

		74,4

		180

		

		

		



		PA/PP

		39,04

		46

		

		

		



		PA/PP-g-AM/PP

		52,56

		296

		97-98

		

		



		PA/Copolyme/PP

		53,83

		314

		

		

		



		Già nhiệt ở T = 100 0C,


t = 72 h 

		PA/PP-g-AM/PP

		42

		215

		

		0,8

		0,73





Bảng 14: Tính chất cơ học của hỗn hợp PA/PP ( 80/20) và blend PA/PP-g-AM/PP ( 80/3/20)

Độ bền kéo đứt của hỗn hợp PA/PP, của blend PA/PP-g-AM/PP cũng như của blend PA/copolyme/PP được trình bày ở hình 16, hình 17 và ở bảng 14. Qua hình 16 chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy khi chỉ trộn hợp đơn thuần PA và PP và không có mặt của chất tương hợp thì tính chất cơ học của hỗn hợp PA/PP rất kém, thấp hơn rất nhiều so với PA và PP ban đầu. Độ dãn dài tương đối của PA hoặc PP đều nằm trong khoảng từ 180 % đến 250%, trong khi chỉ số này ở hỗn hợp PA/PP chỉ đạt khoảng 46%. Độ kéo đứt của hỗn hợp PA/PP cũng chỉ đạt khoảng 52% so với độ bền kéo đứt của PA.


Khi có mặt của PP-g-AM tính chất cơ học của blend tăng lên rất nhiều (hình 17 a). Độ giãn dài tương đối khi đứt của tổ hợp đạt tới 296% tức là cao hơn so với PA ban đầu. Vai trò của chất tương hợp ở đây có thể giải thích qua việc hình thành một lớp chuyển tiếp giữa hai pha PP và PA từ PP-g-AM. Những đoạn mạch của PP-g-AM đã kết dính với pha PP đồng thời cũng kết dính với pha PA qua cầu liên kết hydro hoặc phản ứng của nhóm AM ghép trên mạch PP với các nhóm  amin và amit của PA.


Khi so sánh giữa blend PA/PP-g-AM/PP sử dụng chất tương hợp chế tạo trên máy đùn do chúng tôi tự chế tạo và PA/Copolymer/PP sử dụng chất tương hợp nhập ngoại của CHLB Đức chúng tôi nhận thấy không có sự khác biệt lớn về tính chất cơ học. Các chỉ số về độ bền đứt, độ giãn dài khi đứt của hai tổ hợp trên đều tương đương (xem hình 17 a và 17 b). Đặc biệt polyme blend PA/PP-g-AM/PP chịu lão hóa cũng tốt: Hệ số lão hóa theo độ bền kéo đứt (k() đạt 0,8 và hệ số lão hóa theo độ dãn dài tương đối (k() đạt 0,9.


5.2.3. Tính chất điện 


		Mẫu

		Điện trở mặt (()



		

		Khô

		Sau 24 giờ ngâm nước



		PA/PP-g-AM/PP

		4.1011

		2,2.1010





Bảng 15:  Tính chất điện của polyme blend PA/PP-g-AM/PP


Từ kết quả ở bảng 15 cho thấy, điện trở cách điện của blend sau khi ngâm nứoc 24 giờ có giảm đi nhưng không đáng kể, như trong trường hợp blend PA/PE-g-AM/PE. 


5.2.4. Hình thái cấu trúc của polyme blend PA/PP-g-AM/PP

a. Hỗn hợp PA/PP 


          b. Blend PA/PP-g-AM/PP

Hình 18. ảnh SEM của hỗn hợp PA/PP và polyme blend PA/PP-g-AM/PP 


ảnh SEM của hỗn hợp PA/PP  và vật liệu blend PA/PP-g-AM/PP được thể hiện ở hình 18. Chúng ta dễ dàng nhận thấy, ở hỗn hợp PA/PP (hình 18a) có cấu trúc rất thô có nhiều các hốc, còn ở blend PA/PP-g-AM/PP (hình 18b) có cấu trúc rất mịn, kích thước hạt của pha phân tán nhỏ cỡ 1 m, rất khó phân biệt được ranh giới của các pha và hoàn toàn không có các lỗ, các hốc. Rõ ràng nhờ có chất tương hợp các pha của polyme blend phân tán đều và liên kết với nhau chặt chẽ hơn. Điều này cũng được thể hiện rất rõ ở ảnh SEM khi hỗn hợp PA/PP  và vật liệu blend PA/PP-g-AM/PP chịu sự tác động của ngoại lực (hình 19).


  a.  Hỗn hợp PA/PP ở 56,99 MPa            b. Blend PA/PP-g-AM/PP ở 208 MPa


Hình 19. ảnh SEM của hỗn hợp PA/PP và polyme blend PA/PP-g-AM/PP khi bị phá hủy (chụp phương song song với lực tác động).

Hình 19 trình bày cấu trúc của hỗn hợp PA/PP  và polyme blend PA/PP-g-AM/PP khi bị phá huỷ kéo đứt. Dễ dàng nhận thấy khi tác dụng lực cơ học vào vật liệu đa pha xuất hiện sự biến dạng của các pha cũng như sự tách của các pha. Một điều thú vị là ở hỗn hợp PA/PP do không có chất tương hợp, các pha không có sự liên kết chặt chẽ do đó chúng bị trượt rất mạnh và tách khỏi nhau, tạo các vệt nứt dài lớn ở cường độ kéo đứt tức thời thấp chỉ đạt 56.99 MPa. Trong khi đó ở polyme blend PA/PP-g-AM/PP do có chất tương hợp PP-g-AM nên các pha kết dính với nhau tốt hơn, quá trình trượt của các pha  cũng xảy ra ít hơn, ngay cả ở cường độ kéo đứt tức thời là 208 MPa (gấp 4 lần cường độ kéo đứt tức thời của hỗn hợp PA/PP), song chỉ xuất hiện các vết rách rất nhỏ. 


5.2.5. Độ bền rão của vật liệu




Hình 20. Độ biến dạng rão của blend PA/PP-g-AM/PP ở nhiệt độ 40 0C


Kết quả đo độ rão theo kéo của vật liệu ở ứng suất 9,73 và 12,16 MPa, ở nhiệt độ 40 0C trong thời gian 55,42 giờ được trình bầy ở hình 20. ở ứng suất 9,73 MPa mẫu bị biến dạng 1,4%, môđun rão giảm từ 4524,7 xuống 555 MPa và ở ứng suất 12,16 MPa mẫu bị biến dạng 2,86%, môđun rão giảm từ 1123,3 MPa xuống 340,6 MPa. Như vậy, dưới tác động của tải trọng theo thời gian vật liệu blend có bị biến dạng, song không bị phá huỷ do không bị tách pha. Điều đó chứng tỏ PA và PP có sự kết dính tốt.


6. So sánh tính chất kỹ thuật của polyme blend chế tạo với tính chất kỹ thuật của polyme blend yêu cầu trong Dự án và Ngành đường sắt


		TT

		Tên sản phẩm và chỉ tiêu 


chất lượng chủ yếu

		Đơn vị đo

		Mức chất lượng



		

		

		

		Kế hoạch 

		Thực hiện



		

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5



		1

		Vật liệu polyme blend PA/PE-g-AM/PE và căn nhựa 


a. Tính chất ban đầu

		

		

		



		

		- Cường độ kéo đứt

		MPa

		( 40

		60



		

		- Độ dãn dài tương đối

		%

		( 250

		300



		

		- Độ cứng

		SoA

		94 -98

		94-95



		

		- Modul đàn hồi  

		MPa

		( 800

		950



		

		- Độ bền rão kéo

		MPa/giê

		

		



		

		- Điện trở cách điện

		Trạng thái khô

		( (500V)

		( 1010

		3,4. 1011



		

		

		Sau 24 h ngâm nước

		

		( 108

		1,2. 1010



		

		b. Tính chất sau khi thử nghiệm lão hoá ở 1000C, 72h

		

		

		



		

		- Cường độ kéo đứt

		MPa

		( 40

		48



		

		- Độ dãn dài tương đối

		%

		( 200

		290



		2

		Vật liệu polyme blend PA/PE-g-AAC/PE và căn nhựa 


a. Tính chất ban đầu

		

		

		



		

		- Cường độ kéo đứt

		MPa

		( 40

		65,7



		

		- Độ dãn dài tương đối

		%

		( 250

		310



		

		- Độ cứng

		SoA

		94 -98

		94-95



		

		- Modul đàn hồi  

		MPa

		( 800

		855



		

		- Độ bền rão kéo

		MPa/giê

		

		



		

		- Điện trở cách điện

		Trạng thái khô

		( (500V)

		( 1010

		 3,1.1011



		

		

		Sau 24 h ngâm nước

		

		( 108

		5,3. 1010



		

		b. Tính chất sau khi thử nghiệm lão hoá ở 1000C, 72h

		

		

		



		

		- Cường độ kéo đứt

		MPa

		( 40

		56,9



		

		- Độ dãn dài tương đối

		%

		( 200

		290



		3

		Vật liệu polyme blend PA/PP-g-AM/PP và căn nhựa 


a. Tính chất ban đầu

		

		

		



		

		- Cường độ kéo đứt

		MPa

		( 40

		52,56



		

		- Độ dãn dài tương đối

		%

		( 250

		300



		

		- Độ cứng

		SoA

		94 -98

		97-98



		

		- Modul đàn hồi  

		MPa

		( 800

		920



		

		- Độ bền rão kéo

		12,16 MPa/55,42 giờ

		Biến dạng 2,86%



		

		Điện trở cách điện

		Trạng thái khô

		( (500V

		( 1010

		4. 1011



		

		

		Sau 24 h ngâm nước

		

		( 1018

		2,2. 1010



		

		b. Tính chất sau khi thử nghiệm lão hoá ở 1000C, 72h

		

		

		

		



		

		       - Cường độ kéo đứt

		MPa

		( 40

		 42



		

		       - Độ dãn dài tương đối

		%

		( 200

		 215



		4

		Cóc ray

		

		

		



		

		- Cường độ kéo đứt

		MPa

		( 60

		72



		

		- Độ dãn dài tương đối

		%

		 50

		120



		

		- Modul đàn hồi

		MPa

		( 950

		1100





Bảng 16: Tính chất kỹ thuật của polyme blend chế tạo và tính chất kỹ thuật yêu cầu trong Dự án


		TT

		Tên sản phẩm và chỉ tiêu 


chất lượng chủ yếu

		Đơn vị đo

		Mức chất lượng



		1

		a. Tính chất ban đầu

		

		



		

		- Cường độ kéo đứt

		MPa

		( 32



		

		- Độ dãn dài tương đối

		%

		( 20



		

		- Độ cứng

		SoA

		94 -98



		

		- Điện trở cách điện

		Trạng thái khô

		( (500V)

		( 1010



		

		

		Sau 24 h ngâm nước

		

		( 108



		2

		b. Tính chất sau khi thử nghiệm lão hoá ở 1000C, 72h

		

		



		

		- Cường độ kéo đứt

		MPa

		( 32



		

		- Độ dãn dài tương đối

		%

		( 70





Bảng 17: Tính chất kỹ thuật của căn nhựa quy định bởi Tổng công ty đường sắt Việt nam.


Các kết quả thu đựơc và trình bầy ở bảng 16 và bảng 17 cho thấy, các tính chất kỹ thuật của vật liệu blend và sản phẩm căn nhựa cao hơn hẳn so với các tính chất kỹ thuật quy định bởi TCTĐS Việt nam và cũng cao hơn các tính chất kỹ thuật quy định trong Dự án. 


7. Tóm tắt công nghệ chế tạo polyme blend


Qua quá trình nghiên cứu khảo sát, thử nghiệm và hoàn thiện, chúng tôi rút ra được quy trình công nghệ chế tạo polyme blend PA/PE và PA/PP như sau:


Tổ hợp nhựa PA/ PE-g-AM/PE ( 80/3/20) hoặc tổ hợp nhựa PA/ PE-g-AAC/PE (85/5/15) hoặc tổ hợp nhựa PA/ PP-g-AM/PP ( 80/3/20) được cân chính xác, sau đó đưa vào máy trộn và đảo đều trong thời gian 30 phút ở nhiệt độ phòng sau đó đưa vào phễu nạp liệu của máy đúc phun và sấy bằng không khí nóng 80 0C lưu thông trong 8 giờ. Tiếp đó vật liệu blend được chế tạo trong thiết bị đúc phun trong vùng nhiệt độ 200-235 0C đối với tổ hợp PA/ PE-g-AM/PE, trong vùng nhiệt độ 220-250 0C đối với tổ hợp PA/ PE-g-AAC/PE và trong vùng nhiệt độ 230-255 0C đối với tổ hợp PA/ PP-g-AM/PP; với tốc độ quay của trục vít là 75 vòng/phút, thời gian blend hóa là 45 giây, áp suất phun là 150 MPa, thời gian lưu khuôn là 15 giây và nhiệt độ khuôn là 70 0C. 


8. Kết luận

1. Đã nghiên cứu và hoàn thiện công nghệ chế tạo polyme blend PA/PE và PA/PP trên thiết bị đúc phun công nghiệp để chế tạo căn nhựa và cóc ray với quy trình ổn định.


2. Đã ứng dụng công nghệ chế tạo polyme blend PA/PE và PA/PP để chế tạo 1.138.796 sản phẩm căn nhựa và 3.000 cóc ray từ năm 2002 ( năm chuẩn bị Dự án) đến hết năm 2004. Kết quả cho thấy, công nghệ chế tạo đơn giản, ổn định và hoàn toàn có thể triển khai ở quy mô sản xuất lớn.


3. Các chỉ tiêu kỹ thuật của polyme blend đáp ứng được các chỉ tiêu kỹ thuật quy định bởi Tổng công ty đường sắt và Dự án. Đặc biệt, polyme blend chịu lão hóa rất tốt.


Chương IV. Kết quả triển khai ứng dụng


1. ứng dụng polyme blend để sản xuất căn nhựa, cóc ray cho tà vẹt bê tông


1.1. Đặc thù của việc ứng dụng căn nhựa, cóc ray thuộc ngành Đường sắt

Như đã trình bầy ở trên, căn nhựa và cóc ray là một trong những phụ kiện đàn hồi của tà vẹt bê tông đặt dưới thanh ray tầu hoả, trước kia phải mua của Trung quốc và hiện nay trong nước tự sản xuất được mà Viện Kỹ thuật Nhiệt đới là đơn vị đầu tiên được Tổng công ty đường sắt cho phép sản xuất. Ngành đường sắt có nhu cầu mua các sản phẩm này để duy tu bảo dưõng và nâng cấp các tuyến đường sắt. Tuy vậy, nhu cầu sử dụng thường không có kế hoạch về thời gian và số lượng do phụ thuộc vào kinh phí được cấp và tình hình thị trường. Chính vì vậy, để đảm bảo cho nhu cầu cung cấp sản phẩm theo khách hàng yêu cầu, ngay từ năm 2002 khi đang chuẩn bị các thủ tục xin Dự án, chúng tôi đã tiến hành mua nguyên liệu (10 tấn PA, 3 tấn PE) để chuẩn bị cho Dự án ngay và thực tế đã cung cấp 793.300 sản  phẩm cho Tổng công ty đường sắt ngay từ năm 2002 để kịp thời bảo dưỡng và nâng cấp một số tuyến đường sắt. 


1.2.  Kết quả cung cấp sản phẩm căn nhựa, cóc ray và vật liệu polyme blend cho ngành đường sắt


Trên cơ sở quy trình công nghệ chế tạo polyme blend và thiết bị đúc phun của Viện Kỹ thuật nhiệt đới, chúng tôi đã sản xuất và cung cấp căn nhựa và cóc ray và vật liệu polyme blend cho các cơ sở của Tổng công ty đường sắt với số lượng  như sau: 


		Năm

		Căn nhựa ( cái)

		Cóc ray ( cái)

		Polyme blend ( kg)



		2002

		793.300

		3000

		5000



		2003

		345.496

		

		2000



		2004

		

		

		



		Tổng cộng

		1.138.796

		3000

		7000



		Thành tiền

		3.563.958,204 đồng





Bảng 18: Số lượng sản phẩm căn nhựa, cóc ray và vật liệu polyme blend


2. ứng dụng polyme blend để sản xuất lõi nhựa Vossloh cho tà vẹt bê tông dự ứng lực


Trong quá trình thực hiện Dự án, chúng tôi cũng cung cấp 2.000kg vật liệu blend cho Công ty cao su đường sắt để chế tạo chi tiết lõi nhựa VOSSLOH SKL-14 để chế tạo thử tà vẹt bê tông dự ứng lực. Chi tiết này nằm sâu trong tà vẹt bê tông và được đúc liền trong khi sản xuất tà vẹt bê tông dự ứng lực. Các tính chất kỹ thuật của sản phẩm này đòi hỏi cao hơn so với căn nhựa. 


Các sản phẩm lõi nhựa đã được lắp đặt thử tại km 65 đoạn đường Hà Nội-Phủ lý và  đoạn đường Hà Nội –Thanh hóa


3. Các kết quả ứng dụng khác của Dự án


Ngoài những kết quả ứng dụng trên, chúng tôi cũng đang ứng dụng chất tương hợp PE-g-AM chế tạo được để nghiên cứu triển khai ứng dụng vật liệu nanocompozit PE/nano-clay để làm cáp điện và vật liệu bao gói ít thấm khí.


Đánh giá kết quả của Dự án


1. Kết quả về mặt công nghệ


· Trong khuôn khổ Dự án đã xây dựng và hoàn thiện công nghệ chế tạo 3 loại chất tương hợp PE-g-AM, PE-g-AAC và PP-g-AM ở quy mô pilot trên thiết đùn cắt hạt với quy trình ổn định.


· Đã xây dựng và hoàn thiện công nghệ chế tạo 3 loại polyme blend PA/PE-g-AM/PE, PA/PE-g-AAC/PE và PA/PP-g-AM/PP trên thiết bị đúc phun công nghiệp để sản xuất căn nhựa và cóc ray.


· Các polyme blend và các sản phẩm chế tạo ra đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật của Tổng công ty đường sắt và của Dự án đề ra.


2. Kết quả về triển khai ứng dụng


· Trên cơ sở công nghệ chế tạo các chất tương hợp, công nghệ chế tạo các vật liệu polyme blend và dây chuyền sản xuất đồng bộ tự trang bị từ 2002 (năm chuẩn bị Dự án) đến 2004, đã sản xuất và cung cấp 1.138.796 căn nhựa, 3000 cóc ray và 7000 kg polyme blend với số tiền là 3.563.958,204 đồng

3. Hiệu quả kinh tế - xã hội 

Trong quá trình chuẩn bị và thực hiện Dự án, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới đã phục vụ kịp thời, đầy đủ các nhu cầu thường xuyên về sản phẩm căn nhựa của các công ty và xí nghiệp thuộc ngành GTVT đường sắt; góp phần tạo công ăn việc làm, chủ động trong sản xuất cho các cơ sở sản xuất, tiết kiệm ngoại tệ cho Nhà nước. Sản phẩm  căn nhựa đã đáp ứng kịp thời các yêu cầu đột xuất, khẩn cấp để khắc phục nhanh hậu quả các đoạn đường bị hư hỏng trong những năm qua. 


Sản phẩm căn nhựa cũng đã phục vụ cho việc nâng cấp tốc độ chạy tầu S1 và S2 từ Hà nội đi thành phố Hồ Chí Minh, giảm giờ tầu từ 34 giờ xuống còn 29 giờ  trong năm 2004.

4. Kết quả về liên kết sản xuất và mở rộng lĩnh vực ứng dụng của polyme blend


· Tổng công ty đường sắt Việt nam có chủ trương từng bước làm chủ công nghệ và tiến tới chủ động tự sản xuất căn nhựa, cóc ray từ polyme blend, nên ngay từ năm 2002 và trong thời gian thực hiện Dự án, chúng tôi đã cung cấp 7000 kg  vật liệu polyme blend và hướng dẫn kỹ thuật cho Nhà máy cao su đường sắt để đơn vị này bước đầu làm quen và sản xuất một phần căn nhựa cho ngành đường sắt. 

· Qua quá trình thử nghiệm và ứng dụng đã chứng tỏ polyme blend  có tính chất cơ học và chiụ khí hậu nhiệt đới tốt. Trên cơ sở đó, Tổng công ty đường sắt Việt nam đã cho phép ứng dụng polyme blend để sản xuất và ứng dụng thử sản phẩm lõi nhựa VOSSLOH của tà vẹt bê tông dự ứng lực. Theo kế hoạch sản phẩm này sẽ được triển khai ứng dụng nhiều trong thời gian tới.

5. Kết quả về chế tạo thiết bị


Trên cơ sở những kiến thức và hiểu biết về công nghệ và thiết bị gia công polyme và phần kinh phí không phải hoàn lại của Dự án, tập thể Dự án đã thiết kế và phối hợp với Viện bảo hộ lao động chế tạo một máy đùn cắt hạt cỡ pilot trị giá 125 triệu đồng, công suất 30-35 kg/giờ để chế tạo chất tương hợp phục vụ trực tiếp cho Dự án. 


6. Kết quả về khoa học và đào tạo cán bộ


Trên cơ sở kết quả của Dự án, tập thể tác giả đã công bố: 

· 3 bài báo trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ


· 3 báo cáo khoa học tại Hội nghị Hóa học toàn quốc và Hội nghị khoa học Hóa lý và lý thuyết


· Hướng dẫn 4 sinh viên làm luận án tốt nghiệp


· Đào tạo 1 Thạc sỹ


7. Các bài báo và báo cáo khoa học đã công bố


· Đào Thế Minh, Trịnh Sơn Hà, Vật liệu polyme blend mới trên cơ sở polyamit và polyetylen, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T.40. Số ĐB. 199-204(2002).


· Trịnh Sơn Hà, Đào Thế Minh, Tính chất cơ học và hình thái cấu trúc của polyme blend polyamit/polypropylen, Tuyên tập báo cáo tại Hội nghị Hoá học toàn quốc, Hà nội,  10/2004.


· Đào Thế Minh, Trịnh Sơn Hà, Chế tạo chất liên kết cơ silic trên cơ sở cacdanol epoxy và khảo sát hiệu ứng của nó trong vật liệu nanocompozit PA/PE/nano-SiO2, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T.43. Số 2B. 190-194 (2005)


· Thái Hoàng, Nguyễn Vũ Giang, Trịnh Sơn Hà, Đỗ Quốc Mạnh, Chế tạo polyetylen -g- axit acrylic ở trạng thái nóng chảy,  Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T.41. Số 2. 16-21(2003).


· Thái Hoàng, Đỗ Quang Thẩm, Nghiên cứu quá trình lưu biến, tính chất cơ học và hình thái cấu trúc của vật lệu polyme blend polyetylen/polyamit có mắt chất tương hợp polyetylen-g-axit acrylic, Hội nghị Khoa học toàn quốc Hóa lý và Hóa lý thuyết, Hà nội, 2(2003), 


· Thái Hoàng, Đỗ Quang Thẩm, Phan Anh Tùng, Nghiên cứu tính chất và cấu trúc của polyme blend polypropylen/polyamit có mặt chất tương hợp polypropylen g- anhyđric maleic, Tuyển tập báo cáo hội nghị lần thứ 4, Hà nội, tháng 10 ( 2003)


kinh phí dự án


1. Kinh phí được cấp: 1.300 triệu đồng 


                  Năm 2003: 1.000 triệu đồng,        Năm 2004: 300 triệu đồng

2. Kính phí thu hồi: 1.040 triệu đồng ( 80% kinh phí hỗ trợ từ ngân sách SNKH) 


3. Tình Hình thực hiện kinh phí thực hiện dự án


3.1. Tổng kinh phí đầu tư cần thiết để triển khai dự án 


		TT

		Nguồn vốn

		Tổng cộng


(triệu ®.)

		Trong đó



		

		

		

		Vốn cố định

		Vốn lưu động



		

		

		

		Thiết bị máy móc

		Hoàn thiện công nghệ

		Xây dựng cơ bản

		Lương thuê khoán

		Nguyên vật liệu năng lượng

		Khấu hao thiết bị, nhà xưởng đã có: thuê thiết bị

		Khác (công tác phí, quản lý phí, kiểm tra nghiệm thu...)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		1


2




		Ngân sách SNKH


Vốn tự có của cơ sở




		1.300


3.500

		125


850

		250


70

		-


375

		50


175

		800


1.830

		-


175

		75


25



		Tổng

		4.800

		975

		320

		375

		225

		2.630

		175

		100





3.2. Bảng kê khai kinh phí thực hiện Dự án từ kinh phí được cấp


		Chỉ tiêu

		Kinh phí Được cấp


( triệu đồng)




		Số tiền ( triệu đồng)



		

		

		Đã sử dụng

		Đã
quyết toán



		Khoản I. Thuê khoán chuyên môn

		

		

		



		Mục 114

		300,0

		300,0

		300,0



		Khoản II. Nguyên vật liệu, năng lượng

		

		

		



		Mục 119

		800,0

		803,178

		803,178



		Khoản III. Thiết bị, máy móc chuyên dùng 

		

		

		



		Mục 145

		125,0

		125,0

		125,0



		Khoản IV. Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị

		

		

		



		Mục 117

		25,4

		17,9

		17,9



		Khoản V. Chi khác

		

		

		



		Mục 110,

		2,5

		2,771

		2,771



		Mục 111, 112,113,134

		47,1

		51,155

		51,151



		Tổng cộng

		1300,004

		1300,0





4. Đánh giá


· Dự án đã chi đúng số tiền trong các hạng mục được Bộ Khoa học và Công nghệ và Chương trình KC.02 phê chuẩn


· Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định về thanh quyết toán do Nhà nước quy định.


5. KINH PHÍ THU HỒI 


Dự án có trách nhiệm trả vào tài khoản chuyên thu của Bộ Khoa học và Công nghệ khoản kinh phí thu hồi là 1040 triệu đồng đúng như quy định, trong đó 30/12/2005: 600 triệu đồng và 30/6/2006: 440 triệu đồng.


Kết LUẬN


· Dự án đã xây dựng và hoàn thiện được  công nghệ chế tạo 3 loại chất tương hợp PE-g-AM, PE-g-AAC và PP-g-AM trên thiệt bị đùn cắt hạt tự chế tạo quy mô pilot và đã xây dựng và hoàn thiện công nghệ chế tạo 3 loại polyme blend PA/PE-g-AM/PE, PA/PE-g-AAC/PE và PA/PP-g-AM/PP trên thiết bị đúc phun công nghiệp với công nghệ ổn định.


·  Đã sản xuất và cung cấp 1.138.796 căn nhựa, 3000 cóc ray và 7000 kg polyme blend với số tiền là 3.563.958,204 đồng. Các polyme blend và các sản phẩm chế tạo ra đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật của Tổng ông ty đường sắt và của Dự án đề ra. Đặc biệt, vật liệu polyme chịu lão hoá rất tốt.


· Trên cơ sở kết quả thu được từ thực tế triển khai ứng dụng, Tổng công ty đường sắt Việt nam còn ứng dụng polyme blend để sản xuất và ứng dụng thử sản phẩm lõi nhựa VOSSLOH của tà vẹt bê tông dự ứng lực, một sản phẩm mới sẽ  triển khai ứng dụng nhiều trong thời gian tới. 


· Ngoài ra, các kết quả của dự án đã được công bố 3 bài báo trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 3 báo cáo khoa học, hướng dẫn 4 sinh viên tốt nghiệp, đào tạo 1 Thạc sỹ. 


kiến nghị


· Trong quá trình thực hiện, Dự án cũng gặp một số khó khăn do vốn đầu tư của TCTĐS Việt nam cho Ngành đường sắt bị giảm, giá cả vật tư biến động, tăng mạnh, hơn nữa ngành đường sắt lại có chủ trương tự sản xuất, do vậy việc sản xuất và triển khai sản phẩm căn nhựa, cóc ray trong 2 năm 2003 và 2004 vẫn còn chậm so với dự kiến. Vị vậy, chúng tôi kính đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Chương trình KC.02 xem xét và cho phép tập thể Dự án tính cả số sản phẩm sản xuất và cung cấp từ năm 2002 (năm chuẩn bị cho Dự án) vào số sản phẩm của Dự án.


· Kính đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Chương trình KC.02 tạo điều kiện giúp đỡ để có thể mở rộng phạm vị ứng dụng của vật liệu polyme blend trong một số lĩnh vực khác.  


Lời cảm ơn


Tập thể Dự án xin chân thành cám ơn Bộ Khoa học và Công nghệ, Chương trình KC.02 đã tạo điều kiện cấp kinh phí và giúp đỡ chúng tôi thực hiện Dự án này.


Chúng tôi xin chân thành cám ơn Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam, Ban lãnh đạo Viện Kỹ thuật Nhiệt đới đã động viên và tạo điều kiện trong quá trình thực hiện Dự án.


Cuối cùng, chúng tôi xin cám ơn Tổng công ty đường sắt Việt nam, Xí nghiệp cao su đường sắt và các xí nghiệp của Tổng công ty đã tạo mọi điều kiện để chúng tôi đi khảo sát ngoài hiện trường, sản xuất và cung cấp sản phẩm trong thời gian qua.
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· Phụ lục 1: Hợp đồng nghiên cứu và phát triển công nghệ  số 04/203/HĐ-DACT-KC.02 giữa Bộ Khoa học & Công nghệ, Chương trình KC.02 và Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và chủ nhiệm Dự án KC.O2.DA04 về:  “Hoàn thiện công nghệ chế tạo polyme blend polyetylen/polyamit, polypropylen/polyamit) để sản xuất căn nhựa, cóc ray phục vụ ngành đường sắt”.


· Phụ lục 2: Công văn của Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến hết tháng 6/2005.

· Phụ lục 3: Bản nhận xét về kết quả thực hiện Dự  án của Chủ nhiệm Chương trình KC.02

· Phụ lục 4: Quy định tạm thời của Tổng công ty đường sắt Việt nam về yêu cầu kỹ thuật của căn nhựa.

· Phụ lục 5: Kết quả thử nghiệm tính chất kỹ thuật của căn nhựa K3A 2-4 và K3A 0-6 tại Trung tâm kỹ thuật 1, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

· Phụ lục 6: Kết quả thử nghiệm đo độ rão kéo tại Phòng thí nghiệm cơ lý,  Trung tâm nghiiên cứu vật liệu polyme, Trường ĐHBK Hà nội. 

· Phụ lục 7:  Kết quả đo tính chất cơ học của hỗn hợp PA/PE khi không có chất tương hợp.

· Phụ lục 8: Kết quả đo tính chất cơ học của blend PA/PE-g-AM/PE trong quá trình hoàn thiện công nghệ.

· Phụ lục 9: Kết quả đo tính chất cơ học của blend PA/PE-g-AM/PP trong quá trình hoàn thiện công nghệ.

· Phụ lục 10: Kết quả phân tích nhiệt của của blend PA/PP-g-AM

· Phụ lục 11: Kết quả đo tính chất cơ học và thử nghiệm lão hóa của lõi nhựa VOSLOH sản xuất từ polyme blend. 

· Phụ lục 12: Hợp đồng mua căn nhựa giữa Công ty quản lý đường sắt Vĩnh phú và Viện Kỹ thuật Nhiệt đới ngày 11/3/2003.

· Phụ lục 13: Hợp đồng liên kết khoa học sản xuất giữa Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Công ty cao su đường sắt về việc cung cấp polyme blend để làm căn nhựa và lõi nhựa VOSSLOH

· Phụ lục 14: Căn nhựa và vị trí của căn nhựa lắp đặt trong tà vẹt bê tông.

· Phụ lục 15: Lõi nhựa và vị trí của lõi nhựa lắp đặt trong tà vẹt bê tông dự ứng lực.

· Phụ lục 16: Số lượng sản phẩm và doanh thu các hợp đồng cung cấp căn nhựa.

· Phụ lục 17: Máy đùn cắt hạt tự chế tạo trong khuôn khổ Dự án để chế tạo chất tương hợp.

· Phụ lục 18: Máy đúc phun WOOJIN để chế tạo polyme blend vă căn nhựa.

· Phụ lục 19: Mẫu polyme blend để đo tính chất cơ học và thử nghiệm rão kéo. 

· Phụ lục 20: Hình ảnh cán bộ của Dự án và CTĐS Việt nam đi kiểm tra căn nhựa và lõi nhựa VOSSLOH tại km 65 đoạn đường Hà nội-Nam định

· Phụ lục 21: Biên bản kiểm tra định kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban chủ nhiệm Chương trình KC.02 về Dự án KC.02.DA.04.

Phụ lục 1


Hợp đồng nghiên cứu và phát triển công nghệ  số 04/203/HĐ-DACT-KC.02 giữa Bộ Khoa học & Công nghệ, Chương trình KC.02 và Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và chủ nhiệm Dự án KC.O2.DA04 về:  “Hoàn thiện công nghệ chế tạo polyme blend polyetylen/polyamit, polypropylen/polyamit) để sản xuất căn nhựa, cóc ray phục vụ ngành đường sắt”.


Phụ lục 2


 Công văn của Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến hết tháng 6/2005


Phụ lục 3


Bản nhận xét về kết quả thực hiện Dự  án của


 Chủ nhiệm Chương trình KC.02

Phụ lục 4


Quy định tạm thời của Tổng công ty đường sắt Việt nam về yêu cầu kỹ thuật của căn nhựa 


PHỤ LỤC 5


Kết quả thử nghiệm tính chất kỹ thuật của căn nhựa K3A 2-4 và K3A 0-6 tại Trung tâm kỹ thuật 1, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

PHỤ LỤC 6


Kết quả thử nghiệm đo độ rão kéo tại Phòng thí nghiệm cơ lý,  Trung tâm nghiiên cứu vật liệu polyme, Trường ĐHBK Hà nội


PHỤ LỤC 7


Kết quả đo tính chất cơ học của hỗn hợp PA/PE khi không có chất tương hợp


PHỤ LỤC 8


Kết quả đo tính chất cơ học của blend PA/PE-g-AM/PE trong quá trình hoàn thiện công nghệ

PHỤ LỤC 9


Kết quả đo tính chất cơ học của blend PA/PE-g-AM/PP trong quá trình hoàn thiện công nghệ


PHỤ LỤC 10


Kết quả phân tích nhiệt của của blend PA/PP-g-AM/PP


PHỤ LỤC 11


Kết quả đo tính chất cơ học và thử nghiệm lão hóa của lõi nhựa VOSLOH sản xuất từ polyme blend


PHỤ LỤC 12


Hợp đồng mua căn nhựa giữa Công ty quản lý đường sắt Vĩnh phú và Viện Kỹ thuật Nhiệt đới ngày 11/3/2003


PHỤ LỤC 13


Hợp đồng liên kết khoa học sản xuất giữa Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Công ty cao su đường sắt về việc cung cấp polyme blend để làm căn nhựa và lõi nhựa VOSSLOH


PHỤ LỤC 14


Căn nhựa và vị trí của căn nhựa lắp đặt trong tà vẹt bê tông
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PHỤ LỤC 15


Lõi nhựa và vị trí của lõi nhựa lắp đặt trong tà vẹt bê tông dự ứng lực
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PHỤ LỤC 16


Số lượng sản phẩm và doanh thu các hợp đồng cung cấp căn nhựa


PHỤ LỤC 17


Máy đùn cắt hạt tự chế tạo trong khuôn khổ Dự án 


để chế tạo chất tương hợp
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PHỤ LỤC 18


Máy đúc phun WOOJIN để chế tạo polyme blend và căn nhựa
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PHỤ LỤC 19


Mẫu polyme blend để đo tính chất cơ học và thử nghiệm rão kéo
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Phụ luc 20


Hình ảnh cán bộ của Dự án và TCTĐS Việt nam đi kiểm tra că nhựa và lõi nhựa VOSSLOH tại km 65 đoạn đường Hà nội-Nam định
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Phụ luc 21


Biên bản kiểm tra định kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban chủ nhiệm Chương trình KC.02 


về Dự án KC.02.DA.04


Làm lạnh







Cắt  hạt







Sấy







Đóng bao







Trộn







Chuẩn bị nguyên liệu







� EMBED Word.Picture.8  ���







Blend PA/PE-g-AM/PE







� EMBED ISISServer  ���







� EMBED ISISServer  ���







Polyme B







PA/PE







Đùn phản ứng







Mô tơ thủy lực







Nguyên liệu/monome/DCP







Xi lanh phun







Xi lanh thủy lực







   (







Chuẩn bị tổ hợp 



nguyên liệu







Nạp liệu và sấy tổ hợp 



nguyên liệu







Tạo polyme blend và phun sản phẩm 











Định hình sản phẩm







Kiểm tra chất luợng 











Đóng gói 











 Trục vít







 Nòng phun







 Đầu phun







Khuôn







� EMBED Photoshop.Image.6 \s ���







Thời gian chịu tải ( giờ)







Độ biến dạng ( mm)







� EMBED Photoshop.Image.6 \s ���







Pha polystyren







Polyme A







Pha polybutadien







1 và 2-  Bu lông, đai ốc                  6- Khối bê tông



3- Cóc đàn hồi kiểu (                    7- Đệm cao su



4- Căn sắt                                        8- Sắt giữ đầu bu lông



5- Căn nhựa                               9- Vòng đệm phẳng           10- Ray







































� EMBED ISISServer  ���







� EMBED ISISServer  ���











1

23



_1120999026



_1177313432.psd



_1177487843.doc

[image: image1.png]









_1133157174



_1136873371.psd



_1121056369



_1125918545



_1120998795



_1120998922



_1120986829



_1120998086



_1120986315



Le Van Khoi�
baocaotongketduan.doc�


VIEN KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM
VIEN KY THUAT NHIET POI

BAO CAO TONG KET KHOA HOC VA KY THUAT DY AN

HOAN THIEN CONG NGHE CHE TAO POLYME BLEND
(POLYETYLEN/POLYAMIT, POLYPROPYLEN/POLYAMIT) DE SAN
XUAT CAN NHUA, COC RAY PHUC VU
NGANH DUGNG SAT

MA SO: KC 02.DA.04

Chu nhiém Du an: TS Bdo Thé Minh

DANH SACH NHUNG NGUGI THUC HIEN

1. Dao Thé Minh TS, Nghién cttu vién chinh

2. Tran Thanh Son PGS, TS, Nghién cttu vién cao cap

3. Nguyén Thac Kim PGS, TS, Nghién cttu vién cao cap

4. Théi Hoang Phé Vién trudng, TS, Nghién cttu vién chinh
(Phu trach phan PE-g-AAC va PA/ PE-g-AAC/PE)

5. Vii Minh bic Pho phong, Thac sy, Nghién ctru vién chinh

6. Nguyén Phi Trung TS, Ky su chinh

7. Hoang Thi Ngoc Lan K¥ su chinh

8. Trinh Son Ha K¥ su

Cht nhiém Du an Vién Ky thuat Nhiét déi

TS Pao Thé Minh




BAI TOM TAT
Cung vdi qud trinh phdt trién kinh té ciia ddt nudc va hoi nhdp quoc té,
Tong cong ty duong sat Viét nam (TCTDS) dang ddn ddn hién dai hod nganh
duong sat. Mot s6 chi tiét bang kim loai da budc ddu dugc thay thé bdng cdc
phu kién bdang cao su, nhua nhu: cdn nhua, céc ray nhua, 16i nhua, dém ray

nhua... va chii truong sdn xudt cdc san phdm nay ¢ trong nudc.

Dur an nham muc tiéu xdy dung va hoan thién quy trinh cong nghé sdan
xudt polyme blend mdi PE/PA va PP/PA dé ché tao cdn nhua, céc ray cung
cdp cho nganh duong sdt nhdm ddp ving nhu cdu ndng cdp, hién dai hod

nganh duong sdt Viét nam va hoi nhdp khu vuc, quoc té’

Du dn da xdy dung va hoan thién duoc cong nghé ché tao 3 loai chdt
tuong hop PE-g-AM, PE-g-AAC va PP-g-AM trén thiét bi dun cdt hat tu ché
tao quy mo pilot va da xdy dung va hoan thién céng nghé ché tao 3 loai
polyme blend PA/PE-g-AM/PE, PA/PE-g-AAC/PE va PA/PP-g-AM/PP trén
thiét bi diic phun coéng nghiép voi cong nghé on dinh; tir nam 2002 (ndm
chudn bi Dy dn) dén hét nam 2004 da sdn xudt va cung cdp 1.138.796 cdn
nhua, 3000 céc ray va 7000 kg polyme blend vdi so tién la 3.563.958,204
dong. Cac polyme blend va cdc sdn phdm ché tao ra ddp vng 16t cdc yéu cdu
ky thudt ciia Tong cuc duong sdt va cua Dy dn dé ra. Ddc biét polyme blend
chiu ldo héa rdt tot.

Trén co so két qud thu duoc tir thuc té trién khai ting dung, Tong cong
ty duong sdt Viét nam con ving dung 2000 kg polyme blend dé sdn xudt va ting
dung thir san phdam 10i nhua VOSSLOH cua ta vet bé tong du ving luc, mot sdn
phdm mdi sé trién khai ing dung nhiéu trong thoi gian tdi.

Ngodi ra, cdc két qud cua du dn da duoc cong bo 3 bai bdo trén Tap chi
Khoa hoc va Cong nghé, 3 bdo cdo khoa hoc & Hoi nghi Hod hoc, hudng dan

4 sinh vién lam ludn dn tot nghiép, dao tao 1 Thac s5.
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BANG CHU GIAI CHU VIET TAT, KY HIEU, PON VI PO

BANG CHU VIET TAT

- A/B: Blend trén c6 s& polyme A va B

- ABS: Polyacrylonitril-butadien-styren

- AM: Anhydric maleic

- AAC : Axit acrylic

- CSBN (NBR): Cao su butadien-acrylonitril (cao su nitril)
- CSTN (NR): Cao su thién nhién

- DCP: Dicumyl peroxit

- DSC: Phuong phéap quét nhiét lugng ké vi sai

- EPDM: Polyetylen-propylen-dien monome

- EPM: Polyetylen-propylen

- HDPE: Polyetylen ty trong cao

- HIPS: Polstyren chiu va dap

- HPB: Cao su butadien hydro hod

- LLDPE: Polyetylen mach thang, ty trong thap

- PA/PE-g-AM/PE: Polyme blend trén co s6 PA,PE-g-AM va PE
- PA/PE-g-AAC/PE: Polyme blend trén co s& PA,PE-g-AAC va PE
- PA/PE-g-AM/PP: Polyme blend trén co s& PA,PE-g-AM va PP
- PA: Polyamit

- PB: Cao su butadien

- PBT: Polybutylenterephtalat

- PC: Polycacbonat

- PCL: Polycaprolacton

- PE: Polyetylen

- PE-g-AM: Polyetylen ghép anhydric maleic

- PE-g-AAC: Polyetylen ghép axit acrylic

- PET: Polyetylenterephtalat

- PMMA: Polymetylmetacrylat

- PP: Polypropylen

- PP-g-AM: Polypropylen ghép anhydric maleic

- PPO: Polydimetylphenylenoxit

- SAN: Polystyren-acrylonitril

- SBR: Cao su styren-butadien



- SBS: Polystyren-butadien-styren

- SEBS: Polystyren-butadien-styren hydro hoa
- SEM: Phuong phép kinh hién vi dién tir quét
- SMA: Polystyren-anhydric maleic

- TCTDS: Téng cong ty dudng sét



KY HIEU, PON VI PO

- E: Modun dan hoi ( MPa)

- ks: Hé s0 130 hoa theo do bén kéo dit

- ke: Hé s0 130 hoa theo do dan dai tuong doi
- n: Vong quay cua truc vit ( vong/phtit)

- p: Ap suat phun ( MPa)

- SoA: D0 cting

- T: Nhiét do (°C)

- T,: Nhiét do héa thuy tinh ((°C)

- AG,,: Nang luong tu do tron hgp GIBBS (J)
- AH,: Nhiét tron hop (J)

- AS,,: Entropy tron hop (J/K)

- o : Do bén kéo diit (MPa)

- &: b6 dan dai tuong doi (%)

- w,: Phan polyme A( %)

- wpg: Phan polyme B (%)
- bién tré mat: (Q)
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LOI MO PAU
Trong vai chuc nam trd lai day, vat liéu polyme blend dugc nghién ciu
va tng dung nhiéu do c¢d nhiéu loi thé: gid thanh vira phai, dé gia cong, c6 tinh
chột doc ddo va ddp tng dugc cộc tinh chat cua cộc san pham kĐ thuat yộu cau
do két hop dugc nhiing tinh chat ndi troi clia cdc polyme don 1&, tham chi
trong nhi€u truong hop loai vat liéu nay lai c¢é nhiing tinh chat dic biét ma von

cac polyme ban dau khong co.

Trộn thé gidi, viộc tng dung cộc chi ti€t bang cao su, nhua ¢ tinh ning
kƠ thuat cao d€ thay thé cộc chi ti€t bing kim loai da dugc triộn khai tir lau va
van con dang tiép tuc. D6 1a mot xu thé tit yéu. Viéc ung dung vat liéu
polyme vira ¢c6 ti€én bo vé mit khoa hoc va cong nghé vat liéu, lai vira ¢6 hiéu
qua kinh t€ cao do it bi ton that gay ra do an mon, giam nhe trong luong clia

phuong tién, giam x6c t6t hon, it gay ti€ng on, thay th€ nhanh, giam gia thanh.

Cung tham gia vao qua trinh cong nghiép héa dat nudc va hdi nhap
quoc t€, TCTDS Viét nam dang dan dan hién dai hod nganh duong sat. Mot s6
chi tiét bang kim loai da budc dau dugc thay thé€ bang cac phu kién bang cao
su, nhua nhu : can nhua, céc ray nhua, dém ray nhua, dém cao su, guéc ham
biang nhua, 16i nhua va hang loat cdc chi tiét khac.

Truéc nam 1998, san pham cédn nhua, c6c ray nhua déu phai nhap tir
Trung qudc va ché tao tit PA 6. G mot s6 nu6c chau Au, sin phdm cin nhua
duge 1am tr vat liéu composit trén co s6 PA va sgi thuy tinh. Viéc nhap san
phadm tir nuéc ngoai c6 thuan 1oi 12 c6 san phdm dung ngay, khong mat thoi
gian nghién ctu nhung ciing c6 nhitng khé khan nhat dinh: ton ngoai té,
khong chu dong ké hoach, bi 1¢& thuoc. Do vay TCTDS Viét nam da quyét dinh
dua vao céc don vi trong nudc dé san xuét can nhua trong d6 c6 Vién Ky thuat
Nhiét d6i, Vién Khoa hoc va Cong nghé Viét nam.

Nam 1999, Vién Ky thuat Nhiét d6i buéc dau da xay dung mot day
chuyén san xuat twong doi dong bo dé trién khai tng dung vat liéu polyme

blend. Ching t6i da cung cdp du cho nganh san phadm céan nhua va céc ray dé

11



thay th€ hoan toan san pham phai nhap ngoai. Mic dau vay, dé ti€p tuc gép
phan nang c4p va hién dai hod nganh dudng sat Viét nam trong thoi gian tdi,
van cin phai tiép tuc hoan thién vé mat vat liéu, thiét bi va cong nghé dé cé
thé san xuat dugc cin nhua va cic ray nhua thich tng duoc véi diéu kién st
dung khic nghiét dac thi clia nganh duong sat va diéu kién khi hau Nhiét dé6i
am Viột nam. Do vay, Bo Khoa hoc va Cong nghÂ, chuong trinh Nha nuộc vé
Khoa hoc va phat triộn Cong nghé vat liộu mội (KC.02) da tao diộu kiộn va
giao cho Vién K¥ thuat Nhiét dGi thuc hién Du an san xuat thir nghiém cap
Nha nuéc mang ma s6 KC.02.DA.04 vé noi dung: “Hoan thién cong nghé
ché tao polyme blend (polyetylen/polyamit, polypropylen/polyamit) dé sdn
xudt can nhua, coc ray phuc vu nganh duong sat”.

Du 4n nham muc tiéu:
° Hoan thién cong nghé ché tao vdt liéu polyme blend (PE/PA, PP/PA)
dé’ san xudt cdn nhua, céc ray ddp ving cdc tinh ndng ky thudt ciia TCTPS Viét
nam quy dinh.
o Cung cdp ddy du vé chiing loai va s¢" luong cdc sdan phdm cdn nhua,
céc ray cho toan nganh Giao thong van tdi (GIVT) duong sdt, ddp iing kip
thoi nhu cdu bdo duéng va ndng cdp cdc tuyén duong sdt trong cd nioc.

Nhiing néi dung chinh ctia Du 4n bao gom:

o Xdy dung va hoan thién quy trinh cong nghé ché tao chdt tuong hop PE-
g-AM, PE-g-AAC va PP-g-AM o trang thdi nong chdy, phuc vu cho viéc
ché’tao polyme blend.

o Ché tao mot thiét bi dun cdt hat quy mo pilot dé sdn xudt chdt tuong
hop

o Xdy dung va hoan thién quy trinh céng nghé sdan xudt polyme blend
PE/PA va PP/PA dé chétao cdn nhua, céc ray trén thiét bi phun cong
nghiép.
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Trién khai sdn xudt va iing dung cdc loai cdn nhua, céc ray trén cdc
tuyén duong sdat Viét nam ddp ving nhu cdu bdo dudng va ndng cdp

nganh duong sdt Viét nam.
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CHUONG I. MOT SO VAN PE CHUNG

1. MOT SO KHAI NIEM
1.1. Khai niém vé polyme blend

Trong k¥ thuat, doi khi ching ta muon mot vat liéu cé mat so tinh chat
ciia mot polyme nay va mot s tinh chat cia mot polyme khic dé dap ting
dugc cac tinh chat k§y thuat yéu cau ma viéc st dung polyme don Ié san c6
khong giai quyét duoc. Yéu cau do cé thé giai quyét duge bing cdch tong hop
mot polyme hoan toan méi v6i tit ca nhitng tinh chit ma ching ta mong
muon, song kéo theo 1a gid thanh dat. Mot giai phdp kinh t€ va dé thuc hién
hon 12 tién hanh lya chon va tron hop hai hodc nhiéu polyme da sin c6 dé tao
ra t6 hop polyme mdi két hop duoc nhitng tinh chat ndi troi ctia nhitng polyme
ban dau. D6 chinh 1a ché tao polyme blend. Nhu vay polyme blend la vat liéu
dugc ché tao bang viéc tron hop tir hai hoac nhiéu polyme. Ciling c6 tic gia
dinh nghia polyme blend 1a t6 hop ctia 2 hodc nhiéu polyme, trong d6 mdi

polyme c6 phan trong luong it nhat 1a 2% (Utracki, 1995).

Sau day 1a mot s6 vi du. Trudc tién ching ta hay xem xét polyme blend
polystyren/polybutadien (PS/PB). Hai polyme nay khong tron hop duogc. Néu
tron PS v6i mot lugng nho PB, thi PB s€ bi tach khoi PS thanh nhitng hat hinh

cau nhu hinh thai cdu tric pha duéi dudi day:

Pha polystyren
Pha polybutadien
@
@ ® @ ®
@ ® ®

Hinh 1. Hinh thai cau tric pha cta polyme blend PS/PB
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Nhu da biét, PS 1a mot vat liéu gion, chiu va dap kém. PB la vat liéu cao su
chiu va dap tét. Viéc tron hop 2 polyme nay tao ra polyme blend dai, dé uén
va chiu va dap tot, cé tén thuong mai polystyren chiu va dap cao (High-impact

polysyren HIPS).

Mot polyme blend quen thudc khic: polyetylentephtalat/polyvinylancol
(PET/PVA). Khi tron PET v6i PVA trong nhitng di€u kién nhat dinh s€ thu

dugc hinh thai ciu trdc pha dudi day:

-
N mya

Hinh 2. Hinh thai cau tric pha cua polyme blend PET/PVA
Trong vat liéu polyme blend nay, PET va PVA bi tach thanh céc pha c6 cau
tric tdm, trong d6 PET c6 chiic nang chiu va dap, trong khi PVA c6 tinh chat
che chin rat t6t, tham thau khi thdp. Viéc két hop 2 polyme nay tao ra vat liéu

md&i dung dé 1am chai dung nudc c¢6 ga nhu: bia, nudc khodng .
1.2. Tinh tron hop cua polyme

Diéu tré ngai khi ché tao polyme blend 1a & ch6: nhin chung polyme
khong c¢6 kha nang tron hgp. Tron hgp ( miscibility) 1a thuat ngit dang dé€ mo
ta nhiét dong hoc gitra cac polyme (Verhoogt, 1992) va dugc st dung khi hon
hop polyme c¢6 kich thude cuc nho va chi tao thanh mot pha. Tinh chat pha cua
polyme blend dugc mo ta bang nang lugng tron hop tu do GIBBS, AG,, . Hai
polyme tron hgp dugc khi AG,, nh6 hon khong.

AG,_ = AH, - TAS,

Trong do:
AH,: Nhiét tron hop (J);
AS,.: Entropy tron hop ( J/K);
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T: Nhiét do (K);

Polyme 1a nhitng phan tir 16n, rit kh6 di chuyén. Hon nita, trong luong
phan tr ciia polyme 16n ciing lam giam do quay tu do va mic d6 mat trat tu,
c6 nghia la lam giam entropy ctia mach polyme. Nhu vay, entropy tron hop
ctia polyme nhin chung thap, tham chi bang khong. Hon nita, qua trinh tron
hop polyme/polyme thuong l1a qua trinh thu nhiét, b&i vay nhiét tron hop AH,
thuong c6 gia tri duong. Két qua la AG,, c6 gia tri duong va phan 16n polyme
khong c6 kha niang tron hop va nhu vay polyme blend 12 t6 hop di thé va ¢o it
nhat 2 pha. Tinh tron hop c6 thé tang 1én khi c6 tuwong tac gifta cac polyme va

lam cho AG,, c6 gi4 tri am.
1.3. Tinh tuwong hop cua polyme blend

Tuong hop 12 mot khai niém cong nghé, ding dé¢ mo ta cdc polyme c6
thé két hop vé6i nhau dé tao ra mot loai vat lieu méi c6 tinh chat két hop dugc
nhitng tinh chét ndi troi clia cic polyme riéng 1é ban dau. C6 tac gia dinh
nghia tuong hop Ia su trén hgp & mitc d0 phan tir. Mot s6 tac gia khac dinh
nghia polyme tuong hop 1a t6 hgp polyme c6 tinh chdt mong mudn khi tron
hop ; hoic 1a t6 hgp polyme khong ¢6 su tdch pha 16n khi tron hop. Thuc t€ ¢6
mot s6 polyme khong c¢6 kha niang tron hop vé mat nhiét dong, song blend
trén co s& ching van ¢ tinh chét co 1y tot, tic 1a cac polyme thanh phan van

c6 kha nang tuwong hgp tot, dap tng dugc nhitng yéu cau stt dung nhat dinh.

Do khac nhau vé cau tric hda hoc, tinh chat vat 1y, do vay nhin chung
phan 16n cac polyme khong c6 kha nang tuong hgp. Tang kha nang tuong hop
1a ting kha nang tuong tic giita cdc polyme thanh phan nham cai thién tinh
chat cuia polyme blend.

Dé cai thién tinh twong hop gifta cac polyme ngudi ta st dung chat
tuong hop. Chat tuong hop la chat hoat dong bé mat duoc dua vao polyme
blend nham lam giam sitc cing bé mait va ting cudong két dinh gitta céc

polyme thanh phan va bién déi hinh théi ciu tric pha cta polyme blend. Chat
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tuong hop thuong la cac copolyme khoi c¢6 cdc doan mach giong nhu cac

polyme thanh phan hoac cac copolyme ghép.
1.4. Hinh thai cau tric cua polyme blend

Trong polyme blend, cic pha c6 hinh dang va su sap x€p nhat dinh va
duoc goi 1a hinh thdi cau tric. Mot van dé 16n khi ché tao polyme blend la
phai ki€ém soat dugc hinh thai cau tric cta chiing vi n6é anh hudng dén tinh
chat cudi cung cua vat liéu. Vi du: ché tao polyme blend tir polyme A va
polyme B khong c6 kha nang tron hop. Néu luong polyme A st dung 16n hon
nhiéu so véi polyme B, polyme B bi tdch ra thanh nhitng hat hinh ciu trong
nén polyme B, nguoi ta goi polyme A 1a pha lién tuc va polyme B la pha phan
tin (a). Nhung néu tiép tuc tang luong polyme B trong blend, cdc hinh cau
cang to dan ra va cudi cung cac hinh ciu nay lién két v6i nhau tao thanh pha
16n. Trong trudng hop nay nguoi ta goi pha A va pha B la cdc pha dong lién
tuc (b). Néu luong polyme B lai ti€p tuc tang cho dén khi luong polyme B
nhi€u hon Iuong polyme A, s& xay ra hién tugng dao pha, trong d6 pha A Ia

pha phan tdn va pha B la pha lién tuc (c) (hinh 3).
Polyme A Polyme B
\ & ./
® ©
® ©
o0 g

(a) (b) (c)

Hinh 3. Hinh thai cau tric cia polyme blend khi tang luong polyme B
trong blend.

Mot hinh thai cdu tric rat tha vi khac cta polyme blend ciing hay gap,
trong d6 pha phan tan cé hinh dang nhu nhiing chiéc que dugc phan bé trong

pha lién tuc. Cau tric nay c6 thé thu duoc trong qud trinh théi mang duéi ing
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suat theo mot huéng. Trong trudng hop nay, pha phan tan c6 vai tro nhu chat

gia cuong trong vat liéu compozit.

Hinh 4. Hinh thai cau triic cua polyme blend duéi tac dong cua

ung suat theo mot huéng.

2. CAC BIEN PHAP NANG CAO KHA NANG TUONG HOP CUA
POLYME BLEND

Nhu da d¢ cap 6 trén, phan 16n cac polyme khong c¢6 kha nang tron hop
va tuong hop v6i nhau. Nhi€u cong trinh nghién ctu va thuc t€ da chiing to
rang, bing cac bién phép thich hop c6 thé nang cao kha niang tuong hop, va tir
d6 nang cao tinh chat co ly cta ciac polyme blend. Sau day 1a mot s6 phuong

phép hay duoc 4p dung dé nang cao kha nang tuong hop giita cic polyme.

2.1. Str dung cac copolyme khoi hoac nhanh lam chat twong hop

Cac copolyme khoi hoac nhanh véi vai tro l1a chat tuong hgp phai cé
mot khoi hoac mot nhanh cé kha nang tuong hgp tot véi mot polyme, con khoi
hoac nhanh kia phai ¢6 kha nang tuong hgp tot vội polyme con lai cua hộ. Cac
copolyme & day thuong c6 hai khoi, mội khoi bao gom monome cuia moi
polyme thanh phan. Nhu vay, khội cÂ6 cing monome vội polyme thanh phan sộ
c6 cung ban chit va ciu tao hoa hoc tuwong tu nhu polyme nay, do vay ching
c6 kha nang tron hop, liộn két chat chộ vội nhau. Két qua 1a hai polyme thanh
phan cta hộ s& dugc két dinh v6i nhau, trong d6 copolyme khoi dong vai tro
nhu mot chat két dinh. Trong truong hop luong chat tuong hop dua vao khong
dugc qua 16n, néu khong né sé tao thanh pha méi trong hé. Néu nhu vay thi
tinh chat cua hé lai phai xét nhu truong hop blend ba thanh phan.
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Vi du: chat tuong hop 1a copolyme khoi ¢6 cau tric A-B st dung trong
poyme blend A/B. 0 day copolyme nim & bé mat ranh giGi va déng vai trd
lién két pha A va pha pha B, trong d6 khdi A nam & pha A va khéi B nam 6
pha B. Duéi tic dung cua luc tic dung bén ngoai, copolyme c6 tic dung
chuyén dich tng suit tir pha ndy sang pha khac. Cdc copolyme ghép ciing
duoc sir dung dé 1am chat twong hop. Vi du: HIPS chita chat twong hop trén co
s& polybutadien ghép polystyren. Copolyme ghép c6 vai trd chuyén dich ting
suat tir pha PS sang pha PB. Vi pha PB Ia pha cao su, n6 hap thu luc tic dung
lam v& pha PS. Di€u d6 giai thich tai sao HIPS lai dai hon PS thong thuong.

Polyme blend Chat tuong hop
PS/PB PS-g-PB
PE/PS HPB-b-PS, HPB-b-PI-b-PS, SBS, SEBS
PE/PP EPM, EPDM
PE/HIPS HPB-b-PS
PBT/PS PS-b-PET, PS-b-PBT
PPO/PBT PS-b-PET, PS-b-PBT
PET/PS PS-b-PCL
PS /PC PS-b-PCL
PPO/SAN PS-b-PMMA

Bang 1: Mot so cac chat tuong hop copolyme khoi hoac copolyme ghép.
2.2. Su dung cac polyme c6 cac nhom chirc lam chat tuong hop

Trong truong hgp nay chat tuong hop phai cé kha nang tuong hop véi
mot trong hai polyme thanh phan va cac nhém chitc clia n6 c¢6 kha nang tuong

tdc hoac phan tng vGi polyme con lai.
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Polyme blend Polyme c60 nhom Vi tri nhom chiic trong
chuc polyme co hoat tinh

PPO/PBT PPO-epoxy Cu6i mach

PPO/PBT PPO-AM Cuoi mach

PPO/SMA PS-amin Cuoi mach

PA/ABS SAN-AM Doc theo mach

PP/PA PP-AM Doc theo mach

SMA/EPM EPM-amin Doc theo mach
HDPE/CSBN | HDPE-AM Doc theo mach

Bang 2: Mot so chat tuwong hop la cac polyme c6 cac nhém chiic.
2.3. Str dung cac tac nhan thap phan tu

C4c tac nhan thap phan tr c6 vai trd khoi mao phan ting hoac tham gia
phan tng dé tao thanh cdc chat twong hop ngay trong qud trinh blend hoa. Sau

day 1a mot so tac nhan chinh:

e Cac peoxit

Duéi tac dung cua nhiét, peoxit phan huy tao thanh goc tu do. Cac goc
tu do nay bit proton ctia polyme dé tao thanh g6c¢ polyme. Ti€p d6 cdc goc tu
do ctia hai polyme thanh phéan két hop vdi nhau dé tao thanh copolyme nhénh.
Day la bién phap kha don gian vé mat cong nghé, song do ¢4 nhiéu phan ting
phu khong mong muén khéc x4y ra & trang thai néng chay do peoxit gay ra

nhu: dit mach, khau mach, phan huy, nén bién phap nay it dugc sir dung.
e Cac tac nhan co hai nhom chirc

Do c6 hai nhém chitc nén cic hgp chat nay c6 thé tuong tdc véi cic
nhém chitc cu6i mach cta hai polyme thanh phin dé tao thanh copolyme
khoi. Tuy thudc vao nhém chitc cudi mach cua cac polyme thanh phan ma hai
nhém chic clia tdc nhan dua vao c6 thé giong nhau hay khdc nhau. Mot s6 vi
du dién hinh clia phuong phdp nay 1a viéc tng dung céc diepoxy trong qud
trinh ché tao cac blend PPS/PC, PPS/PA, PC/PA va PA/polyeste cacbonat.
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2.4. Str dung phuong phap tao goc co hoc

Trong qua trinh ché tao blend va duéi tic dung ctua luc co hoc mach
polyme bi vin, xodn gay ra hién tugng dit mach tao thanh géc polyme. Cac
gbc polyme cua cac phan tir khac nhau két hop véi nhau tao thanh copolyme
khoi hay ghép tai bé mat phan cach pha c6 tic dung nang cao kha nang tuong
hop cua hai polyme thanh phan. D&i v6i mot s6 hé blend thich hgp thi day 1a
phuong phap don gian, khong can phai sit dung chat twong hop hay tac nhan
nao khac. Cao su thuong c6 trong lugng phan tlr cao dé bi dut va tao thanh goc
co hoc, nén phuong phip nay thuong dugc ting dung trong nghién ctu cac hé
blend trén co s CSTN hay PS vé6i PB, CSBN hay SBR.

2.5. Str dung cac tac nhan khau mach cé tinh chon loc

Day 1a phuong phap duoc sir dung dé ché tao blend nhua nhiét déo/cao
su vira c6 tinh chat ctia cao su, song lai ¢6 thé gia cong nhu polyme nhiét déo.
Vat liéu blend nay goi la cao su nhiét déo. Trong trudng hop nay, cao su dugc
luu héa trong qua trinh tao blend hay con goi la luu hoa dong, nén han ché
dugc su tai hgp ctia cao su khau mach lam cho chiing phan bé min hon trong
pha nhua. Phuong phdp dugc nhiéu tic gia quan tdm nghién ciu da dugc tng
dung rong rai dé ch€ tao céc polyme blend nhu: PP/EPDM, PP/CSBN,
PP/CSTN va PVC/CSBN.

2.6. Su dung cac ionome

Ionome la polyme cé chita cac ion doc theo mach véi s6 lugng khong
nhiéu. Pay Ia cdc ion dugc tao thanh do trung hoa cdc nhém axit sunfonic hay
cacboxylic bai cac ion kim loai hoa tri mot hoac hai. Cac nhém chita cation ¢6
khuynh huéng lién hop véi nhau va khi néng do cao c6 thé tao thanh cic bo.
Cac b dong vai tro nhu la cac lién két khau mach vat ly gilta cac phan tu
polyme. Khi nhiét do tang, cac vi tri khau mach vat Iy nay tré nén mat tac
dung. Néu hai ionome khac nhau trén co s& hai polyme khong cé kha nang
tron 1an dugc phoi tron véi nhau & trang thdi néng chay, thi cic bé chia ion

cung loai duoc sip xép lai dé tao thanh cdc b6 mdi c6é chia ion cua ca hai
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polyme. Két qua dan tGi viéc tao thanh copolyme nhanh, ma lién két giita hai
mach polyme la lién két ion.

Viduy: St dung ionome PPO-SO;(Zn*),, dé tang kha nang tuong hop
cho céc polyme trong blend PS/PPO/EPDM-SO; (Zn"), .
3. PHUONG PHAP CHE TAO POLYME BLEND

Thong thudng blend dugc ché tao bang 2 cach: tron hop trong dung moi

va tron hop 6 trang thai néng chay.
3.1. Tron hop trong dung moi

Ngudi ta lua chon dung moi hodc hé dung moi c6 thé hoa tan 2 polyme sau
d6 khuay tron dung dich polyme & nhiét va thoi gian nhat dinh. Cho bay hoi

dung moi, sé thu dugc blend. Pay la phuong phdp dat, gay 6 nhiém moi

trudng vi phéi st dung dung moi va rat kho trién khai & quy mo cong nghiép.
3.2. Tron hop 6 trang thai nong chay

O phuong phap nay 2 polyme dugc tron trong mdy tron kin, may dun, phun
hodac mdy cén & diéu kién gia cong nhat dinh: nhiét do, téc do quay cuia truc
vit hodc truc cén, thoi gian...Phuong phap nay twong doi kinh t&, dé trién khai
trong cong nghiép vi sit dung dugc cac may gia cong polyme san cd, ché tao
duoc luong 16n, nang suat cao, khong sir dung dung moi va it gdy 6 nhiém moi

truong.
4. TINH CHAT CUA POLYME BLEND

4.1. Tinh chat co hoc

Tinh chat co hoc cia blend 1a thong s6 quan trong dé ddnh gid gidn tiép
muc do tron hop va kha nang tuong hop cua cac polyme trong di€u kién cong
nghé ché tao nhat dinh. Hinh 5 trinh bdy mot cach tdng quét su phu thudc cia

tinh chét co hoc vao ty 1é cac polyme thanh phan trong polyme blend.

Vé mat 1y thuyét, cac polyme tuong hop tot s& c6 tinh chat co hoc tot
(5a). Tinh chat nay phu thudc vao khoi luogng cua hai polyme trong blend.
Trong mot so truong hop, cac tinh chat c¢6 gia tri 1éch duong (5b), léch am
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(5¢) va c¢6 hiéu ung cong hop (5d) trong khoang thanh phan nhat dinh. Cho
dén nay, hiéu ting cong hop nay chua duoc giai thich thoa dang, song c6
thé 12 do két qua clia cic tuong tdc manh din dén su sap x&p chit ché hon, lién

két bén vitng hon giita cdc phan tir khéc loai so véi cdc phan tir cling loai.

Tinh chat T

Polyme A o, —» Polyme B

Hinh 5. Su phu thudc cua tinh chat co ly cua polyme blend vao thanh
phan.
4.2. Nhiét do thuy tinh hoa

Blend cua cac polyme cé kha nang tron hop thuong c6 mot nhiét do
thuy tinh hod (T,). Nhiét d6 nay nam trong khoang T, ctia hai polyme thanh
phan. Truong hop, khi blend tach thanh hai pha don riéng biét, thi s ton tai
hai T, ing v6i hai polyme thanh phan.

Moi quan hé gifta T, cua blend v6i ty 1¢ thanh phan clia cdc polyme

riéng 1€ tuan theo phuong trinh ctia Fox sau day:

O day, w, vd wy 1a phan khéi lugng ctia polyme A va B tuong tng, T,
T,s va T, tuong ting la nhi¢t do thuy tinh hod cua blend, polyme A va

polyme B.
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4.3. Nhiét do nong chay

Céc polyme blend trén co s& mot polyme tinh thé va mot polyme vo

dinh hinh ¢6 kha ning tron hgp déu c6 chung nhiing dic diém sau day:

o Truong hop hai polyme c6 kha nang tron hgp 6 trang thai néng chay thi
khi duoc 1am nguoi, polyme tinh thé s& két tinh, nhung mitc do két tinh giam
nhanh theo su gia tang cua thanh phan polyme vo dinh hinh. Qua trinh nay
cling phu thudc vao thong so tuong tac gitra hai polyme. Nhiét do nong chay
cua tinh thé giam di ddng ké do hiéu ung pha lodng cua thanh phan vo dinh
hinh.

o Khi hai polyme khong ¢6 kha nang tron hop & trang thai néng chay, qua
trinh két tinh clia polyme tinh thé x4y ra twong tu nhu khi né tén tai don I¢,
néu hé tach thanh hai pha don. Néu blend tdch thanh hai pha hon hop, thi dac
tinh chuyén pha giong nhu trudng hop cua cdc blend trén co sd cac polyme c6

kha nang tron hop & trang thai nong chay nhu da néu & trén.
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CHUONG II. TONG QUAN TINH HINH NGHIEN CUU G TRONG
VA NGOAI NUGC

1.  Tinh hinh nghién citu trong va ngoai nuéc

Trong vong 30 nam trd lai day, vat liéu polyme blend duoc nghién ciu
va ung dung nhi€u trong cong nghiép: 0 to6, hang khong, bao gbi va cong
nghiép hang tiéu dung. Polyme blend c6 mot vi tri quan trong trong nganh
cong nghiép chat déo va tdc do tang trudng udc tinh khoang 10% mot nam. SO6
bing doc quyén sdng ché (patent) ciing khong ngitng gia taing hang nam. Nam
1995, trén th€ gidi da c6 khoang trén 4000 patent. Vat liéu polyme blend dugc
nghién citu va ing dung manh 1a do vat liéu nay c6 nhiéu loi thé: gid thanh
vlra phai, dé gia cong, c6 tinh chat doc ddo va dap tng duoc cac tinh chat cua
céc san pham k§ thuat yéu cdu. Tinh doc ddo cuia polyme blend 1a & chd né
két hop duoc nhitng tinh chat néi troi ctia cadc polyme don 1€, tham chi trong
nhiéu truong hop loai vat liéu nay lai c6 nhiing tinh chat dac biét ma von céac
polyme ban dau khong c6. Vi vay, polyme blend dugc xem la mot trong
nhitng vat liéu méi [1]. Hon nita, nguyén liéu dé ché tao loai vat liéu nay la
nhiing polyme thong dung san c6 trén thi truong, la cdc nguén nguyén liéu
thién nhién téi tao hodc 13 cdc polyme phé thai can phai ché bién dé sir dung
lai dé khong 6 nhiém moi truong. Cac thiét bi dé ché tao polyme blend c¢6 thé
sit dung cac thiét bi gia cong polyme quen thuoc nhu: mdy can, may phun,

may dun, may ép...

Polyamit (PA) la moét trong nhiing polyme nhiét déo ky thuat quan
trong do c6 do bén kéo dit cao, bén nhiét, chiu mai mon. Tuy vay, loai vat
lieu nay kém 6n dinh vé kich thioc, hit 4m manh, do dan dai twong doi thap,
chiu va dap kém, dé bi oxy hod va gia thanh tuong déi dat, do vay viéc ting
dung ching trong mot so linh vuc bi han ché. Polyetylen (PE) va polypropylen
(PP) c6 do bén va dap cao, khong hit 4m, chiu hoa chat, gia thanh thap. Vat
liéu polyme blend trén co s& cac polyme nay s€ tap hop dugc cac tinh chét vu
viét cua cac polyme thanh phan va cé gia thanh hgp 1y hon. Song do cuc tinh
cta ching khic nhau, ching khong cé kha nang tuong hgp, nén khi tron hop
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chiing thuong bi tach khoi nhau, dan téi vat liéu c6 tinh chat co hoc kém [1-7].
D c6 hang loat cong trinh nghién ciu vé cdc vat liéu polyme blend nay, trong
d6 tap trung nghién ctru nhiéu hon ca la van dé twong hop, hinh thdi cau tric,

tinh chat co hoc, tinh chat nhiét [8-26] . Pdng chii y la_ chua co mot cong

trinh nao cong bo khd ndang chiu ldo hod cua cdc loai polyme blend nay. Co

lé ddy la nhitng vdn dé cé lién quan dén vdn dé ing dung cu thé trong cong

nghiép, nén két gud khong duoc phép cong bo.

Trong nhiéu nam qua, & trong nuGc da ¢6 nhiéu co s nghién ctu trong
do6 c6 Vién k§ thuat Nhiét d6i thudéc Vién Khoa hoc va Cong nghé Viét nam
da nghién citu va ché tao dugc nhiéu loai polyme blend nhu: PP/PE, PP/cao su
thién nhién, PVC/PU, PVC/cao su nitril, PA/PE, PA/PP [27-34]. Riéng vé hé
polyme blend PA/PE va PA/PP theo nghién citu, khdo sdt cua chiing téi o

trong nudéc chua cé6 mot don vi nghién cttu va co s san xudt nao ché tao o

quy mé pilot va _cung cdp cho thi truong. Ching toi da giai quyét van dé

tuong hop gitta PA va PE, giita PA va PP bang cach stt dung chinh PE va PP
ban ddu c6 ghép ciac nhém chic 1am chat tuwong hop dé ché tao loai polyme
blend nay. Qua thtr nghiém cho thay, loai vat liéu nay da két hgp dugc tinh
troi cua cdc polyme thanh phan nhu: modun dan hoéi, do bén kéo dit va do
cung cao cua PA, do dan dai tuong doi cao cua PE. Dac biét, loai vat liéu nay

tuong doi dé gia cong va c6 do bén oxy hod nhiét cao [35-36].
2. Nhiing can cir cua Du an

Trén thé gidi, viéc tng dung céc chi ti€t bang cao su, nhua c6 tinh ning
kƠ thuat cao d€ thay thé cộc chi ti€t bing kim loai da duogc triộn khai tir lau va
van con dang tiép tuc. D6 1a mot xu thé tit yéu. Viéc ung dung vat liéu
polyme vira ¢c6 tién bo vé mit khoa hoc va cong nghé vat liéu, lai vira ¢6 hiéu
qua kinh t€ cao do it bi ton that gay ra do an mon, giam nhe trong luong clia

phuong tién, giam x6c t6t hon, it gay ti€ng on, thay th€ nhanh, giam gia thanh.

Cung v6i qua trinh phét trién kinh t€ va hoi nhap quoc t€, TCTDS Viét

nam dang din din hién dai ho4a nganh dudng sat. Mot s6 chi ti€t biang kim
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loai da budc dau duoc thay thé bang cdc phu kién bang cao su, nhua nhu : cian
nhua, cdc ray nhua, 161 nhua, dém ray nhua, dém cao su, vat liéu chen bu long

bang nhua, gudc hdm bang nhua va hang loat céc chi tiét khac.

Theo B giao thong van tai, Thu tuộng chinh pht da cÂ6 quyột dinh s6
06/2002/QD-TTg ngay 7/1/2002 phé duyét quy hoach phat trién tong thé giao
thong van tai dudng sat dén nam 2020. Trong d6 néu rd: du kién von dau tu
cho co s6 ha ting duong sat dén nam 2020 1a 98.051 ty dong , trong d6 giai
doan 2001- 2010 s& danh 23.051 ti dong dé cai tao va nang cip phan ha tang

co sO cua céac tuyén dudng sat sau day [38]:

+ Nang cap va cai tao tuyén Ha Noi-Thanh phé H6 Chi Minh, Ha Noi-
Lao Cai, Ha Noi-Hai Phong, Ha Noi-Dong Dang, Kép-Ha Long, Pong Anh-
Quan Triéu, Kép-Luu Xa.

+ Nang cap va chuyén kho cdc tuyén Ha Noi-Lang Son, Kép-Cang Cai
Lan, Dong Anh-Thai nguyén.

+ Dau tu cac tuyén méi: Yén Vién- Pha Lai, n6i cac cang Dinh Vil (Hai

phong), Cai Lan ( Quang ninh), Clra Lo ( Nghé an), Sai gon- Viing Tau.
+ Pudng sit do thi Ha Noi: dudng sit trén cao Yén Vién- Vin Dién.

+ Dudng sit do thi thanh phd H6 Chi Minh: dudng sit trén cao Binh
Tri¢u- Hoa Hung.

Ngoai ra, mot khoan kinh phi 16n khac (hang tram triéu do la) s€ duoc
danh cho céc tuyén dudng sit méi trong du 4n dudng sit xuyén A, xay dung

theo tiéu chuin quoc t€: Sai Gon- Loc ninh (124 km), Viing 4ng-Tan ap-Mu
gia (130 km), Sai Gon- M§ Tho (70 km), Sai Gon- Viing Tau (92km).

Duodng sat Viét nam c6 khoang 3278 km duong gém 2632 km dudng
chinh va 646 km duong nhanh, duong ga, trong d6 c6 khoang 1.591 km duong
ta vet bé tong cac loai, chi€ém 48,5%. Trudc day cac loai ta vet bé tong nay
dung phu kién noéi giit ray 1a céc cing. Nay nganh dudng sat da tién hanh
nghién cttu chuyén sang str dung phu kién néi giit ray bang céc dan hai, 12 loai
phu kién tién tién trén thé€ giGi. Bo phu kién céc dan hoi gébm nhiéu chi tiét
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thuoc hai nhom: nhém chi ti€t co khi va nhém chi tié€t cao su - nhua. Trong
cac chi tiét cua bo phu kién dan hoi c6 2 chi ti€t dugc st dung lan dau tién
trén dudng sat Viét nam. D6 1a c6¢ dan hoi va cin nhua.

Truéc nam 1998, san phdm can nhua, c6c ray nhua déu phai nhap tir
Trung quéc va ché tao tir PA 6. O mot s6 nude chau Au, san phdm cin nhua
dugc lam tir vat liéu compozit trén co s& PA va sgi thuy tinh. Viéc nhap san
phadm tir nuéc ngoai c6 thuan 1oi 1a c6 san phdm dung ngay, khong mat thoi
gian nghién ctu nhung ciing cé nhitng khé khan nhat dinh: ton ngoai té,
khong chu dong ké hoach, bi 1¢& thuoc. Do vay TCTDS Viét nam da quyét dinh
dua vao céc don vi trong nudc dé san xudt can nhua va da 1am viéc vé6i : Vién
Ky thuat Nhiét d6i, Cong ty nhua Pa Nang, Trung tam nhua Sai Gon va mot
sO don vi san xuit nhua khac & Ha noi. Tur két qua nghién ctu, tng dung thir
20.000 can nhua va qua nhiéu 14n kiém tra cac tinh nang k¥ thuat tai Trung
tam k¥ thuat 1 thuoc Téng cuc tiéu chuin do ludng chat lugng va tai thuc t&€
hién truong, nganh dudng sit da chap nhan Vién K§ thuat Nhiét déi 1a don vi
san xudt can nhua, coc ray cho nganh. Theo s6 liéu cua Ban quan 1y Ha ting
co sO thuoc TCTDS Viét nam, thi hién nay nganh duong sit dang c6
2.300.000 thanh ta vet, mdi ta vet can 4-6 can nhua. Nhu vay, nganh duong sat
can 9.200.000-13.800.000 can nhua cac loai twong duong 390-580 tin san
pham tuong duong 25-37 ti dong (1,6-2,3 triéu do la). Trong thuc t€, nganh
dudng st con cin cdc loai san pham nhua khdc nita nhu: 16i nhua, dém ray,
c6c ray, gudc ham...Do vay tong gid tri s€ con 16n hon s6 liéu don clr nhiéu

lan.

Nam 1999, Vién Ky thuat Nhiét d6i buéc dau da xay dung mot day
chuyén san xuat twong doi dong bo dé trién khai tng dung vat liéu polyme
blend PA/PE va PA/PP. Cic san pham cdn nhua do Vién k§ thuat Nhiét déi
ch€ tao da cung cap ddy du cho nganh dudng st tng dung trén toan bo cac
tuyén dudng tir Bic vao Nam (Lang Son - Tp H6 Chi Minh) va tir Dong sang
Tay (Quang Ninh, Hai Phong - Lao Cai).
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Do vay, viéc xin va thuc hién Du 4n KC.02.DA.04 can ctt vao kha nang
khoa hoc cong nghé va thiột bi cua Viộn KƠ thuat Nhiột dội va trộn co s& ké

hoach nang cap cac tuyén duong sit cua Viét nam.

29



CHUONG III. CONG NGHE CHE TAO CHAT TUONG HOP:
PE-g-AM, PE-g-AAC, PP-g-AM
1.  Co s6 khoa hoc cua viéc ghép AM va AAC vao PE va PP ¢ trang
thai nong chay trén thiét bi dun cat hat

Cac chat tuong hogp PE-g-AM, PE-g-AAC va PP-g-AM dugc ché tao
bing viéc ghép anhydric maleic, axit acrylic 1a nhitng monome ¢6 n6i doi 1én
PE va PP ¢ nhiét do gia cong cua PE va PP, su dung DCP la chat khoi mao
phan tng. Ching t6i lua chon DCP la chit khoi mao phan tng vi hgp chat
peoxit nay cÂ6 nhiột do ban phan huy gan vội nhiột do gia cong cta PE va PP.
Hon nita, AM do cau tric dién tir dac biét ( thiéu dién tr) nén rat khé tham gia
phan tng tu tring hop. Phan tng ghép xay ra theo co ché goc, bao gom 4 phan
ung co ban: phan huy peoxit thanh goc tu do, phan tng khoi mao tao thanh
goc polyme, phan tng ghép va phan tng ngit mach.

Qua trinh ghép AM 1én PP & trang thai néng chay trén thiét bi dun cat
hat vội su ¢6 mat ctia chat khoi mao goc DCP, theo ching toi diộn ra theo co
ché sau:

e Phan hily nhộm hydropeoxit nam trộn mach PP dudi tic dong cta nhiột do:

CH, CH,
T \ T | )
—CH;— C—CH,— — —CH;— C—CH,— —= —CH;— (Hj + 'CH;—
\ \
OOH o 0

CH,

e Phan huy DCP thanh cac goc tu do dudi tac dong cua nhiét do:

T
RO + RO

ROOR
e Biit nguyén tir hydro bdi goc tu do & vi tri cacbon bac 3 ciia PP dé€ tao

thanh goc tu do ndm trén mach PP:
I I
A C—CH, M + RO® —> ~wC—CH,~ *+ ROH
|
H (P-)

e Phan ting cua cdc gdc tu do nam trén mach PP v6i AM
CH, CH,

\ — |
N N

(o)

07 g S0 (P-AM)
e Phan ting ngit mach do két hop 2 goc tu do véi nhau

Pt PAM’ - P-AM-P
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Qua trinh ghép AM va AAC 1én PE ciling xay ra tuong tu nhu co ché
trén. Song trudng hop PE, vé nguyén tac trong mach polyme khong cé nguyén
ta cacbon bac 3, do vay phan Gng bt nguyén tr hydro xay ra ¢ nguyén tu
cacbon bac 2. Hon nifa, khi sir dung AAC c6 thé xay ra phan tng tu trung hop
gitta cic monome AAC véi nhau. Pay la phan tng phu khong mong muon.

2. Nguyeén liéu va héa chat ban dau
e LLDPE: San phdm thuong mai ctia hing Daelim (Han Quéc) & dang hat,
mbi bao 25 kg, ty trong 0,91 g/cm?, chi s6 chay 2,63-2,66 g/10 phuit

(190 °C, tai trong 2,16kg), khoang nhiét do néng chay 120-122 °C.

e PP: Sin phiam thuong mai ctia hang Samsung, (Han Quoc) ) & dang hat,
mbi bao 25 kg, ty trong 0,9 g/cm’, chi s6 chay 3,5 g/10 phiit (190 °C, tai
trong 2,16kg), khoang nhiét do néng chdy 165 °C .

e AAC: San phdm thuong mai ctia Han Qudéc, ty trong 1,05, nhiét do soi
140-142 °C, do tinh khiét 97%, hé so chiét quang 1,42.

e AM: San phim thuong mai ciia hang Sigma Aldrich (MĐ), mội thung 50
kg, nhiét do néng chdy 52,8 °C, do tinh khiét 97 %.
e DCP: San phdm thuong mai clia hiang Aldrich (M§), méi thing 5 kg, do
tinh khiét 97 %.
3. Thiét bi ché tao chat tuwong hop
Thiét bi ché tao chat tuong hop bao gom 2 bo phan chinh: thiét bi dun
phan ing va may cat hat. Thiét bi din dugc thiét k€ va ch€ tao trong khuon
khé Du 4n phuc vu truc ti€p cho viéc ché tao chét tuong hop va mot s6 cong
viéc nghién cttu va trién khai khéc. Thiét bi diin dugc xem nhu 12 thiét bi phan
ung, trong dé cac monome AM, AAC dugc ghép 1én PE va PP & trang thai
nộng chay, khong st dung dung moi. Duội day la cac thong s6 kƠ thuat cua
thi€t bi dun phan tng
. Thiét bi dun phan Gng

- Mady dun 1 truc vit xoan
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- Duodng kinh truc vit: 45 mm.

- Ty 1é chiéu dai/duong kinh truc vit (L/D) = 28.

- Xilanh (nong) mdy dun duoc bao bang thép inox.

- Truc vit dugc dieu chinh vo cap: 0-120 vong/phuit.

- C6 4 ving nhiét do, c6 thé dot néng 1én dén 400 + 1°C.

- Ba hé thong quat lam mét bo tri doc theo cdc ving cua mdy dun, diéu
khién bang bién tin. Mdi quat cong suat 60W.

- DAau hinh gom 6 soi, duong kinh 4,5 mm.

- Bé nudc c6 kich thuée dai x rong = 150 x 50 cm dé lam ngudi cic soi
polyme sau khi ra khoi dau dun, c6 duong dan cho nude vao va dudong dan
cho nudc ra.

. May cat hat

- Heé thong dao cét bo tri trén mot dia quay tron.

Dong co noi véi hé thong dao cit c6 cong suat 1,5 kW duge diéu chinh vo

cap dé diéu chinh kich thudc cta hat.
4. Phuong phap xac dinh ham lwong AM va AAC cua chat tuong hop

Ham luong AM va AAC clia chit tuong hop duoc xdc dinh bang phuong
phap pho hong ngoai. Mau PE hoic PP sau khi ghép AM, AAC duoc trich ly
bang axéton trong 8 gid dé€ loai AM va khong phan tng va say 70°C trong 8
gi0. Ham lugng AM duoc xac dinh & dang mang c6 chiéu day 50 um trén may
hong ngoai Perkin Elmmer, dua vao su xuat hién va cuong do pic dao dong
cua nhém cacbonyl CO thudc vong anhydric maleic & dai khoang 1786 cm™.
Ham lugng AM dugc ghép 1én PP (% trong luong) duoc tinh dua vao ty 1&
dién tich A 5/A | 66 (A 756: Dién tich cta pic cia nhém CO ¢ 1786 cm™ twong
ting v6i lugng AM, A, Dién tich ctia pic cia nhém CH; ¢ 1166 cm™ tuong
ung v6i nhém CH; cua PP).

Ham luong AM duogc ghép 1én LLDPE (% trong luong) duoc tinh dua vao
ty 1& dién tich A ;4/A 3747 (A 756 Dién tich cua pic ciia nhém CO & 1786 cm™
twong tng véi luong AM, A ;,, 4, Dién tich cua pic ciia nhém CH; 6 1372,97

cm’ twong tng v6i nhém CH, cia LLDPE).
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Ham luong AAC dugc ghép 1én LLDPE (% trong luong) duoc tinh dua vao
ty 1¢ dién tich A 75¢/A 37267 (A 756 Dién tich cua pic ciia nhém CO ¢ 1786 cm'™
twong ung voi luong AAC, A 55,4, Dién tich clia pic cia nhém CH; 6 1372,97
cm™ twong ing v6i nhém CH, clia LLDPE).

5. Cong nghé ché tao chat tuwong hop

Cong nghé ché tao cac chat twong hop PE-g-AM, PP-g- AM va PE-g-
AAC bao gom 4 cong doan nhu sau (hinh 6):
. Chu4n bi t6 hop nguyén liéu/monome/chat khoi mao: PE véi AM (hoic
PP v6i AM hoac PE v6i AAC) va chit khoi mao phan tng DCP

o Nap liéu va ghép trén thiét bi dun phan tng

° Lam lanh
. Cit hat

o Say kho

o Doéng bao

5.1. So do cong nghé ché tao chat tuong hop

Nguyén liéu/monome/DCP

Chuén bi nguyén liéu

cO Tron

Y

9

Dun phan ting Lamlanh  Cit hat Say  Déng bao

Hinh 6. So do cong nghé ché tao chat tuong hop
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5.2. Cac cong doan cu thé
5.2.1. Chuan bi t6 hop nguyén liéu va cac chat phu gia

Can cdc t6 hop (theo % khoi lugng) LLDPE/AM/DCP (100/1-3/0,2-
0,5) LLDPE/AAC/DCP (100/1,5-2/0,2-0,5) va PP/AM/DCP (100/1-3/0,2-0,5),
dé vao mdy tron theo trinh tu: nhua, DCP va AM hoic AAC. Sau d6 tron déu
khoang 30 phit & nhiét do phong sao cho cac monome va chat khoi mao phan
ing phan tan nho va bam déu vao cédc hat nhua PE hoac PP.
5.2.2. Nap liéu va ghép AM va AAC vao PE va PP

LAy t6 hop nguyén liéu ra va nap vao mdy dun phan ting qua phéu
nap liéu, sau d6 cho mdy dun di gia nhiét chay. D6i véi t6 hop
LLDPE/AM/DCP nhiét do ghép & 3 ving nhu sau: ving 1: 160-165 °C, ving
2: 170-175 °C, vung 3: 175- 180 °C, vung 4: 220 °C; t6 hop
LLDPE/AAC/DCP: 135-136 °C, viing 2: 141-142 °C, vang 3: 141-142 °C,
viing 4: 170 °C, va t6 hgp PP/AM/DCP: 165-170 °C, viing 2: 165-170 °C, viing
3:175-180 °C, viing 4: 180 °C.
5.2.3. Lam lanh

PE va PP sau khi ghép di ra thiét bi dun phan ting dudi dang sgi duoc
lam lanh qua bé nudc bang nudc thudng, trong d6 nudc dau vao di nguogc
chiéu véi soi nhua di ra khéi dau khuon.
5.2.4. Cat hat

Soi nhua ghép sau khi di ra khoi bd phan lam lanh, dugc dua vao
mdy cét hat qua hé thong 16 dan. Kich thudc cta hat ¢ thé diéu chinh bing
toc do kéo soi va toc do quay cua dao cat. Hat ghép c6 kich thudc thong
thuong la Imm x 1mm.
5.2.5. Say kho va dong bao

Hat nhua cat duoc say kho trong mdy sy cé quat doi luu khong khi
néng & nhiét do 80 °C trong 4 gid. Sau d6 dé nguoi, dong bao trong bao PP
hoac PE. Trong truong hgp st dung bao dita PP, can dung bao nilong PE 16t &

bén trong d€ tranh hit am.
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6. Thao luan két qua

Hinh 7 trinh by phd héng ngoai ciia miu PP va miu PP-g-AM. O miu
PP xuat hién pic & 1722 cm™ . Pic nay theo Lion Xavier [10] tng vé6i dao
dong ctia nhém CO thudc nhom hydropeoxit hinh thanh do PP bi oxy hoda
trong qud trinh luu trit trong kho. Ngugc lai, & mau PP-g-AM, pic nay bi mat
va xuat hién pic mot pic méi & 1786 cm™, ting v6i dao dong ctia nhém CO cua
vong anhydric maleic. Di€u nay ching t6 khi ghép anhydric maleic vao PP,
nhom hydropeoxit da bi phan hay tao thanh goc va cung véi cac chat khoi
mao phan tng DCP da tham gia vao qua trinh khoi mao phan tung ghép AM
lén PP. Két qua xac dinh dinh luong cho thdy AM ghép vap PP la 0,5-1%,
hiéu suat dat 33-50%.
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Hinh 7. Pho hong ngoai ciia PP va PP-g-AM

Ciing tuong tu chiing to1 xac dinh dugc ham lvong AM ghép 1én PE 1a :
0,5-1%, hiéu suat dat 33-50% va AAC lén PE la 0,7-0,8%, hiéu suat dat 35-
53% .
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Luong AM va AAC khong dugc ghép trong PE va PP la do ching bi
mat di trong qua trinh ghép va mdt phan bi giit lai trong nhua bi mat di sau khi
trich ly.

Muc dich cua ching t6i 1a ché tao chat twong hop dé ché tao vat liéu
blend lam cdn nhua va mot s6 chi tiét khac cho ta vet bé tong nganh dudng
sit, nén trong qua trinh ché€ tao vat liéu blend va can nhua ching toi st dung
dang hat nhu quy trinh ché tao da néu & trén, khong ti€n hanh trich ly phan
monome khong tham gia phan tng vi Iy do kinh t€. Hon nita, cic san pham
nay khong c6 nhitng doi hoi khat khe vé€ mat y té.

Cộc chat tuong hop chộ tao ra ¢6 mau tring duc va mui chip nhan dugc
va hoan toan c6 thé sit dung dé€ ché tao cdc san phdm c6 yéu cau tuong doi
nghiộm ngat vé thim my. Cộc chột tuong hop hoi ¢6 mau c6 thé 12 do nhộm
cacbonyl (CO), nh6m mang mau.

Vộ6i quy trinh cong nghé va thi€t bi chộ tao chat tuong hop & trộn, nang
sudt ché€ tao chat tuong hop dat duoc tur 30-35kg/gio.

7. Tom tat quy trinh cong nghé ché tao chat tuong hop PE-g-AAC, PE-g-
AM va PP-g-AM
. Quy trinh cong nghé ché tao chat tuong hop PE-g-AAC

Can chinh x4c cdc loai nguyén liéu nhu LLDPE (sau khi sy 4 gio & 80 °C
r6i dé nguoi), AAC (1 phan khoéi lugng so v6i LLDPE) va DCP (0,15-0,2
phan khai lugng so v6i LLDPE). Tron tir tit AAC va DCP véi LLDPE theo ty
¢ da tinh todn trén mot mdy tron. Gia nhiét may dun truc vit xodn nhu sau:
ving 1 (ving cap liéu) 135-136 °C, ving 2 (viing nén va néng chay) 141-
142°C, viing 3: 141-142°C va ving 4 (ving dau dun): 170 °C. Sau khi nhiét
do trén cdc ving cua may dun dat tGi gia tri nhu da dat, dua hon hgp nguyén
liéu (LLDPE da tron AAC va DCP) tir mdy tron vao mdy dun qua phéu nap
lieu. Pau tién, nhua LLDPE chay mém, sau d6 n6é chuyén sang trang thai
néng chay va qua trinh phan tng trung hop ghép AAC vao LLDPE xay ra
du6i tic dung cua chat khoi mao DCP & trang thai néng chay trong khoang

khong giita truc vit xoan chuyén dong va xy lanh mdy dun. Mdy dun dong
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vai trd cta thiét bi phan ing va truc vit xodn (gin véi mo to dugc diéu chinh
vo cap) dong vai tro ciia bo phan khudy tron cac nguyén liéu. Trong qua trinh
phan ting, néu nhiét do cac vung trén xy lanh may dun vuot qua gia tri da dat,
hé théng quat bo tri twong ing v6i cdc ving s€ tu dong 1am viéc nhod su diéu
khién ctia cdc bién tan, khi d6 nhiét do cdc vung trén xy lanh mdy dun s€ ha
xuong. Tién hanh di€u chinh t6c d6 dong nhua néng chay (LLDPE-g-AAC)
qua dau dun (1a dia c6 khoan cic 16 duong kinh 4,5 mm) nh¢ diéu chinh (vo
cộp) toc do mo to gan vdội truc vit xoan. Cic soi nhua LLDPE-g-AAC ¢6
dudng kinh 2 mm ra khoi dau diun duoc dan vao hộ thong 1am mat bang nuộc
lanh v6i chiéu dai 150 cm. Sau khi dugc 1am mat, cac sgi LLDPE-g-AAC ran
duoc dua vao mdy cat hat c6 nang sudt cit thay déi tuy t6c do dao cat. Nang
sudt cat cao nhat dat 35 kg hat LLDPE-g-AAC/gio. Tién hanh sy cdc hat
LLDPE-g-AAC trong may say c6 quat d6i luu khong khi néng & 80 °C trong
4 gid. Sau khi 14y san pham ra khoi mdy sdy, dé nguoi hoan toan r6i déng géi

va dua vao bao quan.
o Quy trinh cong nghé ché tao chat tuong hop PE-g-AM

Cong nghé ch€ tao chit tuong hop PE-g-AM ciing ti€n hanh tuong tu
nhu cong nghé ché tao chat tuong hop PE-g-AAC, song trong cdc di€u kién
nhu sau: LLDPE/AM/DCP (100/1-3/0,2-0,5); nhiét do ghép & 3 vung: vung 1:
160-165 °C, viing 2: 170-175 °C, ving 3: 175- 180 °C, viing 4: 220 °C.

. Quy trinh cong nghé ché tao chat tuong hop PP-g-AM

Cong nghé ch€ tao chit tuong hop PE-g-AM ciing ti€n hanh tuong tu
nhu cong nghé ché tao chat tuong hop PE-g-AAC, song trong cic di€u kién
nhu sau: PP/AM/DCP (100/1-3/0,2-0,5); nhiét d6 ghép & 3 vung: ving 1: 165-
170 °C, ving 2: 165-170 °C, viing 3: 175- 180 °C, viing 4: 180 °C .
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8. Tinh chat cua cac chat tuong hop

Chat tuong hop | Dang | Mau sac | Ham lugng AM | Khoang nhiét
hoac AAC (%) | do nong chay
(°C)
PE-g-AM Hat Trang 0,5-1 113
duc
PP-g-AM Hat Trang 0,5-1 164,8
duc
PE-g-AAC Hat Trang 0,7-0,8 113
duc
Bang 3: Tinh chat cua cac chat tuwong hop
9. Két luan
o Pa xdy dung va hoan thién duoc cong nghé ché tao 3 loai chdt tuong

hop PE-g-AM, PE-g-AAC va PP-g-AM trén thiét bi dun cdt hat tu ché'tao quy
mo pilot va tir nhitng nguyén liéu va hod chdt san cé trén thi truong. Ndng
sudt khodng 30-35kg/ gio.

o Dd ché thir va dua vao iing dung 500 kg chdt tuong hop cdc loai. Quy
trinh va sdan phdm khd on dinh.

) Ham luong AM trong chdt tuong hop PE-g-AM va PP-g-AM la 0,5-1%.
Ham luong AAC trong chdt tuong hop PE-g-AAC la 0,7-0,8%
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CHUONG IV. CONG NGHE CHE TAO POLYME BLEND: PE/PA,

PP/PA
1. Co s6 khoa hoc cua cong nghé ché tao polyme blend PE/PA va PP/PA

Polyamit (PA), polyetylen (PE) va polypropylen ( PP) la cic polyme
thuong mai va k¥ thuat quan trong. PA thuong dugc st dung ch€ tao céac chi
tiét dién, chi ti€t co khi va cac chi ti€t cho 6 t6 do co tinh chit co hoc cao,
chiu nhiét, chiu mai mon, dé gia cong va san xuat. Tuy vay, kha nang chiu va
dap, do 6n dinh vé kich thudc va do bén d6i v6i 4m clia moi trudng rit kém,
cong thém gid thanh cua PA tuwong d6i dat, do vay viéc tng dung polyme nay
trong mot s6 linh vuc bi han ché. Nhitng nhugc diém trén ctia PA c6 thé khic
phuc bang viộc tron hop vội PE va PP. Nhu da biột PE, PP ¢6 tinh chột co hoc
vira phai, song ching c¢6 do dan dai twong doi cao, chiu 4m, chiu héa chét va
chiu va dap tot, gia thanh thap. Pang ti€c 1a PA va PP khong tron hop duogc.
Viéc tron hogp don thuin hai polyme nay tao ra mot vat liéu cé tinh chét co hoc
rat t6i, do PA 1a polyme c6 cuc, trong khi PE va PP la cdac polyme khong cuc,
hon thé nita ciac polyme nay c¢6 hinh thdi cau tric tinh thé khac nhau 1am cho
ching khong tuong hop dugc vé6i nhau, dan dén hién tugng tach pha khi tron
hop. Do vay, dé tang tinh twong hop giita 2 polyme nay cin phai dua thém
vao t6 hop vat liéu polyme blend nhiing chat twong hop c¢6 kha nang két dinh
gilra hai pha nhiam tao ra polyme blend c¢6 tinh chét co hoc t6t, c6 gid thanh
dung hoa giita gia thanh cua 2 loai polyme nay.

Trong chuong III, ching t6i da trinh bay cong nghé ché tao cac chat
tuong hop PE-g-AM, PP-g-AM va PE-g-AAC ¢ dang pilot. Day 1a nhitng chat
tuong hop thudc loai copolyme ghép c6 cidc nhom chitc nhu: vong anhydric
maleic va nhém cacboxylic COOH nam doc theo mach polyme. Nhitng chat
twong hop nay hoan toan cé thé st dung dé lam chat twong hop dé ché tao
polyme blend PA/PE va PA/PP. O day, chét tuong hop c6 mach PE hoic PP s&
tuong hop vé6i PE va PP trong polyme blend con cdc nhém chic s€ tuong tac
v6i cdc nhom chic cta PA, tao dieu kién tang cuong két dinh giita 2 pha PA
vGi PE hoac PA vé6i PP, nham tao ra vat liéu blend PA/PE va PA/PP ¢6 modun
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dan hoi va do bén kéo dit cao giong PA, c6 do dan dai tuong d6i cao va chiu
va dap tot giong PE va PP ciing nhu c¢6 kha nang chiu oxy hoa nhiét tot.

Vé mit cong nghé, hoan toan c6 thé ché tao polyme blend PA/PE va
PA/PP trén thiét bi didc phun. Qua trinh tao blend s€ xay ra trong buong tron
kin cua may phun. Duéi tdc dong cua cac yéu to cong nghé nhu: nhiét do, luc
xé, ap sudt... s€ xay ra qua trinh tuong tac, phan tng, phan tan va két dinh gitta
PA, PE hoic PA va PP dé tao blend. Chu trinh tao blend ciing don gian va
twong tu nhu chu trinh ddc phun mot san phdm polyme thong dung khéc.

2. Nguyeén liéu ban dau

o PAG6: San pham thuong mai cua hang Toray (Nhat), méi bao 25 kg, ty
trong 1,13 g/cm?, chi s6 chdy 25 g/10 phiit (230 °C, tai trong 2,16kg), khoang
nhiét do néng chay 224 °C.

o LLDPE: San phim thuong mai cua hing Daelim (Han Quéc) & dang
hat, mdi bao 25 kg, ty trong 0,91 g/cm’, chi s6 chay 2,63-2,66 g/10 phut
(190 °C, tai trong 2,16kg), khoang nhiét do néng chay 120-122 °C.

o PP: Sin phiam thuong mai ctia hang Samsung, (Han Quoc) ) & dang hat,
ty trong 0,9 g/cm’, mbi bao 25 kg, chi s6 chay 3,5 g/10 phiit (190 °C, tai
trong 2,16 kg), khoang nhiét do néng chay 165 °C.

o Cic chat tuong hop PE-g-AM, PP-g-AM va PE-g-AAC: San phim &
dang hat, mau tring duc, do Vién k¥ thuat Nhiét dGi ché tao. Trong do, PE-g-
AM: ham luong AM 12 0,5-1%, khoang nhiét do néng chay 113 °C; PP-g-
AM: ham luong AM 1a 0,5-1%, khoang nhiét do néng chay 164,8 °C; PE-g-
AAC: ham luong AAC 14 0,7-0,8%, khoang nhiét do néng chay 113 °C.
3. Cong nghé ché tao polyme blend va cin nhua, céc ray

Cong nghé ché tao polyme blend PA/PE, PA/PP va can nhua, coc ray
bao gom 6 cong doan nhu sau ( hinh 8 ):
e Chudn bi t6 hop nguyén liéu
e Nap li¢u va say t6 hop nguyén liéu

e Tao polyme blend va phun can nhua, coc ray
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e Dinh hinh san phdm
e Kiém tra chat lugng
e DPong goi

3.1. So do cong nghé ché tao polyme blend va can nhua, coc ray

Chuan bi to hop
nguyén liéu

v

Nap liéu va say to hop
nguyén liéu

v

Tao polyme blend va
phun san pham

v

Dinh hinh san pham

v

Kiém tra chat luong

v

Dong goi

Hinh 8. So do cong nghé ché tao polyme blend va can nhua, coc ray
3.2. Thiét bi ché tao polyme blend va can nhua, coc ray
Vat liéu polyme blend va can nhua, céc ray duoc ché tao trén may dic
phun chat déo cong nghiép WOOIJIN Selex 150 (Han Quoc) ¢6 diéu khién so
NC, vội cac thong so kƠ thuat sau day ( hinh 9):
- M4y duc phun 1 truc vit xoan, trong luong 6,8 tan,

kich thuộc 5,6x1,25x1,75 m

- DPuong kinh truc vit: 45 mm.
- Ty lộ chiộu dai/duong kinh truc vit (L/D) = 22.
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- Ap suat phun: 350 kg/cm?

- Trong luong san pham: t6i da 350 g

- Kha nang nhua héa: 97 kg/gio

- Toc do truc vit xoan duoc diéu chinh vo cap: 0- 212 vong/phiit.

- C6 4 ving nhiét do, c6 thé dot néng 1én dén 400 °C, cong suit 8,3 kW.

- Dong co mo to chinh: 18,5 kW

- Dién ning téng: 26,8 kW

- B0 phan nap liéu: C6 thé sdy néng Ién t6i 200°C, cé quat théi khong khi
néng di qua nguyén liéu. Dung tich phéu sdy: 80 kg.

- Péng mé khuon bang hé thong truc khuyu diéu khién bing thuy luc

- Lam lanh khuon bang nuéc thudng

Khuoén -
/

-ﬂmm — —— S S n-q_m_g'l—

-
B f’ﬁ__a"f{i : ﬁmﬁ%iﬁmﬁ

Xi lanh thuy
Tryc luc

bau Mo to thay

luc

Nong Xi lanh phun,

Hinh 9. So do6 cia thiét bi phun chat déo cong nghiép WOOJIN Selex 150
( Han quoc)
3.3. Cac budc ché tao polyme blend va can nhua, céc ray
3.3.1.  Chuan bi t6 hop nguyén liéu
Nhua PA, PE, chat tuong hop PE-g-AM hoac PE-g-AAC va PA, PP chat

tuong hop PE-g-AM duoc can chinh xdc, sau d6 dua vao mdy tron va dao déu
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trong thoi gian 30 phit & nhiét do phong. Muc dich tron 1a dé phan tin déu
gitta cac hat PA, PE hoac PA/PP va chat tuong hop.
e Doi v6i t6 hop PA/PE-g-AM/PE, ching t0i da khao sit cdc t6
hop sau, méi t6 hop 5 kg/lan, 3 lan:

Nhua
Ty le (%)
PA 100 0 95 90 85 80 75 70 65
PE 0 100 5 10 15 20 25 30 35
PE-g-AM | 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 3 3 3 3 3 3 3

Bang 4: Cac thanh phan cua blend PA/PE-g-AM/PE
e Dai v6i t6 hop PA/PE-g-AAC/PE, chiing t6i da khao sat céc to
hop sau, mdi t6 hop 5 kg/lan, 3 14n :

Nhua
Ty le (%)
PA 100 0 85 80 75 70
PE 0 100 15 20 25 30
PE-g-AAC 0 0 1 1 1 1
0 0 5 5 5 5

Bang 5: Cac thanh phan cua blend PA/PE-g-AAC/PE
e Doi v6i 16 hop PA/PP-g-AM/PP, ching t6i da khao sat cdc t6
hop sau, méi t6 hop 5 kg/lan, 3 lan:

Nhua
Ty lé (%)
PA 100 0 90 80 75 70 50 25
PP 0 100 10 20 25 30 50 75
PP-g-AM 0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 3 3 3 3 3 3

Bang 6: Cac thanh phan cua blend PA/PP-g-AM/PP
3.3.2. Nap liéu va say t6 hop nguyén liéu
T6 hop nguyén liéu PA/PE-g-AM/PE hoac t6 hgp nguyén liéu PA/PE-g-
AAC/PE hoic t6 hop nguyén liéu PA/PP-g-AM/PP dua vao phéu nap liéu cia
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mdy ddc phun va siy bang khong khi néng 80 °C Iuu thong trong 8 gid. Muc
dich clia cong doan nay la dudi hét 4m c6 trong nhua va chat tuong hop tich
trit trong qué trinh luu kho.

3.3.3. Tao polyme blend va phun can nhua, coc ray

T6 hop nguyén liéu sau khi sdy du thoi gian duoc dua xudng may phun
qua mot cai lay. Cac thong s6 ky thuat trén may phun da dugc chuong trinh
héa, trong dé c6 cac thong s6 ky thuat quan trong nhu: nhiét do trong budng
phun, 4p suat phun, toc d0 quay cua truc vit, thoi gian tao blend, thoi gian luu
san pham trong khuon.

Buong phun hay trong truong hop nay goi la budng tao blend trong may
phun chia ra 1a 4 khoang (viing) lién hoan. Vung 1 la ving nap liéu tir phéu
nap xuong. Trong viing nay t6 hop nhua duvoc lam mém ra. Ving 2 va ving
3 la vung nhua héa. Trong vung nay vat liéu blend dugc hinh thanh. Vung thu
4 la ving polyme blend duoc dong nhat trude khi duoc phun vao khuoén tao
san pham.

San pham sau khi phun vao khuon dugc 1am lanh bing hé théng nudc 1am
lanh chay vong quanh khuon dé dinh hinh.

Sau thoi gian luu khuon da dinh, san phdm duoc tu dong ddy ra khoi
khuon va roi xuong thung dung san pham.

Nhu vay, nhu da trinh bay & trén qua trinh tao polyme blend va qua trinh
tao san phdm 12 qud trinh lién hoan. Blend sau khi hinh thanh trong budng
mdy phun duoc phun thing vao khuon dé tao san pham.

e Nhiét do trén may phun

Nhiét do (°C)
Blend
Ving 1 Ving 2 Ving 3 Ving 4
PA/PE-g-AM/PE 200 225 235 235
PA/PE-g-AAC/PE 220 230 245 250
PA/PP-g-AM/PP 230 240 245 255

Bang 7: Nhiét do cua cac viung trén may phun
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Cac thong so ky thuat khac

Cac thong so ky thuat
Blend
n t; p b T
PA/PE-g-AM/PE 75 45 150 15 70
PA/PE-g-AAC/PE 75 45 150 15 70
PA/PP-g-AM/PP 75 45 150 15 70

Bang 8: Cac thong so ky thuat khac cua may phun

Trong do:

e n: Toc do truc vit ( vong/phuit)

e t, Thoi gian blend hoa ( giay)

e p: Ap suit phun ( MPa)

e t,: Thoi gian luu khuon ( giay)

e T: Nhiét do khuon ( °C)
3.3.4. Dinh hinh san pham
San phdm sau khi roi ra khoi khuon van con néng ( khoang 80°C) va
dugc dua vao ban ép. Muc dich cua cong doan nay 1a cit cuong phun ra khoi
san pham, 1am cho san phdm khong bi cong vénh va 6n dinh cau tric cua vat
liéu.
3.3.5. Kiém tra chat luong
Trude khi déng goi, san pham duoc kiém tra vé trong lugng, kich thudc
va hinh ddng: mau sic, niit, vét nhua...
3.3.6.  Dong goi
Sộn pham dugc dộng goi trong tdi PE, sau d6 bang hop cột tong ¢6 in :
tộn san pham, s6 luong, don vi san xuột, ngay san xuat, mội hop 500 cdi
4,  Kiộm tra tinh chat cia polyme blend va can nhua, cộc ray

Sau khi ch€ tao polyme blend va cian nhua ching toi tién hanh kiém tra
tinh chat co hoc: médun dan hoi, do bén kéo diit, do dan dai khi dit, do cing;

do bén rao; tinh chat dién va kha nang chiu 130 héa & 100 °C trong 72 gio. Day
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la nhitng thong s6 k¥ thuat cua can nhua quy dinh boi TCTDS Viét nam va
cua Du an.
4.1. Tinh chat co hoc
e Modul dan hoi: ki€ém tra theo tiéu chudn TCVN 4500-88
e Do bén kéo diut, do dan dai tuong doi: kiém tra theo tiéu chuin
TCVN 4500-88
e Do citng (SoA): kiém tra theo tieu chudan TCVN 1595-87
4.2. Po bén rao
Do bén rdo kéo dudi tic dong cua tai trong theo thoi gian: duoc tién
hanh thir nghiém theo tiéu chudn ASTM D3479/D3479M tai Phong thi
nghiém co ly, Trung tdm nghién cttu vat liéu polyme, Pai hoc Bach khoa Ha
noi.
4.3. Tinh chat dién
Dién trd cach dién truéc va sau khi ngam nuéc trong 24 gid: kiém tra
theo tiéu chuan TCVN 3234-79.
4.4. Kha nang chiu oxy héa nhiét cua polyme blend
) Vat liéu polyme blend duogc thir nghiém 1do hod & 100 °C trong 72gi¢
theo TCVN 2229-77. Sau d6 tién hanh do do ciing, do bén kéo dit va do dan
dai twong doi.
5. THAO LUAN KET QUA
5.1. Polyme blend PA/PE
5.1.1. Phan tich nhiét
Gian d6 DSC & hinh 10 cho thay, cic pic lién quan t6i qua trinh thu
nhiét cia mau, trong dé pic & nhiét do 115,56 °C ting vé6i nhiét do chay ctia PE
va pic & 224 °C ting v6i nhiét do chay cua céc tinh thé PA & dang tha hinh o.
O giita hai pic ndy c6 mot pic rong & khoang nhiét do 175,93 °C. Su xudt hién
thộm pic thit 3 nay theo ching t0i ¢ thé do ton tai dang thi hinh y tGng vội
mot phan tinh thé khac cua PA, chiing thudong c¢6 nhiét do chay thap hon. Viéc

ton tai ciia cdc tinh thé & dang y ¢6 thé lién quan t6i tuong tdc & bé mait ranh
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gi6i gitta cic nhém amit va nhém amin cua PA véi vong maleic ghép trén PE

qua cau lién két hydro hoic lién két dong hod tri. Tinh thé PA & dang v c6 trat

tu kém hon so vdéi tinh thé PA & dang o do tuong tic v6i PA-g-AM vi vay c6

nhiét do néng chay thiap hon cua dang a. Nhu vay, trong qua trinh tron hop

chat tuong hop PE-g-AM da déng vai tro két dinh gitta PA va PE.

DsC
myy

0,00

-2.00

-3.00-

=4, 0y

.00

T

Temp[C]

Xl

300.00

Hinh 10. Gian d6 DSC cua blend PA/PE-g-AM/PE ( 80/3/20)

5.1.2. Tinh chat co hoc va kha nang chiu lao héa
Dé lwa chon polyme blend c6 t6 hop t6i uu, ching to6i da khdo sat:
PA/PE-g-AM/PE & cac ty 1€ 95-65/1-5/5-35 va PA/PE-g-AAC/PE & cic ty 1&

85-70/1-5/15-30.

PA/ 100/0/0 | 0/0/100 | 95/3/15 | 90/3/10 | 85/3/15 | 80/3/20 | 75/3/25 [ 70/3/30 | 65/3/35
PE-g-AM
/PE
E 1300 | 152,64 | 1200 1100 1000 950 925 870 780
( MPa)
o (MPa) | 744 18,47 65 62 61 60 55 50 45
e (%) 180 | 840,66 220 250 270 300 280 190 100

Bang 9: Tinh chat co hoc phu thudc vao thanh phan
cua blend PA/PE-g-AM/PE
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PA/PE-g-AAC/PE 100/0/0 | 0/0/100 | 85/5/15 | 80/5/20 | 75/5/25 | 70/3/30
E (MPa) 1300 | 152,64 855 824 813 805
c (MPa) 74,4 18,47 65,7 58,9 49,6 46,2
e( %) 180 840,66 310 350 365 380

Bang 10: Tinh chat co hoc phu thudc vao thanh phan cua blend PA/PE-g-
AAC/PE

Bang 9 va bang 10 trinh bay su phu thudc cua tinh chat co hoc cua vat
lieu blend PA/PE-g-AM/PE va PA/PE-g-AAC/PE. Can cu vao tinh chat ky
thuat yéu ciu va yéu t6 kinh t€, ching toi da lua chon blend PA/PE-g-AM/PE
véi cdc ty 1& 80/3/20 va_blend PA/PE-g-AAC/PE véi cac ty 1é 85/5/15 dé thir

nghiém lao héa va cac thu nghiém khac.

=

Stress in MPa
|
1
|
|
|
Stress in MPa

Strain in %

Strain in %

Hinh 11. Gian do6 su phu thuoc caa do bén kéo vao do dan dai tuong doi
cua hon hop PA/PE va blend PA/PE-g-AM/PE ( 80/3/20)

Mau c(MPa) | & (%) |Docing | Kk, ke
(SoA)
PE 18,5 840
PA 74,4 180
PA/PE 17,7 30
PA/PE-g-AM/PE 45 300 94-95
PA/PE-g-AAC/PE 65,7 310 94-95
PA 60 65 0,8 | 0,36
Gia nhiét 6 [ pA/PE-g.AM/PE 48 290 LI | 0,97
T = 100 °C,
(_myp | PA/PE-g-AAC/PE 56,9 290 0,87 | 0,94

Bang 11: Tinh chat co hoc ctia hon hop PA/PE ( 80/20) va blend PA/PE-g-AM/PE
(80/3/20)
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Do bén kéo dit va do dan dai twong doi khi dit cua hon hop PA/PE
khong ¢6 chat tuong hgp va cua blend PA/PE-g-AM/PA dugc trinh bay & hinh
11 va bang 11. Khi PA va PE chi tron hop don thuan va khong cé mat chat
tuong hgp, tinh chit co hoc cua ching rat kém, tham chi con thiap hon PA va
PE ban dau. Khi c¢6 mat chat tuong hop PE-g-AM, tinh chit co hoc cua vat
lieu PA/PE dugc tang 1én rat nhi€u. RS rang chat tuong hop déng vai tro mot
16p chuyén tié€p hay néi cach khdc 1a mot tdc nhan két dinh giita hai pha PA va
PE qua cau lién két hydro hodc phan tng giita cic nhém amin hoac amit cua
PA v6i anhydric maleic ghép trén mach PE.

Mot diéu thu vi va rat dac biét 1a do bén kéo dut va do dan dai tuong doi
khi diit ciia vat liéu blend sau khi gia nhiét & 100 °C sau 72 gid hdu nhu khong
thay d6i ( hé s6 1do héa dat 0,94-0,97), trong khi do dan dai tuong do6i chia PA
giam xuéng manh, chi con bang 33% so véi gia tri ban diu, hé s 130 hda la
0,36. PA va PE riéng 1¢, chiing chiu oxy hoa nhiét kém. Theo chiing toi, trong
blend PA/PE-g-AM/PE nghién ctu ¢ day, PE duoc phan tan trong pha PA, it
bi tdc dong cuia tic nhan oxy hod, vi vay it bi bién déi. Thong thuong PA bi
oxy hoéa la do phan tng clia nhém amin va amit v4i oxy va cac tdc nhan oxy
hod trong moi trudong. Trong vat liéu blend nay cidc nhém hoat dong nay c6
thé bi “khod” bdi nhém chic clia vong anhydric maleic ghép trén PE do tuong
tac hoac phan tng, do vay ching it bi phan &ng va vat liéu chiu oxy hoa nhiét
tot hon.

boi v6i hé polyme blend PA/ PE-g-AAC/ PE, khi c6 mat chat tuong
hop PE-g-AAC, cac tinh chat co 1y ctia polyme blend PE/PA ciing tang lén
mot cach 16 rét. Diéu ndy c6 thé giai thich bdi céc twong tdc hod hoc (phan
ung amit hoa & trang thai nong chay gitta nhém amin cudi mach cua PA véi
nhom cacboxyl cua AAC trong PE-g-AAC) va tuong tac vat ly (lién két
hydro) gitta nhém cacboxyl cua AAC trong PE-g-AAC vGi nhém amit trong
PA. Nho cic tuong tac trén ma PA va PE tron 1an va tuong hgp véi nhau tot

hon.
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Hinh 12. Phan ing amit hoa giira nhém amin cuéi mach cua PA vé6i nhom

cacboxyl cua AAC trong PE-g-AAC
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Hinh 13. Lién két hydro giita nhom amit trong PA v6i nhém cacboxyl cua
AAC trong PE-g-AAC

Polyme blend PE/PA c¢6 chat tuong hop PE-g-AAC ¢6 do bén oxy hod nhiét
cao hon han polyme blend PE/PA khong c6 chat tuong hop. DPiéu nay c6 thé
giai thich boi PE-g-AAC déng vai tro nhu la cac chat két dinh 2 pha polyme
PE va PA, 1am cho c4u tric cua polyme blend chit ché va 6n dinh hon. Do d6,
nd gop phan han ché su xam nhap cua oxy vao bién gidi 2 pha polyme, ngan
nglra phan Gng phan huy oxy hoa nhiét cic polyme PE va PA trong hon hop
polyme. Sau khi oxy hod nhiét & 100 °C va 72 gid, cdc tinh chat co 1y cla
polyme blend PE/PA/PE-g-AAC con hon 80 % so véi gia tri ban dau
(ko= 0,87 va k.= 0,94). Vi vay, polyme blend 3 thanh phan dap tng duogc yéu
cau chat luong cta vat liéu dan hoi nhu coc ray, can nhua theo quy dinh ctia

TCDS Viét nam.
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5.1.3. Hinh thai cAu tric caa polyme blend

\.""\;‘/:

el Tk K"

PkV X1,000 10vm 9114

Hinh 14. Anh SEM ciia méu PA/PE-g-AM/PE (80/3/20)

Cau tric cua vat liéu PA/PE-g-AM/PE qua anh SEM trén hinh 14 ciing
cho thay vat liéu c6 cau tric da pha, song giita cac pha khong c6 ranh gidi ro
rét va khong c6 cac hoc. Diéu d6 ching to, cdc pha cua vat liéu da c6 tuong
tac va két dinh nho ¢6 chit tuong hop, ciu tric ctha vat liéu vi vay tré nén
dong nhat va chat ché hon. Chinh vi vay, tinh chat co hoc cta vat liéu khi c6

chat tuong hop t6t hon han.

5.1.4.Tinh chat dién
Mau Pién tro mat (Q)
Kho Sau 24 gio
ngam nudc
PA/PE-g-AM/PE 34107 | 12107
PA/PE-g-AAC/PE 7,5.10'"- 8,4.10"° -
3,1.10" 5,3.10"

Bang 12: Tinh chat dién cua polyme blend
Tur két qua & bang 12 cho thiy, dién tré cach dién cta blend sau khi
ngam ntoc 24 gid ¢6 giam di nhung khong dang ké. Diéu d6 chiing to, vat

liéu blend hit 4m va nudc it hon han so véi PA.
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5.2. Polyme blend PA/PP
5.2.1. Phan tich nhiét

DTA
av__

5.00-

224 40C

0.00 100.00 300.00 460_00

TemplC1
Hinh 15. Gian d6 DTA cua blend PA/PP-g-AM/PP

Hinh 15 cho thay polyme blend PA/PP-g-AM/PP ¢6 hai pic thu nhiét: &
164,8 °C tng vé6i nhiét do chiy clia pha PP va & 224,4 °C tng vé6i nhiét do
chay ctia pha PA. Gitta hai pic trén khong ton tai pic thu nhiét cia pha hon
hgp PA/PP. Diéu nay cho thdy blend PA/PP-g-AM/PP chi c6 hai pha va chat
tuong hop PP-g-AM ton tai & mat phan cach giita cdc pha PA va PP chi dong
vai tro chat két noi chit khong tao mot pha riéng biét.
5.2.2. Tinh chat co hoc va kha nang chiu lao hoa

Dé lua chon polyme blend c¢6 t6 hop t6i uu, ching toi da khao sat:
PA/PP-g-AM/PE 6 cic ty 1&€ 95-25/1-5/10-75.

PA/ 100/0/0 | 0/0/100 | 90/3/10 | 80/3/20 | 75/3/25 | 70/3/30 | 50/3/50 | 25/3/75
PP-g-AM

/PP

E(MPa) | 1200 | 995,78 876 920 921,69 | 95942 | 835,72 781,45
o (MPa) | 744 34 65.3 52,56 | 43,88 35,49 32 31,8
e (%) 180 350 3204 300 283,92 | 31621 88,32 2443

Bang 13: Su phu thudc cta tinh chat co hoc vao thanh phan cua blend
PA/PP-g-AM/PP.
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Bang 13 trinh bay su phu thudc cua tinh chat co hoc cua vat liéu blend
PA/PP-g-AM/PP. Can cit vao tinh chat ky thuat yéu cau va yéu t6 kinh té,
ching to6i da lwa chon blend PA/PP-g-AM/PP véi cac ty 1é 80/3/20 dé thir

nghiém lao héa va cac thu nghiém khac.
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Hinh 16. Su phu thuéc cua do bén kéo dirt vao do gian dai tuong déi cua

hén hop PA/PP (80/20) khong c6 chat tuong hop

o ST 'f_-,.\\\ L
g wq7f/\¥:}ﬁfw 2 0 7{|‘ S
5 :
a. Blend PA/PP-g-AM/PP b. Blend PA/Copolyme/PP

Hinh 17. Su phu thuéc cua doé bén kéo vao dé gian dai tuong doi cua
blend P A/PP-g-AM/PP (80/3/20) va blend PA/Copolyme/PP (80/3/20)
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Mau c (MPa) £ (%) | Pocimg (SoA) | Kk, ke
PP 34 350
PA 74,4 180
PA/PP 39,04 46
PA/PP-g-AM/PP 52,56 296 97-98
PA/Copolyme/PP 53,83 314
Gia nhi¢t 6 | PA/PP-g- 42 215 0,8 | 0,73
T =100"C, | A M/PP
t=72h

Bang 14: Tinh chat co hoc cia hon hop PA/PP ( 80/20) va blend PA/PP-g-
AM/PP ( 80/3/20)

Do bén kéo diit cia hdon hop PA/PP, cua blend PA/PP-g-AM/PP ciing
nhu ctua blend PA/copolyme/PP dugc trinh bay & hinh 16, hinh 17 va & bang
14. Qua hinh 16 chiing ta c6 thé dé dang nhan thay khi chi tron hgp don thuin
PA va PP va khong cé mit ctua chat tuong hop thi tinh chat co hoc clia hén
hop PA/PP rat kém, thap hon rat nhiéu so véi PA va PP ban dau. Do dan dai
tuong doi cua PA hodc PP déu nam trong khoang tir 180 % dén 250%, trong
khi chi s6 nay & hon hop PA/PP chi dat khoang 46%. Do kéo dit ctia hon hop
PA/PP ciing chi dat khoang 52% so véi do bén kéo diit cuia PA.

Khi ¢6 mat ctia PP-g-AM tinh chat co hoc cta blend tiang 1én rat nhiéu
(hinh 17 a). Do gian dai tuong d6i khi dut cua t6 hop dat t6i 296% tic 1a cao
hon so v6i PA ban dau. Vai tro clia chat tuong hop & day c6 thé giai thich qua
viéc hinh thanh mot 16p chuyén tié€p giita hai pha PP va PA tir PP-g-AM.
Nhiing doan mach cta PP-g-AM da két dinh v6i pha PP dong thoi cling két
dinh v6i pha PA qua cau lién két hydro hoac phan tng cia nhom AM ghép
trén mach PP véi cac nhém amin va amit ctiia PA.

Khi so sanh gitra blend PA/PP-g-AM/PP su dung chat tuong hop ché tao
trén may dun do ching t6i tu ché tao va PA/Copolymer/PP st dung chat tuong
hop nhap ngoai cia CHLB Diic chiing t6i nhan thdy khong c6 su khac biét 16n

vé tinh chat co hoc. Céc chi s6 vé do bén dit, do gidn dai khi dit cia hai t6
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hop trén déu tuong duong (xem hinh 17 a va 17 b). Diac biét polyme blend
PA/PP-g-AM/PP chiu ldo héa ciing t6t: Hé s6 140 hda theo dd bén kéo diit (k)
dat 0,8 va hé s6 1ao héa theo do dan dai twong doi (k.) dat 0,9.

5.2.3. Tinh chat dién

Mau Pién tré mat (QQ)
Kho Sau 24 gio
ngam nudc
PA/PP-g-AM/PP 4.10" 2,2.10"°

Bang 15: Tinh chat dién cua polyme blend PA/PP-g-AM/PP

Tur két qua & bang 15 cho thdy, dién trd cach dién cta blend sau khi
ngam ndoc 24 gid ¢6 gidm di nhung khong déang ké, nhu trong trudng hop
blend PA/PE-g-AM/PE.
5.2.4. Hinh thai cau tric cua polyme blend PA/PP-g-AM/PP

%
LR

20kV XS0 Serm O3I0718

20kV XSee Serm @30719

a. Hon hop PA/PP b. Blend PA/PP-g-AM/PP
Hinh 18. Anh SEM ciia hon hop PA/PP va polyme blend PA/PP-g-
AM/PP

Anh SEM ctia hén hop PA/PP va vat liéu blend PA/PP-g-AM/PP dugc
thé hién ¢ hinh 18. Ching ta dé dang nhan thdy, & hén hgp PA/PP (hinh 18a)
¢6 cau triic rat tho ¢6 nhiéu cac hoc, con & blend PA/PP-g-AM/PP (hinh 18b)

c6 cdu tric rat min, kich thudc hat ctia pha phan tin nho ¢& 1 pum, rat kho
phan biét duoc ranh giGi clia cac pha va hoan toan khong cé céc 16, cac hoc.
R6 rang nho ¢6 chit tuong hop cac pha cta polyme blend phan tdn déu va lién

két v6i nhau chit ché hon. Diéu nay ciing duoc thé hién rat rd & anh SEM khi
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hén hop PA/PP va vat liéu blend PA/PP-g-AM/PP chiu su tic dong clia ngoai
luc (hinh 19).

2

N Sl L SR
Serm 830717 20kV XSee Serm ©30716
a. Hon hop PA/PP & 56,99 MPa b. Blend PA/PP-g-AM/PP & 208 MPa

Hinh 19. Anh SEM ctia hon hop PA/PP va polyme blend PA/PP-g-

AM/PP khi bi pha huy (chup phuong song song véi luc tac dong).
Hinh 19 trinh bay c4u tric ctia hon hop PA/PP va polyme blend PA/PP-
g-AM/PP khi bi pha huy kéo dit. D€ dang nhan thay khi tdc dung luc co hoc
vao vat liéu da pha xuét hién su bié€n dang cta cac pha ciling nhu su tach cua
cdc pha. Mot diéu thi vi 1a 6 hon hgp PA/PP do khong c6 chat tuong hop, cac
pha khong c6 su lién két chat ché do d6 ching bi truot rat manh va tach khoi
nhau, tao cac vét nit dai 16n & cuong do kéo dut tic thoi thap chi dat 56.99
MPa. Trong khi dé & polyme blend PA/PP-g-AM/PP do c6 chat tuong hop PP-
g-AM nén cac pha két dinh v6i nhau tot hon, qua trinh trugt ciia cac pha ciing
xay ra it hon, ngay ca & cuong do kéo duat tic thoi 1a 208 MPa (gap 4 lan
cuong do kéo diit tic thoi cia hon hop PA/PP), song chi xuét hién cac vét rach

rat nho.
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5.2.5. Po bén rao cua vat liéu

Po bién 5
dang ( mm) i
=
—
: !

Thoi gian chiu tai ( gio)

Hinh 20. Do bién dang rao cua blend PA/PP-g-AM/PP ¢ nhiét do 40 °C

K&t qua do do rao theo kéo cuia vat liéu & tung suit 9,73 va 12,16 MPa, &
nhiét do 40 °C trong thoi gian 55,42 gid dugc trinh bdy & hinh 20. O tng suét
9,73 MPa mau bi bién dang 1,4%, modun rao giam tir 4524,7 xuéng 555 MPa
va ¢ tng sudt 12,16 MPa mau bi bién dang 2,86%, modun rdo giam tir 1123,3
MPa xuong 340,6 MPa. Nhu vay, dudi taic dong cua tai trong theo thoi gian
vat liéu blend c6 bi bién dang, song khong bi phd huy do khong bi tich pha.
Diéu d6 chiing t6 PA va PP c6 su két dinh tot.

57



6. So sanh tinh chat ky thuat cia polyme blend ché tao véi tinh chat
ky thuat cua polyme blend yéu cau trong Du an va Nganh duong sat
TT Tén san pham va chi tiéu Pon vi Miic chat luong
chat luong chu yéu do
K& hoach | Thuc hién
2 3 4 5
Vat liéu polyme blend PA/PE-g-AM/PE
va can nhua
a. Tinh chat ban dau
- Cuong do kéo dut MPa >40 60
- Do dan dai tuong doi % > 250 300
- b6 cing SoA 94 -98 94-95
- Modul dan hoéi MPa > 800 950
- Do bén rio kéo MPa/gid
- bién trd cach dién | Trang thai kho  |Q (500V)| >10"° | 3.4. 10"
Sau 24 h ngam > 108 1,2. 10"
nudc
b. Tinh chat sau khi thir nghiém lao hoa ¢
100°C, 72h
- Cuong do kéo dut MPa > 40 48
- Do dan dai tuong doi % > 200 290
Vat liéu polyme blend PA/PE-g-AAC/PE
va can nhua
a. Tinh chat ban dau
- Cuong do kéo dut MPa >40 65,7
- B0 dan dai tuong doi % > 250 310
- b6 cing SoA 94 -98 94-95
- Modul dan hoéi MPa > 800 855
- Do bén rio kéo MPa/gid
- bién tré cach dién Trang thdi kho |[Q (500V)| > 10" | 3,1.10"
Sau 24 h ngam >10% | 5,3.10"
nudc
b. Tinh chat sau khi thir nghiém lao hoa ¢
100°C, 72h
- Cuong do kéo dut MPa > 40 56,9
- b6 dan dai tuong doi % > 200 290
Vat liéu polyme blend PA/PP-g-AM/PP
va can nhua
a. Tinh chat ban dau
- Cuong do kéo dut MPa > 40 52,56
- Do dan dai tuong doi % > 250 300
- Do ciing SoA 94 -98 97-98
- Modul dan hoi MPa > 800 920
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- Do bén rdo kéo 12,16 Bién dang 2,86%
MPa/55.,4
2 gio
bién tro cdch dién Trang thdi kho | Q (500V | > 10" 4. 10"
Sau 24 h ngam >10"% | 2,2.10"
nuéc
b. Tinh chat sau khi tha
nghiém lao hoa ¢ 100°C,
72h
- Cuong do kéo dut MPa > 40 42
- b6 dan dai tuong doi %0 >200 215
4 Coc ray

- Cuong do kéo dut MPa > 60 72
- b6 dan dai tuong doi % 50 120
- Modul dan hoéi MPa > 950 1100

Bang 16: Tinh chat ky thuat caa polyme blend ché tao va tinh chat ky

thuat yéu cau trong Du an

TT Tén san pham va chi tiéu Pon vi Miic
chat luong chu yéu do chat
luong
1 a. Tinh chat ban dau
- Cuong do kéo dut MPa >32
- B0 dan dai tuong doi % >20
- B0 cing SoA 94 -98
- Dién tro cach dien | Trang thai kho Q (500V)| > 10"
Sau 24 h ngam nuéc > 10°
2 b. Tinh chat sau khi thir nghiém lao hoa ¢
100°C, 72h
- Cuong do kéo dut MPa > 32
D6 dan dai twong doi % >170

Bang 17: Tinh chat kĐ thuat cia can nhua quy dinh bội Tong cong ty
duong sat Viét nam.

Cac két qua thu duoc va trinh bay & bang 16 va bang 17 cho thay, cac tinh
chat k¥ thuat ciia vat liéu blend va san phdm cin nhua cao hon héin so véi céc
tinh chat k¥ thuat quy dinh bsi TCTDS Viét nam va ciling cao hon cédc tinh
chat k¥ thuat quy dinh trong Du an.

7.  Toém tat cong nghé ché tao polyme blend
Qua qua trinh nghién cttu khao sat, thir nghiém va hoan thién, ching toi
rut ra dugc quy trinh cong nghé ché tao polyme blend PA/PE va PA/PP nhu

sau.
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T6 hop nhua PA/ PE-g-AM/PE ( 80/3/20) hodc t6 hop nhua PA/ PE-g-
AAC/PE (85/5/15) hodc t6 hop nhua PA/ PP-g-AM/PP ( 80/3/20) duoc cdn
chinh xdc, sau dé dua vao mdy tron va ddo déu trong thoi gian 30 phiit & nhiét
do phong sau dé dua vao phéu nap liéu ciia mdy diic phun va sdy bang khong
khi néng 80 °C luu thong trong 8 gio. Tiép dé vat liéu blend duoc ché'tao trong
thiét bi diic phun trong ving nhiét do 200-235 °C doi véi t6 hop PA/ PE-g-
AM/PE, trong ving nhiét do 220-250 °C doi véi t6 hop PA/ PE-g-AAC/PE va
trong ving nhiét do 230-255 °C doi véi t6 hop PA/ PP-g-AM/PP; véi toc do
quay cua truc vit la 75 vong/phiit, thoi gian blend héa la 45 gidy, dp sudt phun
la 150 MPa, thoi gian luu khuon la 15 gidy va nhiét do khuon la 70 °C.

8. KET LUAN

1. Dd nghién citu va hoan thién cong nghé chétao polyme blend PA/PE va
PA/PP trén thiét bi diic phun cong nghiép dé ché tao cdan nhua va céc
ray voi quy trinh én dinh.

2. Da iing dung cong nghé ché tao polyme blend PA/PE va PA/PP dé ché
tao 1.138.796 sdn phdm ccn nhua va 3.000 céc ray tir ndm 2002 ( ndm
chudn bi Dy dn) dén hét ndm 2004. Két qud cho thdy, cong nghé ché
tao don gidn, on dinh va hoan toan cé thé trién khai & quy mo sdn xudt
lon.

3. Cdc chi tiéu ky thudt cua polyme blend ddp iing duoc cdc chi tiéu ky
thudt quy dinh bdi Tong cong ty duong sdt va Du dn. Pdc biét, polyme

blend chiu ldo héa rdt tot.
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CHUONG IV. KET QUA TRIEN KHAI UNG DUNG

1.  Ung dung polyme blend dé san xuat can nhua, coc ray cho ta vet bé
tong
1.1. Pac thu cua viéc ing dung can nhua, coc ray thuoc nganh Puong sar

Nhu da trinh bay & trén, can nhua va coc ray la mot trong nhiing phu
kién dan hoi cta ta vet bé tong dat dudi thanh ray tau hoa, trude kia phai mua
ctia Trung quoc va hién nay trong nuéc tu san xuit duoc ma Vién Ky thuat
Nhiét d6i 1a don vi dau tién dugc Téng cong ty dudng sit cho phép san xuat.
Nganh dudng sit c¢6 nhu cdu mua cdc san phdm nay dé duy tu bao dudng va
nang cap cac tuyén duong sat. Tuy vay, nhu cau sit dung thudong khong c6 ké
hoach vé thoi gian va s6 lugng do phu thudc vao kinh phi duoc cip va tinh
hinh thi truong. Chinh vi vay, dé ddm bao cho nhu cdu cung cép san phim
theo khach hang yéu cau, ngay tir nam 2002 khi dang chuén bi céc thi tuc xin
Du 4n, chiing toi da ti€n hanh mua nguyén liéu (10 tan PA, 3 tdn PE) d€ chuin
bi cho Du 4n ngay va thuc t€ di cung cip 793.300 san phiam cho Tong cong
ty dudng sit ngay tir nam 2002 dé kip thoi bao dudng va nang cap mot so
tuyén dudng sat.
1.2. Két qua cung cap san pham can nhua, céc ray va vat liéu polyme
blend cho nganh duong sat

Trén co s& quy trinh cong nghé ché tao polyme blend va thiét bi dic
phun cta Vién K§¥ thuat nhiét déi, ching t6i da san xuat va cung cip can nhua
va céc ray va vat liéu polyme blend cho céc co s& clia Téng cong ty dudng sét

v6i sO lugng nhu sau:

Nam Can nhua ( cai) Coc ray ( cai) Polyme blend ( kg)
2002 793.300 3000 5000
2003 345.496 2000
2004
Téng cong 1.138.796 3000 7000
Thanh tién 3.563.958,204 dong

Bang 18: So luong san pham can nhua, céc ray va vat liéu polyme blend
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2. Ung dung polyme blend dé san xuat 16i nhua VOSSLOH cho ta vet
bé tong du ing luc

Trong qua trinh thuc hién Du an, ching téi ciing cung cap 2.000kg vat
lieu blend cho Cong ty cao su dudng sit dé ché€ tao chi tiét 16i nhua
VOSSLOH SKL-14 dé ché tao thir ta vet bé tong du ting Iuc. Chi tiét nay nim
sau trong ta vet bé tong va dugc dic lién trong khi san xudt ta vet bé tong du
ting luc. Cac tinh chat kĐ thuat clia san phdm nay doi hoi cao hon so vội cin
nhua.

Cộc san pham 16i nhua da dugc 1dp dat thir tai km 65 doan dudong Ha
Noi-Phii 1y va doan duong Ha Noi —Thanh hoa
3.  Cackét qua ing dung khac cua Du an

Ngoai nhiing két qua tng dung trén, chiing toi ciing dang ting dung chat
twong hop PE-g-AM ché tao dugc dé nghién ciu trién khai ting dung vat liéu

nanocompozit PE/nano-clay dé lam cdp dién va vat liéu bao g6i it tham khi.

62



PANH GIA KET QUA CUA DU AN
1. Két qua vé mat cong nghé

e Trong khuon khé Du 4n da xay dung va hoan thién cong nghé ché
tao 3 loai chat twong hop PE-g-AM, PE-g-AAC va PP-g-AM & quy
mo pilot trén thiét dun cat hat véi quy trinh 6n dinh.

e Da xay dung va hoan thién cong nghé ché tao 3 loai polyme blend
PA/PE-g-AM/PE, PA/PE-g-AAC/PE va PA/PP-g-AM/PP trén thiét
bi ddc phun cong nghiép dé san xuét can nhua va céc ray.

e Cic polyme blend va cac san pham ché tao ra dap dng tot cic yéu
cau k¥ thuat ctia Tong cong ty dudng sat va cua Du 4n dé ra.

2.  Két qua vé trién khai ing dung
e Trén co s& cong nghé ché tao cac chat twong hop, cong nghé ché tao cac
vat liéu polyme blend va day chuyén san xuat dong bo tu trang bi tir

2002 (ndam_chudn_bi Dw dn) dén 2004, dd _sdn_xudt va_cung cdp

1.138.796 cdn nhua, 3000 coc ray va 7000 kg polyme blend vdi sé tién

la 3.563.958,204 dong

3. Hiéu qua Kkinh t€ - xa hoi

Trong qud trinh chuén bi va thuc hién Du 4n, Vién K§ thuat Nhiét déi
da phuc vu kip thoi, ddy di cdc nhu cdu thudng xuyén vé san phdm céan nhua
clia cdc cong ty va xi nghiép thudc nganh GTVT dudng sat; gép phan tao cong
an viéc lam, chi dong trong san xuit cho cac co s& san xudt, tiét kiém ngoai té
cho Nha nudc. San phdm céan nhua da dap ting kip thoi cdc yéu ciu dot xudt,
khén cép dé khic phuc nhanh hau qua cdc doan dudng bi hu hong trong nhitng
nam qua.

Sén phidm cin nhua ciing da phuc vu cho viéc nang cip t6c do chay tau Sl1
va S2 tir Ha noi di thanh phoé H6 Chi Minh, giam gio tau tir 34 gio xudéng con
29 gio trong nam 2004.

4. Két qua vé lién két san xuat va mo rong linh vuc iing dung cia

polyme blend
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e Tong cong ty dudng sit Viét nam c6 chu truong ting budc lam chi
cong nghé va tién téi chu dong tu san xuit can nhua, coc ray tir polyme
blend, nén ngay tir nam 2002 va trong thoi gian thuc hién Du 4n, ching
toi da cung cdp 7000 kg vat liéu polyme blend va hudng dan ky thuat
cho Nha may cao su dudng sit dé don vi ndy budc ddu 1am quen va san
xuat mot phan can nhua cho nganh dudng sat.

¢ Qua qua trinh thr nghiộm va tng dung da ching t6 polyme blend cộ
tinh chat co hoc va chiu khi hau nhiột d6i t6t. Trộn co s& do, Tộng cong
ty dudng sit Viét nam da cho phép tng dung polyme blend dé san xuat
va ting dung thir san phdm 16i nhua VOSSLOH cua ta vet bé tong du
ting luc. Theo k& hoach san pham nay s& duoc trién khai tng dung
nhiéu trong thoi gian tGi.

5. Két qua vé ché tao thiét bi
Trén co s& nhitng kién thic va hi€u biét vé cong nghé va thiét bi gia cong
polyme va phan kinh phi khong phai hoan lai ctia Du 4n, tap thé Du 4n da thiét
k€& va phoi hop vội Viộn bao ho lao dong chộ tao mot mady din cat hat Âd pilot
tri gid 125 triéu dong, cong suat 30-35 kg/gid dé ché tao chat tuong hop phuc
vu truc ti€p cho Du an.
6. Két qua ve khoa hoc va dao tao can bo
Trén co sO két qua ctia Du dn, tap thé tdc gia da cong bo:
e 3 bai bdo trén Tap chi Khoa hoc va Cong nghé
e 3 bao cao khoa hoc tai Hoi nghi Héa hoc toan quoc va Hoi nghi khoa hoc
Hoéa 1y va ly thuyét
e Huéng dan 4 sinh vién lam luan an t6t nghiép
e Dao tao 1 Thac s§
7.  Cac bai bao va bao cao khoa hoc da cong bo

e Dao Thé Minh, Trinh Son Ha, Vat liéu polyme blend méi trén co s&
polyamit va polyetylen, Tap chi Khoa hoc va Cong nghé, T.40. S6 DB.
199-204(2002).
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Trinh Son Ha, Pao Thé Minh, Tinh chat co hoc va hinh thai cau tric
cta polyme blend polyamit/polypropylen, Tuyén tap bao cdo tai Hoi
nghi Hoa hoc toan quoc, Ha noi, 10/2004.

Pao Thé Minh, Trinh Son Ha, Ché tao chat lién két co silic trén co s&
cacdanol epoxy va khao sat hiéu wUng ciia ndé trong vat liéu
nanocompozit PA/PE/nano-SiO,, Tap chi Khoa hoc va Cong ngh¢, T.43.
S6 2B. 190-194 (2005)

Thdi Hoang, Nguyén Vii Giang, Trinh Son Ha, P6 Quéc Manh, Ché tao
polyetylen -g- axit acrylic & trang thai nong chay, Tap chi Khoa hoc va
Cong nghé, T.41. S6 2. 16-21(2003).

Thdi Hoang, D6 Quang Thdm, Nghién cttu qua trinh Iuu bién, tinh chat
co hoc va hinh thai cau tric cta vat léu polyme blend
polyetylen/polyamit ¢6 mat chat twong hop polyetylen-g-axit acrylic,
Hoi nghi Khoa hoc toan quoc Héa ly va Hoa 1y thuyét, Ha noi, 2(2003),
Thdi Hoang, P6 Quang Thdm, Phan Anh Tung, Nghién cttu tinh chét va
cau tric cua polyme blend polypropylen/polyamit c6 mat chat tuong
hop polypropylen g- anhydric maleic, Tuyén tap bdo cdo hoi nghi lan
thit 4, Ha noi, thang 10 ( 2003)
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KINH PHI DU AN

1. KINH PHI PUQC CAP: 1.300 triéu déng
Nam 2003: 1.000 triéu dong,

Nam 2004: 300 triéu dong

2. KINH PHI THU HOI: 1.040 triéu dong ( 80% kinh phi hd tro tir ngan
sach SNKH)
3. TINH HINH THUC HIEN KINH PHI THUC HIEN DU AN
3.1. Téng kinh phi dau tu can thiét dé trién khai du 4n
Nguon von | Téng Trong do6
cong Von ¢6 dinh Von luu dong
(triéu d.)

Thiét bi | Hoan thién | Xay dung | Luong |Nguyén vat| Khau hao thiét| Khac (cong
may |congnghé| coban | thué | liéunang | bi, nha xudng | tac phi, quan
moc khoan | lugng da co: thueé | Iy phi, kiém

thiét bi tra nghiém
thu...)
2 3 4 5 6 7 8 9 10
I [Ngan sach| 1.300 125 250 - 50 800 - 75
SNKH
Von tu cé| 3.500 850 70 375 175 1.830 175 25
cua co s&
Tong 4.800 975 320 375 225 | 2.630 175 100
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3.2. Bang ké khai kinh phi thuc hién Du an tir Kinh phi duogc cap

CHI TIEU

Khodn I. Thué khoan chuyén
mon

KINH PHI PUGC
CAP
( triéu dong)

SO TIEN ( triéu dong)
Pa su ba
dung quyét toan

4.

e Du édn da chi ding so tién trong cdac hang muc duoc Bo Khoa hoc va Cong

Muc 114 300,0 300,0 300,0

Khodn II. Nguyén vat liéu,

nang luong

Muc 119 800,0 803,178 803,178

Khodn III. Thiét bi, may moc

chuyén dung

Muc 145 125,0 125,0 125,0

Khodn IV. Suita chira, bao

dudng thiét bi

Muc 117 25,4 17,9 17,9

Khodn V. Chi khac

Muc 110, 2,5 2,771 2,771

Muc 111, 112,113,134 47,1 51,155 51,151

TONG CONG 1300004 |  1300,0

PANH GIA

nghé va Chuong trinh KC.02 phé chuin

Thuc hién day d va nghiém tic cac quy dinh vé thanh quyét toan do Nha

nudc quy dinh.

KINH PHI THU HOI
Du an c6 trach nhiém tra vao tai khoan chuyén thu ctia Bo Khoa hoc va

Cong nghé khoan kinh phi thu hoi 1a 1040 triéu dong ding nhu quy dinh,

trong d6 30/12/2005: 600 triéu dong va 30/6/2006: 440 triéu dong.
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KET LUAN

e Dy dn dd xdy dung va hoan thién duoc coéng nghé ché'tao 3 loai chdt tuong
hop PE-g-AM, PE-g-AAC va PP-g-AM trén thiét bi dun cat hat tu ché tao quy
mo pilot va dd xdy dung va hoan thién cong nghé ché'tao 3 loai polyme blend
PA/PE-g-AM/PE, PA/PE-g-AAC/PE va PA/PP-g-AM/PP trén thiét bi diic
phun cong nghiép voi cong nghé on dinh.

e Dd sdn xudt va cung cdp 1.138.796 cdn nhua, 3000 céc ray va 7000 kg
polyme blend vdi so tién la 3.563.958,204 dong. Cdc polyme blend va cdc
san phdm ché’tao ra ddp iing t6t cdc yéu cdu ky thudt ciia Téng ong ty duong
sdt va ciia Du dn dé ra. Pdc biét, vdt liéu polyme chiu ldo hod rdt tot.

o Trén co s két qud thu duoc tir thuc té trién khai vng dung, Tong cong ty
duong sdt Viét nam con uing dung polyme blend dé sdn xudt va iing dung thir
san phdm 16i nhua VOSSLOH cuia ta vet bé tong du iing luc, mot san phdm
moi s€ trién khai iing dung nhiéu trong thoi gian toi.

e Ngodi ra, cdc két qud cua du dn da duoc cong bé 3 bai bdo trén Tap chi
Khoa hoc va Cong nghé, 3 bdo cdo khoa hoc, hudng dan 4 sinh vién tot

nghiép, dao tao 1 Thac sy.
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KIEN NGHI

e Trong qud trinh thuc hién, Du dn ciing gap mot s6 khé khdn do von dau tu
ciua TCTDS Viét nam cho Nganh duong sdt bi giam, gid cd vdt tu bién dong,
tang manh, hon nita nganh dwong sdt lai cé chii truong tw sdn xudt, do vdy
viéc sdn xudt va trién khai san phdm cdn nhua, céc ray trong 2 nam 2003 va
2004 van con chdm so vdi du kién. Vi vdy, chiing toi kinh dé nghi B6 Khoa
hoc va Cong nghé, Chuong trinh KC.02 xem xét va cho phép tdp thé Du dn
tinh cd s6 sdn phdm sdn xudt va cung cdp tir ndm 2002 (ndm chudn bi cho Du
dn) vao sé sdan phdm ciia Dy dn.

e Kinh dé nghi B6 Khoa hoc va Céng nghé, Chuong trinh KC.02 tao diéu kién
gitip do' dé ¢ thé md rong pham vi ting dung ciia vdt liéu polyme blend trong

mot so linh vuce khdc.
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LOI CAM ON

Tdp thé Du dn xin chdn thanh cdm on Bo Khoa hoc va Cong nghé,
Chuong trinh KC.02 dd tao diéu kién cdp kinh phi va giip dé chiing toi thuc
hién Du dn nay.

Chung toi xin chdn thanh cam on Vién Khoa hoc va Coéng nghé Viét
nam, Ban lanh dao Vién Ky thudt Nhiét doi da dong vién va tao diéu kién
trong qud trinh thuc hién Dy an.

Cudi cung, chiing toi xin cam on Tong cong ty duong sdt Viét nam, Xi
nghiép cao su duong sdt va cdc xi nghiép cua Téng cong ty da tao moi diéu
kién dé ching toi di khdo sdat ngoai hién truong, sdn xudt va cung cdp sdn

phdm trong thoi gian qua.
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PHU LUC
o Phu luc 1: Hop dong nghién ctu va phat trién cong nghé so
04/203/HD-DACT-KC.02 gitta B0 Khoa hoc & Cong nghé, Chuong trinh
KC.02 va Vién Ky thuat Nhiét d6i va chii nhiém Du d4n KC.02.DA04 ve:
“Hoan thién cong nghé ché tao polyme blend polyetylen/polyamit,
polypropylen/polyamit) dé sdn xudt can nhwa, céc ray phuc vu nganh
duong sat”.
o Phu luc 2: Cong van cia B6 Khoa hoc va Cong nghé cho phép gia han
thoi gian thuc hién Du an dén hét thang 6/2005.
o Phu luc 3: Ban nhan xét vé két qua thuc hién Du 4n ctia Chu nhiém
Chuong trinh KC.02
o Phu luc 4: Quy dinh tam thoi ctia Téng cong ty dudng sit Viét nam vé
yéu cau k¥ thuat ctia can nhua.
o Phu luc 5: K&t qua thir nghiém tinh chat k¥ thuat cia can nhya K3A 2-
4 va K3A 0-6 tai Trung tam k¥ thuat 1, Téng cuc tiéu chudn do ludng chat
luong.
o Phu luc 6: Ké&t qua thu nghiém do do rio kéo tai Phong thi nghiém co
1y, Trung tam nghiién ctru vat liéu polyme, Truong DPHBK Ha noi.
o Phu luc 7: Két qua do tinh chat co hoc ctia hén hop PA/PE khi khong
c6 chat tuong hop.
o Phu luc 8: Két qua do tinh chat co hoc ctua blend PA/PE-g-AM/PE
trong qué trinh hoan thién cong nghé.
o Phu luc 9: Két qua do tinh chit co hoc cua blend PA/PE-g-AM/PP
trong qua trinh hoan thién cong nghé.
o Phu luc 10: Két qua phan tich nhiét ctia ctia blend PA/PP-g-AM
o Phu luc 11: K&t qua do tinh chat co hoc va thu nghiém 130 héa cua 16i
nhuya VOSLOH san xuat tir polyme blend.
o Phu luc 12: Hop déng mua cin nhua gitta Cong ty quan ly dudng sit
Vinh phu va Vién K§ thuat Nhiét d6i ngay 11/3/2003.
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o Phu luc 13: Hop dong lién két khoa hoc san xuat gitta Vién Ky thuat
Nhiét déi va Cong ty cao su dudng sit vé viéc cung cip polyme blend dé lam
can nhua va 161 nhuva VOSSLOH

o Phu luc 14: Can nhya va vi tri cia can nhua 1ap dit trong ta vet bé tong.
. Phu luc 15: L6i nhua va vi tri clia 161 nhua lap dat trong ta vet bé tong
du tng luc.

o Phu luc 16: S6 luong san phdm va doanh thu cdc hop dong cung cap
can nhua.

. Phu luc 17: Mdy dun céat hat tu ché tao trong khuon khé Du an d€ ché
tao chat twong hop.

o Phu luc 18: Mdy dic phun WOOJIN dé ché tao polyme blend va cén
nhua.

o Phu luc 19: Miu polyme blend dé do tinh chit co hoc va thir nghiém
rao kéo.

o Phu luc 20: Hinh anh cén bo cua Du 4n va CTDS Viét nam di kiém tra
can nhya va 161 nhua VOSSLOH tai km 65 doan duong Ha ndi-Nam dinh

o Phu luc 21: Bién ban kiém tra dinh ky ctia Bo Khoa hoc va Cong nghé,
Ban chii nhiém Chuong trinh KC.02 vé Du 4n KC.02.DA.04.
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PHU LUC 1

HOP PONG NGHIEN CUU VA PHAT TRIEN CONG NGHE SO
04/203/HD-DACT-KC.02 GIUA BO KHOA HOC & CONG NGHE,
CHUONG TRINH KC.02 VA VIEN KY THUAT NHIET POI VA CHU
NHIEM DU AN KC.02.DA04 VE: “HOAN THIEN CONG NGHE CHE
TAO POLYME BLEND POLYETYLEN/POLYAMIT,
POLYPROPYLEN/POLYAMIT) PE SAN XUAT CAN NHUA, COC RAY
PHUC VU NGANH PUONG SAT”.
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PHU LUC 2
CONG VAN CUA BO KHOA HOC VA CONG NGHE CHO PHEP GIA
HAN THOI GIAN THUC HIEN DU AN PEN HET THANG 6/2005
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PHU LUC 3
BAN NHAN XET VE KET QUA THUC HIEN DU AN CUA
CHU NHIEM CHUGONG TRINH KC.02
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PHU LUC 4

QUY PINH TAM THOI CUA TONG CONG TY PUONG SAT VIET
NAM VE YEU CAU KY THUAT CUA CAN NHUA
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PHU LUC 5
KET QUA THU NGHIEM TINH CHAT KY THUAT CUA CAN NHUA

K3A 2-4 VA K3A 0-6 TAI TRUNG TAM KY THUAT 1, TONG CUC
TIEU CHUAN PO LUONG CHAT LUONG
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PHU LUC 6
KET QUA THU NGHIEM PO PO RAO KEO TAI PHONG THI

NGHIEM CO LY, TRUNG TAM NGHIIEN CUU VAT LIEU
POLYME, TRUONG PHBK HA NOI
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PHU LUC 7

KET QUA PO TINH CHAT CO HOC CUA HON HOP PA/PE KHI
KHONG CO CHAT TUONG HOP

82



PHU LUC 8

KET QUA PO TINH CHAT CO HOC CUA BLEND PA/PE-G-AM/PE
TRONG QUA TRINH HOAN THIEN CONG NGHE
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PHU LUC 9

KET QUA PO TINH CHAT CO HOC CUA BLEND PA/PE-G-AM/PP
TRONG QUA TRINH HOAN THIEN CONG NGHE
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PHU LUC 10

KET QUA PHAN TiCH NHIET CUA CUA BLEND PA/PP-g-AM/PP
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PHU LUC 11

KET QUA PO TINH CHAT CO HOC VA THU NGHIEM LAO HOA
CUA LOI NHUA VOSLOH SAN XUAT TU POLYME BLEND
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PHU LUC 12

HOP PONG MUA CAN NHUA GIUA CONG TY QUAN LY PUONG
SAT VINH PHU VA VIEN KY THUAT NHIET POI NGAY 11/3/2003
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PHU LUC 13

HOP PONG LIEN KET KHOA HOC SAN XUAT GIUA VIEN KY
THUAT NHIET PGI VA CONG TY CAO SUDUONG SAT VE VIEC
CUNG CAP POLYME BLEND PE LAM CAN NHUA VA LOI NHUA

VOSSLOH
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PHU LUC 14

CAN NHUA VA VI TRi CUA CAN NHUA LAP PAT TRONG TA VET
BE TONG

83

]
1 va 2- Bu long, dai oc 6- Khoi bé tong
3- Céc dan hoi kiéu T 7- Pém cao su
4- Can sat 8- Sat giit dau bu long
5- CAN NHUA 9- Vong dém phang 10- Ray
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PHU LUC 15

LOI NHUA VA VI TRi CUA LOI NHUA LAP PAT TRONG TA VET
BE TONG DU UNG LUC

LOT NHUA
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PHU LUC 16

SO LUONG SAN PHAM VA DOANH THU CAC HOP PONG CUNG
CAP CAN NHUA
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PHU LUC 17

MAY PUN CAT HAT TU CHE TAO TRONG KHUON KHO DU AN

PE CHE TAO CHAT TUGNG HOP
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PHU LUC 18

MAY PUC PHUN WOOJIN PE CHE TAO POLYME BLEND VA CAN

NHUA
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PHU LUC 19

MAU POLYME BLEND PE PO TiNH CHAT CO HOC VA THU

NGHIEM RAO KEO
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PHU LUC 20

HINH ANH CAN BO CUA DU AN VA TCTPS VIET NAM PI KIEM
TRA CA NHUA VA LOI NHUA VOSSLOH TAI KM 65 POAN

PUONG HA NOI-NAM PINH
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Lời mở đầu


Trong vài chục năm trở lại đây, vật liệu polyme blend được nghiên cứu và ứng dụng nhiều do kết hợp được những tính chất nổi trội của các polyme đơn lẻ, thậm chí trong nhiều trường hợp loại vật liệu này lại có những tính chất đặc biệt mà vốn các polyme ban đầu không có, đáp ứng được các tính chất của các sản phẩm kỹ thuật yêu cầu, giá thành vừa phải, dễ gia công. 



Trên thế giới, việc ứng dụng các chi tiết bằng cao su, nhựa có tính năng kỹ thuật cao để thay thế các chi tiết bằng kim loại đã được triển khai từ lâu và vẫn còn đang tiếp tục. Đó là một xu thế tất yếu. Việc ứng dụng vật liệu polyme vừa có tiến bộ về mặt khoa học và công nghệ vật liệu, lại vừa có hiệu quả kinh tế cao do ít bị tổn thất gây ra do ăn mòn, giảm nhẹ trọng lượng của phương tiện, giảm xóc tốt hơn, ít gây tiếng ồn, thay thế nhanh, giảm giá thành.



Cùng tham gia vào quá trình công nghiệp hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Tổng công ty đường sắt (TCTĐS) Việt nam đang dần dần hiện đại hoá ngành đường sắt. Một số  chi tiết bằng kim loại đã bước đầu được thay thế bằng các phụ kiện bằng cao su, nhựa như : căn nhựa, cóc ray nhựa, đệm ray nhựa, đệm cao su, guốc hãm bằng nhựa, lõi nhựa và hàng loạt các chi tiết khác.



Trước năm 1998, sản phẩm căn nhựa, cóc ray nhựa đều phải nhập từ Trung quốc và chế tạo từ  PA 6. Việc nhập sản phẩm từ nước ngoài có thuận lợi là có sản phẩm dùng ngay, không mất thời gian nghiên cứu nhưng cũng có những khó khăn nhất định: tốn ngoại tệ, không chủ động kế hoạch, bị lệ thuộc. Do vậy TCTĐS Việt nam đã quyết định dựa vào các đơn vị trong nước để sản xuất căn nhựa trong đó có Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam.
 


Năm 1999, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới bước đầu đã xây dựng một dây chuyền sản xuất tương đối đồng bộ để triển khai ứng dụng vật liệu polyme blend. Chúng tôi đã cung cấp đủ cho ngành sản phẩm căn nhựa và cóc ray để thay thế hoàn toàn sản phẩm phải nhập ngoại. Mặc dầu vậy, để tiếp tục góp phần nâng cấp và hiện đại hoá ngành đường sắt Việt nam trong thời gian tới, vẫn cần phải tiếp tục hoàn thiện về mặt vật liệu, thiết bị và công nghệ để có thể sản xuất được căn nhựa và cóc ray nhựa thích ứng được với điều kiện sử dụng khắc nghiệt đặc thù của ngành đường sắt và điều kiện khí hậu Nhiệt đới ẩm Việt nam. Do vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ, Chương trình Nhà nuớc về Khoa học và phát triển Công nghệ vật liệu mới (KC.02) đã tạo điều kiện và giao cho Viện Kỹ thuật Nhiệt đới thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước mang mã số KC.02.DA.04 về nội dung: “Hoàn thiện công nghệ chế tạo polyme blend polyetylen/polyamit, polypropylen/polyamit) để sản xuất căn nhựa, cóc ray phục vụ ngành đường sắt”.


Dự án nhằm mục tiêu:


1. Hoàn thiện công nghệ chế tạo vật liệu polyme blend (PE/PA, PP/PA) để sản xuất căn nhựa, cóc ray đáp ứng các tính năng kỹ thuật của TCTĐS Việt nam quy định.


2. Cung cấp đầy đủ về chủng loại và số lượng các sản phẩm căn nhựa, cóc ray cho toàn ngành giao thông vận tải (GTVT) đường sắt, đáp ứng kịp thời nhu cầu bảo dưỡng và nâng cấp các tuyến đường sắt trong cả nước.



Những nội dung chính của Dự án bao gồm:


1. Xây dựng và hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo chất tương hợp 


PE-g-AM, PE-g-AAC và PP-g-AM ở trạng thái nóng chảy, phục vụ cho việc chế tạo polyme blend.


2. Chế tạo một thiết bị đùn cắt hạt quy mô pilot để sản xuất chất tương hợp


3. Xây dựng và hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất polyme blend PE/PA và PP/PA để chế tạo căn nhựa, cóc ray trên thiết bị phun công nghiệp.


4. Triển khai sản xuất và ứng dụng các loại căn nhựa, cóc ray trên các tuyến đường sắt Việt nam đáp ứng nhu cầu bảo dưỡng và nâng cấp ngành đường sắt Việt nam.


Chương I. Công nghệ chế tạo chất tương hợp: PE-g-am, pe-g-aac, PP-g-am


1. Cơ sở khoa học của việc ghép AM và AAC vào PE và PP ở trạng thái nóng chảy trên thiết bị đùn cắt hạt


Các chất tương hợp polyetylen ghép anhyđric maleic (PE-g-am), polyetylen ghép axit acrylic (pe-g-aac) và  polyproylen ghép anhyđric maleic (PP-g-am) được chế tạo bằng việc ghép anhyđric maleic (AM), axit acrylic (AAC) là những monome có nối đôi lên PE và PP ở nhiệt độ gia công của PE và PP, sử dụng dicumyl peoxit (DCP) là chất khơi mào phản ứng. Phản ứng ghép xảy ra trong buồng trộn của máy đùn theo cơ chế gốc, bao gồm 4 phản ứng cơ bản: phân huỷ peoxit thành gốc tự do, phản ứng khơi mào tạo thành gốc polyme, phản ứng ghép và phản ứng ngắt mạch.   


2. Nguyên liệu và hóa chất ban đầu


· LLDPE: Sản phẩm thương mại của hãng Daelim (Hàn Quốc) ở dạng hạt, mỗi bao 25 kg, tỷ trọng 0,91 g/cm3, chỉ số chảy 2,63-2,66 g/10 phút 


    (190 0C, tải trọng 2,16kg), khoảng nhiệt độ nóng chảy  120-122 0C. 


· PP: Sản phẩm thương mại của hãng Samsung, (Hàn Quốc) ) ở dạng hạt, mỗi bao 25 kg, tỷ trọng  0,9 g/cm3, chỉ số chảy 3,5 g/10 phút (190 0C, tải trọng 2,16kg), khoảng nhiệt độ nóng chảy  165 0C .

· AAC: Sản phẩm thương mại của Hàn Quốc, tỷ trọng 1,05, nhiệt độ sôi  140-142  0C,  độ tinh khiết 97%, hệ số chiết quang 1,42.


· AM:  Sản phẩm thương mại của hãng Sigma Aldrich (Mỹ), mỗi thùng 50 kg,  nhiệt độ nóng chảy 52,8 0C, độ tinh khiết 97 %.  


· DCP: Sản phẩm thương mại của hãng Aldrich (Mỹ), mỗi thùng 5 kg, độ tinh khiết 97 %.

3. Thiết bị chế tạo chất tương hợp


 Thiết bị chế tạo chất tương hợp là thiết bị đùn, được thiết kế và chế tạo trong khuôn khổ Dự án phục vụ trực tiếp cho việc chế tạo chất tương hợp và một số công việc nghiên cứu và triển khai khác. Thiết bị đùn được xem như là thiết bị phản ứng, trong đó các monome AM và AAC được ghép lên PE và PP ở trạng thái nóng chảy, không sử dụng dung môi. Dưới đây là các thông số kỹ thuật của thiết bị đùn phản ứng:


-    Máy đùn 1 trục vít  


· Đường kính trục vít: 45 mm.


· Tỷ lệ chiều dài/đường kính trục vít (L/D) = 28.


· Trục vít được điều chỉnh vô cấp: 0-120 vòng/phút.


· Có 4 vùng nhiệt độ, có thể đốt nóng lên đến 400 ± 10C.  


· Đầu hình gồm 6 sợi, đường kính 4,5 mm.


· Bể nước có kích thước dài x rộng = 150 x 50 cm để làm nguội các sợi polyme sau khi ra khỏi đầu đùn, có đường dẫn cho nước vào và đường dẫn cho nước ra.


4. Phương pháp xác định hàm lượng AM và AAC của chất tương hợp


Hàm lượng AM và AAC của chất tương hợp được xác định bằng phương pháp phổ hồng ngoại.  Mẫu PE hoặc PP sau khi ghép AM, AAC được trích ly bằng axêtôn trong 8 giờ để loại AM và  không phản ứng và sấy 700C trong 8 giờ. Hàm lượng AM được xác định ở dạng màng có chiều dày 50 m trên máy hồng ngoại Perkin Elmmer, dựa vào sự xuất hiện và cường độ pic dao động của nhóm cacbonyl CO thuộc vòng anhyđric maleic ở dải khoảng 1786 cm-1.     Hàm lượng AM được ghép lên PP (% trọng lượng) được tính dựa vào tỷ lệ diện tích A1786/A1166 (A1786: Diện tích của pic của nhóm CO ở 1786 cm-1 tương ứng với lượng AM, A1166: Diện tích của pic của nhóm CH3 ở 1166 cm-1 tương ứng với nhóm CH3 của PP).  


Hàm lượng AM được ghép lên LLDPE (% trọng lượng) được tính dựa vào tỷ lệ diện tích A1786/A1372,97 (A1786: Diện tích của pic của nhóm CO ở 1786 cm-1 tương ứng với lượng AM, A1372,97: Diện tích của pic của nhóm CH3 ở 1372,97 cm-1 tương ứng với nhóm CH3 của LLDPE). 


Hàm lượng AAC được ghép lên LLDPE (% trọng lượng) được tính dựa vào tỷ lệ diện tích A1786/A1372,97 (A1786: Diện tích của pic của nhóm CO ở 1786 cm-1 tương ứng với lượng AAC, A1372,97: Diện tích của pic của nhóm CH3 ở 1372,97 cm-1 tương ứng với nhóm CH3 của LLDPE).


5. Công nghệ chế tạo chất tương hợp


Công nghệ chế tạo các chất tương hợp PE-g-AM, PP-g- AM và PE-g-AAC bao gồm 4 công đoạn như sau (hình 1):


· Chuẩn bị tổ hợp nguyên liệu/monome/chất khơi mào: PE với AM (hoặc PP với AM hoăc PE với AAC) và chất khơi mào phản ứng DCP


· Nạp liệu và ghép trên thiết bị đùn phản ứng


· Làm lạnh


· Cắt hạt


· Sấy khô


· Đóng bao


5.1. Sơ đồ công nghệ chế tạo chất tương hợp
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Hình 1. Sơ đồ công nghệ chế tạo chất tương hợp


5.2. Tóm tắt quy trình công nghệ chế tạo chất tương hợp PE-g-AAC, 


PE-g-AM và PP-g-AM 


5.2.1. Quy trình công nghệ chế tạo chất tương hợp PE-g-AAC

 Cân chính xác các loại nguyên liệu như LLDPE (sau khi sấy 4 giờ ở 80 0C rồi để nguội), AAC (1-3 phần khối lượng so với LLDPE) và DCP  (0,15-0,2 phần khối lượng so với LLDPE). Trộn từ từ AAC và DCP với LLDPE  theo tỷ lệ  đã tính toán trên một máy trộn. Gia nhiệt máy đùn trục vít xoắn như sau: vùng 1 (vùng cấp liệu) 135-136 0C,  vùng 2 (vùng nén và nóng chảy) 141-1420C, vùng 3: 141-1420C và vùng 4 (vùng đầu đùn): 170 0C.  Sau khi nhiệt độ trên các vùng của máy đùn đạt tới giá trị như đã đặt, đưa hỗn hợp nguyên liệu (LLDPE đã trộn  AAC và DCP) từ máy trộn vào máy đùn qua phễu nạp liệu. Đầu tiên,  nhựa LLDPE chảy mềm, sau đó nó chuyển sang trạng thái nóng chảy và quá trình phản ứng ghép AAC vào LLDPE xảy ra dưới tác dụng của chất khơi mào DCP ở trạng thái nóng chảy trong máy đùn. Máy đùn đóng vai trò của thiết bị phản ứng và trục vít xoắn (gắn với mô tơ được điều chỉnh vô cấp) đóng vai trò của bộ phận khuấy trộn các nguyên liệu. Trong quá trình phản ứng, nếu nhiệt độ các vùng trên xy lanh máy đùn vượt quá giá trị đã đặt, hệ thống quạt bố trí tương ứng với các vùng  sẽ tự động làm việc nhờ sự điều khiển của các biến tần, khi đó nhiệt độ các vùng trên xy lanh máy đùn sẽ hạ xuống. Tiến hành điều chỉnh tốc độ dòng nhựa nóng chảy (LLDPE-g-AAC) qua đầu đùn (là đĩa có khoan các lỗ  đường kính 4,5 mm) nhờ điều chỉnh (vô cấp) tốc độ mô tơ gắn với trục vít xoắn. Các sợi nhựa LLDPE-g-AAC có đường kính  2 mm ra khỏi đầu đùn được dẫn vào hệ thống làm mát bằng nước lạnh với chiều dài  150 cm. Sau khi được làm mát, các sợi LLDPE-g-AAC rắn được đưa vào máy cắt hạt có  năng suất cắt thay đổi tuỳ tốc độ dao cắt. Năng suất cắt cao nhất đạt 35 kg hạt LLDPE-g-AAC/giờ. Tiến hành sấy các hạt LLDPE-g-AAC trong máy sấy có quạt đối lưu không khí nóng  ở 80 0C trong 4 giờ. Sau khi lấy sản phẩm ra khỏi máy sấy, để nguội hoàn toàn rồi đóng gói và đưa vào bảo quản.


5.2.2. Quy trình công nghệ chế tạo chất tương hợp PE-g-AM

Công nghệ chế tạo chất tương hợp PE-g-AM cũng tiến hành tương tự như công nghệ chế tạo chất tương hợp PE-g-AAC, song trong các điều kiện như sau: LLDPE/AM/DCP (100/1-3/0,2-0,5); nhiệt độ ghép ở 3 vùng: vùng 1: 160-165 0C, vùng 2: 170-175 0C, vùng 3: 175- 180 0C, vùng 4: 220 0C. 

5.2.3. Quy trình công nghệ chế tạo chất tương hợp PP-g-AM

Công nghệ chế tạo chất tương hợp PE-g-AM cũng tiến hành tương tự như công nghệ chế tạo chất tương hợp PE-g-AAC, song trong các điều kiện như sau: PP/AM/DCP (100/1-3/0,2-0,5); nhiệt độ ghép ở 3 vùng: vùng 1: 165-170 0C, vùng 2: 165-170 0C, vùng 3: 175- 180 0C, vùng 4: 180 0C . 


6. Tính chất của các chất tương hợp


		Chăt tương hợp

		Dạng

		Màu sắc

		Hàm lượng AM hoặc AAC (%)

		Khoảng nhiệt độ nóng chảy 


( 0C)



		PE-g-AM

		Hạt

		Trắng đục

		0,5-1

		113



		PP-g-AM

		Hạt

		Trắng đục

		0,5-1

		164,8



		PE-g-AAC

		Hạt

		Trắng đục

		0,7-0,8

		113





Bảng 1. Tính chất của các chất tương hợp

7. Kết luận


1. Đã xây dựng và hoàn thiện được công nghệ chế tạo 3 loại chất tương hợp PE-g-AM, PE-g-AAC và PP-g-AM trên thiệt bị đùn cắt hạt tự chế tạo quy mô pilot và từ những nguyên liệu và hoá chất sẵn có trên thị trường. Năng suất khoảng 30-35kg/giờ.


2. Đã chế thử và đưa vào ứng dụng 500 kg chất tương hợp các loại. Quy trình và sản phẩm ổn định.


3. Hàm lượng AM trong chất tương hợp PE-g-AM và PP-g-AM là 0,5-1%. 


         Hàm lượng AAC trong chất tương hợp PE-g-AAC là 0,7-0,8%.

Chương II. Công nghệ chế tạo polyme blend: PE/PA, PP/PA


1. Cơ sở khoa học của công nghệ chế tạo polyme blend PE/PA và PP/PA


Polyamit (PA), polyetylen (PE) và polypropylen ( PP) là các polyme thương mại và kỹ thuật quan trọng. PA thường được sử dụng chế tạo các chi tiết điện, chi tiết cơ khí  và các chi tiết cho ô tô do có tính chất cơ học cao, chịu nhiệt, chịu mài mòn, dễ gia công và sản xuất. Tuy vậy, khả năng chịu va đập, độ ổn định về kích thước và độ bền đối với ẩm của môi trưòng rất kém, cộng thêm giá thành của PA tương đối đắt, do vậy việc ứng dụng polyme này trong một số lĩnh vực bị hạn chế. Những nhược điểm trên của PA có thế khắc phục bằng việc trộn hợp với PE và PP. Như đã biết PE, PP có tính chất cơ học vừa phải, song chúng có độ dãn dài tương đối cao, chịu ẩm, chịu hóa chất và chịu va đập tốt, giá thành thấp. Đáng tiếc là PA và PP không trộn hợp  được. Việc trộn hợp đơn thuần hai polyme này tạo ra một vật liệu có tính chất cơ học rất tồi, do PA là polyme có cực, trong khi PE và PP là các polyme không cực, hơn thế nữa các polyme này có hình thái cấu trúc tinh thể khác nhau làm cho chúng không tương hợp được với nhau, dẫn đến hiện tượng tách pha khi trộn hợp.  Do vậy, để tăng tính tương hợp giữa 2 polyme này cần phải đưa thêm vào tổ hợp vật liệu polyme blend những chất tương hợp có khả năng kết dính giữa hai pha nhằm tạo ra polyme blend có tính chất cơ học tốt, có giá thành dung hoà giữa giá thành của 2 loại polyme này. 


2. Nguyên liệu ban đầu


· PA6: Sản phẩm thương mại của hãng Toray (Nhật), mỗi bao 25 kg, tỷ trọng 1,13 g/cm3, chỉ số chảy 25 g/10 phút (230 0C, tải trọng 2,16kg),  khoảng nhiệt độ nóng chảy 224 0C.


· LLDPE: Sản phẩm thương mại của hãng Daelim (Hàn Quốc) ở dạng hạt, mỗi bao 25 kg, tỷ trọng  0,91 g/cm3, chỉ số chảy 2,63-2,66 g/10 phút (190 0C, tải trọng 2,16kg), khoảng nhiệt độ nóng chảy  120-122 0C. 


· PP: Sản phẩm thương mại của hãng Samsung, (Hàn Quốc) ) ở dạng hạt, tỷ trọng  0,9 g/cm3, mỗi bao 25 kg, chỉ số chảy 3,5 g/10 phút (190 0C, tải trọng 2,16 kg), khoảng nhiệt độ nóng chảy  165 0C .

· Các chất tương hợp PE-g-AM, PP-g-AM và PE-g-AAC: Sản phẩm do Viện kỹ thuật Nhiệt đới chế tạo; PE-g-AM: hàm lượng AM là 0,5-1%, khoảng nhiệt độ nóng chảy 113 0C; PP-g-AM: hàm lượng AM là 0,5-1%, khoảng nhiệt độ nóng chảy 164,8 0C; PE-g-AAC: hàm lượng AAC là 0,7-0,8%, khoảng nhiệt độ nóng chảy 113 0C.


3. Công nghệ chế tạo polyme blend và căn nhựa, cóc ray


Công nghệ chế tạo polyme blend PA/PE,  PA/PP và căn nhựa, cóc ray bao gồm 6 công đoạn như sau ( hình 2 ):


· Chuẩn bị tổ hợp nguyên liệu 


· Nạp liệu và sấy tổ hợp nguyên liệu


· Tạo polyme blend và phun căn nhựa, cóc ray


· Định hình sản phẩm


· Kiểm tra chất lượng 


· Đóng gói


3.1.  Sơ đồ công nghệ chế tạo polyme blend và căn nhựa, cóc ray














      








Hình 2. Sơ đồ công nghệ chế tạo polyme blend và căn nhựa, cóc ray

3.2. Thiết bị chế tạo polyme blend và căn nhựa, cóc ray


Vật liệu polyme blend và căn nhựa, cóc ray được chế tạo trên máy đúc phun chất dẻo công nghiệp WOOJIN Selex 150 (Hàn Quốc) có điều khiển số NC, với các thông số kỹ thuật sau đây ( hình 3):


· Máy đúc phun 1 trục vít, trọng lượng 6,8 tấn 


· Đường kính trục vít:  45 mm


· Tỷ lệ chiều dài/đường kính trục vít (L/D) = 22.


· áp suất phun: 350 kg/cm2

· Trọng lượng sản phẩm: tối đa 350 g


· Tôc độ trục vít xoắn được điều chỉnh vô cấp: 0- 212 vòng/phút.


· Có 4 vùng nhiệt độ, có thể đốt nóng lên đến 400 0C, công suất 8,3 kW.  


· Bộ phận nạp liệu: Có thể sấy nóng lên tới 2000C, có quạt thổi không khí nóng đi qua nguyên liệu. Dung tích phễu sấy: 80 kg.

· Làm lạnh khuôn bằng nước thường 


4. Kiểm tra tính chất của polyme blend và căn nhựa, cóc ray


4.1. Tính chất cơ học 


· Modul đàn hồi (E): kiểm tra theo tiêu chuẩn  TCVN 4500-88


· Độ bền kéo đứt ((), độ dãn dài tương đối (():  kiểm tra theo tiêu chuẩn  TCVN 4500-88


· Độ cứng (SoA): kiểm tra theo tiêu chuẩn  TCVN 1595-87


4.2. Độ bền rão


Độ bền rão kéo dưới tác động của tải trọng theo thời gian: được tiến hành thử nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM D3479/D3479M tại Phòng thí nghiệm cơ lý,  Trung tâm nghiên cứu vật liệu polyme, Đại học Bách khoa Hà nội. 

4.3. Tính chất điện 


Điện trở cách điện trước và sau khi ngâm nước trong 24 giờ: kiểm tra theo tiêu chuẩn  TCVN 3234-79.

4.4. Khả năng chịu oxy hóa nhiệt của polyme blend


`
Vật liệu polyme blend được thử nghiệm lão hoá ở 100 0C trong 72giờ theo TCVN 2229-77.  Sau đó tiến hành đo độ cứng, độ bền kéo đứt và độ dãn dài tương đối.

5.  kết quả 


5.1. Polyme blend PA/PE


5.1.1. Tính chất cơ học và khả năng chịu lão 

Để lựa chọn polyme blend có tổ hợp tối ưu, chúng tôi đã khảo sát:  PA/PE-g-AM/PE ở các tỷ lệ 95-65/1-5/5-35 và PA/PE-g-AAC/PE ở các tỷ lệ 85-70/1-3/15-30 ( bảng 2 và 3).

		PA/


PE-g-AM


/PE

		100/0/0

		0/0/100

		95/3/5

		90/3/10

		85/3/15

		80/3/20

		75/3/25

		70/3/30

		65/3/35



		E


 ( MPa)

		1300

		152,64

		1200

		1100

		1000

		950

		925

		870

		780



		( ( MPa)

		74,4

		18,47

		65

		62

		61

		60

		55

		50

		45



		( ( %)

		180

		840,66

		220

		250

		270

		300

		280

		190

		100





Bảng 2. Tính chất cơ học phụ thuộc vào thành phần của blend PA/PE-g-AM/PE


		PA/PE-g-AAC/PE

		100/0/0

		0/0/100

		85/5/15

		80/5/20

		75/5/25

		70/3/30



		E ( MPa)

		1300

		152,64

		855

		824

		813

		805



		( ( MPa)

		74,4

		18,47

		65,7

		58,9

		49,6

		46,2



		( ( %)

		180

		840,66

		310

		350

		365

		380





Bảng 3. Tính chất cơ học phụ thuộc vào thành phần của blend PA/PE-g-AAC/PE


Căn cứ vào tính chất kỹ thuật yêu cầu và yếu tố kinh tế, chúng tôi đã lựa chọn blend PA/PE-g-AM/PE với các tỷ lệ 80/3/20 và blend PA/PE-g-AAC/PE với các tỷ lệ 85/5/15 để thử nghiệm lão hóa và các thử nghiệm khác.


		Mẫu

		( (MPa)

		(  (%)

		Độ cứng ( SoA)

		k(

		k(



		PE

		18,5

		840

		

		

		



		PA

		74,4

		180

		

		

		



		Hỗn hợp PA/PE

		17,7

		30

		

		

		



		PA/PE-g-AM/PE

		45

		300

		94-95

		

		



		PA/PE-g-AAC/PE

		65,7

		310

		94-95

		

		



		Già nhiệt ở T = 100 0C,


t = 72 h

		PA

		60

		65

		

		0,8

		0,36



		

		PA/PE-g-AM/PE

		48

		290

		

		1,1

		0,97



		

		PA/PE-g-AAC/PE

		56,9

		290

		

		0,87

		0,94





Bảng 4. Tính chất cơ học của hỗn hợp PA/PE ( 80/20) và blend PA/PE-g-AM/PE ( 80/3/20), blend PA/PE-g-AAC/PE (85/5/15).


Độ bền kéo đứt và độ dãn dài tương đối khi đứt của hỗn hợp PA/PE không có chất tương hợp và của blend PA/PE-g-AM/PA,  PA/PE-g-AAC/PA được trình bầy ở bảng 4. Khi PA và PE chỉ trộn hợp đơn thuần và không có mặt chất tương hợp, tính chất cơ học của chúng rất kém, thậm chí còn thấp hơn PA và PE ban đầu. Khi có mặt chất tương hợp PE-g-AM, PE-g-AAC tính chất cơ học của vật liệu PA/PE được tăng lên rất nhiều. Rõ ràng chất tương hợp đóng vai trò một lớp chuyển tiếp hay nói cách khác là một tác nhân kết dính giữa hai pha PA và PE qua cầu liên kết hydro hoặc phản ứng giữa các nhóm amin hoặc amit của PA với anhyđric maleic ghép trên mạch PE. 


Một điều thú vị và rất đặc biệt là độ bền kéo đứt và độ dãn dài tương đối khi đứt của vật liệu blend sau khi già nhiệt ở 100 0C sau 72 giờ hầu như không thay đổi, trong khi độ dãn dài tương đối của PA giảm xuống mạnh, chỉ còn bằng 33% so với giá trị ban đầu. PA và PE riêng lẻ, chúng chịu oxy hoá nhiệt kém. Theo chúng tôi, trong blend PA/PE-g-AM/PE nghiên cứu ở đây, PE được phân tán trong pha PA, ít bị tác động của tác nhân oxy hoá, vì vậy ít bị biến đổi. Thông thường PA bị oxy hóa là do phản ứng của nhóm amin và amít với oxy và các tác nhân oxy hoá trong môi trường. Trong vật liệu blend này các nhóm hoạt động này có thể bị “khoá” bởi nhóm chức của vòng anhydric maleic ghép trên PE do tương tác hoặc phản ứng, do vậy chúng ít bị phản ứng và vật liệu chịu oxy hoá nhiệt tốt hơn. 


5.1.2. Tính chất điện 


		Mẫu

		Điện trở mặt (()



		

		Khô

		Sau 24 giờ ngâm nước



		PA/PE-g-AM/PE

		3,4.1011 

		1,2.1010 



		PA/PE-g-AAC/PE

		7,5.1011- 3,1.1012 

		8,4.1010 - 5,3.1011





Bảng 5.  Tính chất điện của polyme blend


Từ kết quả ở bảng 5 cho thấy, điện trở cách điện của blend sau khi ngâm nứoc 24 giờ có giảm đi nhưng không đáng kể. Điều đó chứng tỏ, vật liệu blend hút ẩm và nuớc ít hơn hẳn so với PA.


5.2. Polyme blend PA/PP


5.2.1. Tính chất cơ học và khả năng chịu lão hóa 


		PA/


PP-g-AM


/PP

		100/0/0

		0/0/100

		90/3/10

		80/3/20

		75/3/25

		70/3/30

		50/3/50

		25/3/75



		E ( MPa)

		1200

		995,78

		876

		920

		921,69

		959,42

		835,72

		781,45



		( ( MPa)

		74,4

		34

		65,3

		52,56

		43,88

		35,49

		32

		31,8



		( ( %)

		180

		350

		329,4

		300

		283,92

		316,21

		88,32

		24,43





Bảng 6. Sự phụ thuộc của tính chất cơ học vào thành phần của blend PA/PP-g-AM/PP.


Căn cứ vào tính chất kỹ thuật yêu cầu và yếu tố kinh tế, chúng tôi đã lựa chọn blend PA/PP-g-AM/PP với các tỷ lệ 80/3/20 để thử nghiệm lão hóa và các thử nghiệm khác.


		Mẫu 

		( (MPa)

		(  (%)

		Độ cứng (SoA)

		k(

		k(



		PP

		34

		350

		

		

		



		PA

		74,4

		180

		

		

		



		Hỗn hợp PA/PP

		39,04

		46

		

		

		



		PA/PP-g-AM/PP

		52,56

		296

		97-98

		

		



		PA/Copolyme/PP

		53,83

		314

		

		

		



		Già nhiệt ở T = 100 0C,


t = 72 h 

		PA/PP-g-AM/PP

		42

		215

		

		0,8

		0,73





Bảng 7. Tính chất cơ học của hỗn hợp PA/PP ( 80/20) và blend PA/PP-g-AM/PP ( 80/3/20)

Độ bền kéo đứt của hỗn hợp PA/PP, của blend PA/PP-g-AM/PP cũng như của blend PA/copolyme/PP được trình bày ở bảng 7. Kết quả cho thấy khi chỉ trộn hợp đơn thuần PA và PP và không có mặt của chất tương hợp thì tính chất cơ học của hỗn hợp PA/PP rất kém, thấp hơn rất nhiều so với PA và PP ban đầu. Độ dãn dài tương đối của PA hoặc PP đều nằm trong khoảng từ 


180 % đến 350%, trong khi chỉ số này ở hỗn hợp PA/PP chỉ đạt khoảng 46%. Độ kéo đứt của hỗn hợp PA/PP cũng chỉ đạt khoảng 52% so với độ bền kéo đứt của PA.


Khi có mặt của PP-g-AM tính chất cơ học của blend tăng lên rất nhiều . Độ giãn dài tương đối khi đứt của tổ hợp đạt tới 296% tức là cao hơn so với PA ban đầu. Vai trò của chất tương hợp ở đây có thể giải thích qua việc hình thành một lớp chuyển tiếp giữa hai pha PP và PA từ PP-g-AM. Những đoạn mạch của PP-g-AM đã kết dính với pha PP đồng thời cũng kết dính với pha PA qua cầu liên kết hydro hoặc phản ứng của nhóm AM ghép trên mạch PP với các nhóm  amin và amit của PA.


Khi so sánh giữa blend PA/PP-g-AM/PP sử dụng chất tương hợp chế tạo trên máy đùn do chúng tôi tự chế tạo và PA/Copolymer/PP sử dụng chất tương hợp nhập ngoại của CHLB Đức chúng tôi nhận thấy không có sự khác biệt lớn về tính chất cơ học. Các chỉ số về độ bền đứt, độ giãn dài khi đứt của hai tổ hợp trên đều tương đương. 


5.2.2. Tính chất điện 


		Mẫu

		Điện trở mặt (()



		

		Khô

		Sau 24 giờ ngâm nước



		PA/PP-g-AM/PP

		4.1011 

		2,2.1010 





Bảng 8.  Tính chất điện của polyme blend


6. Độ bền rão của vật liệu




Hình 3. Độ biến dạng rão của blend PA/PP-g-AM/PP ở nhiệt độ 40 0C


Kết quả đo độ rão theo kéo của vật liệu ở ứng suất 9,73 và 12,16 MPa, ở nhiệt độ 40 0C trong thời gian 55,42 giờ được trình bầy ở hình 3. ở ứng suất 9,73 MPa mẫu bị biến dạng 1,4%, môđun rão giảm từ 4524,7 xuống 555 MPa và ở ứng suất 12,16 MPa mẫu bị biến dạng 2,86%, môđun rão giảm từ 1123,3 MPa xuống 340,6 MPa. Như vậy, dưới tác động của tải trọng theo thời gian vật liệu blend có bị biến dạng, song không bị phá huỷ do không bị tách pha. Điều đó chứng tỏ PA và PP có sự kết dính tốt.


7. So sánh tính chất kỹ thuật của polyme blend chế tạo với tính chất kỹ thuật của polyme blend yêu cầu trong Dự án và ngành đường sắt


		TT

		Tên sản phẩm và chỉ tiêu 


chất lượng chủ yếu

		Đơn vị đo

		Mức chất lượng



		

		

		

		Kế hoạch 

		Thực hiện



		

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5



		1

		Vật liệu polyme blend PA/PE-g-AM/PE và căn nhựa 


a. Tính chất ban đầu

		

		

		



		

		- Cường độ kéo đứt

		MPa

		( 40

		60



		

		- Độ dãn dài tương đối

		%

		( 250

		300



		

		- Độ cứng

		SoA

		94 -98

		94-95



		

		- Modul đàn hồi  

		MPa

		( 800

		950



		

		- Độ bền rão kéo

		MPa/giê

		

		



		

		- Điện trở cách điện

		Trạng thái khô

		( (500V)

		( 1010

		3,4. 1011



		

		

		Sau 24 h ngâm nước

		

		( 108

		1,2. 1010



		

		b. Tính chất sau khi thử nghiệm lão hoá ở 1000C, 72h

		

		

		



		

		- Cường độ kéo đứt

		MPa

		( 40

		48



		

		- Độ dãn dài tương đối

		%

		( 200

		290



		2

		Vật liệu polyme blend PA/PE-g-AAC/PE và căn nhựa 


a. Tính chất ban đầu

		

		

		



		

		- Cường độ kéo đứt

		MPa

		( 40

		65,7



		

		- Độ dãn dài tương đối

		%

		( 250

		310



		

		- Độ cứng

		SoA

		94 -98

		94-95



		

		- Modul đàn hồi  

		MPa

		( 800

		855



		

		- Độ bền rão kéo

		MPa/giê

		

		



		

		- Điện trở cách điện

		Trạng thái khô

		( (500V)

		( 1010

		3,1. 1011



		

		

		Sau 24 h ngâm nước

		

		( 108

		5,3. 1010



		

		b. Tính chất sau khi thử nghiệm lão hoá ở 1000C, 72h

		

		

		



		

		- Cường độ kéo đứt

		MPa

		( 40

		56,9



		

		- Độ dãn dài tương đối

		%

		( 200

		290



		3

		Vật liệu polyme blend PA/PP-g-AM/PP và căn nhựa 


a. Tính chất ban đầu

		

		

		



		

		- Cường độ kéo đứt

		MPa

		( 40

		52,56



		

		- Độ dãn dài tương đối

		%

		( 250

		300



		

		- Độ cứng

		SoA

		94 -98

		97-98



		

		- Modul đàn hồi  

		MPa

		( 800

		920



		

		- Độ bền rão kéo

		12,16 MPa/55,42 giờ

		Biến dạng 2,86%



		

		Điện trở cách điện

		Trạng thái khô

		( (500V

		( 1010

		4. 1011



		

		

		Sau 24 h ngâm nước

		

		( 1018

		 2,2.1010



		

		b. Tính chất sau khi thử nghiệm lão hoá ở 1000C, 72h

		

		

		

		



		

		       - Cường độ kéo đứt

		MPa

		( 40

		 42



		

		       - Độ dãn dài tương đối

		%

		( 200

		 215



		4

		Cóc ray

		

		

		



		

		- Cường độ kéo đứt

		MPa

		( 60

		72



		

		- Độ dãn dài tương đối

		%

		 50

		120



		

		- Modul đàn hồi

		MPa

		( 950

		1100





Bảng 9. Tính chất kỹ thuật của polyme blend chế tạo và tính chất kỹ thuật yêu cầu trong Dự án


		TT

		Tên sản phẩm và chỉ tiêu 


chất lượng chủ yếu

		Đơn vị đo

		Mức chất lượng



		1

		- Cường độ kéo đứt

		MPa

		( 32



		2

		- Độ dãn dài tương đối

		%

		( 20



		3

		- Độ cứng

		SoA

		94 -98



		4

		- Điện trở cách điện

		Trạng thái khô

		( (500V)

		( 1010



		

		

		Sau 24 h ngâm nước

		

		( 108



		5

		b. Tính chất sau khi thử nghiệm lão hoá ở 1000C, 72h

		

		



		

		- Cường độ kéo đứt

		MPa

		( 32



		

		- Độ dãn dài tương đối

		%

		( 70





Bảng 10. Tính chất kỹ thuật của căn nhựa quy định bởi Tổng công ty đường sắt Việt nam.


Các kết quả thu được về tính chất cơ học và thử nghiệm lão hóa đựơc và trình bầy ở bảng 9 và cho thấy, các tính chất kỹ thuật của vật liệu blend và sản phẩm căn nhựa cao hơn hẳn so với các tính chất kỹ thuật quy định bởi TCTĐS Việt nam ( bảng 10) và cũng cao hơn  các tính chất kỹ thuật quy định trong Dự án. 


8. Tóm tắt công nghệ chế tạo polyme blend


Qua quá trình nghiên cứu khảo sát, thử nghiệm và hoàn thiện công nghệ, kiểm tra tính chất kỹ thuật chúng tôi rút ra được quy trình công nghệ chế tạo polyme blend PA/PE và PA/PP như sau:


Tổ hợp nhựa PA/ PE-g-AM/PE ( 80/3/20) hoặc tổ hợp nhựa PA/ PE-g-AAC/PE (85/5/15) hoặc tổ hợp nhựa PA/ PP-g-AM/PP ( 80/3/20) được cân chính xác, sau đó đưa vào máy trộn và đảo đều trong thời gian 30 phút ở nhiệt độ phòng sau đó đưa vào phễu nạp liệu của máy đúc phun và sấy bằng không khí nóng 80 0C lưu thông trong 8 giờ. Tiếp đó vật liệu blend được chế tạo trong thiết bị đúc phun trong vùng nhiệt độ 200-235 0C đối với tổ hợp PA/ PE-g-AM/PE, trong vùng nhiệt độ 220-250 0C đối với tổ hợp PA/ PE-g-AAC/PE và trong vùng nhiệt độ 230-255 0C đối với tổ hợp PA/ PP-g-AM/PP; với tốc độ quay của trục vít là 75 vòng/phút, thời gian blend hóa là 45 giây, áp suất phun là 150 MPa, thời gian lưu khuôn là 15 giây và nhiệt độ khuôn là 70 0C. 


9. Kết luận

1. Đã nghiên cứu và hoàn thiện công nghệ chế tạo polyme blend PA/PE và PA/PP trên thiết bị đúc phun công nghiệp để chế tạo căn nhựa và cóc ray.


2. Đã ứng dụng công nghệ chế tạo polyme blend PA/PE và PA/PP để chế tạo 1.138.796 căn nhựa, 3.000 cóc ray từ năm 2002 (năm chuẩn bị Dự án) đến hết năm 2004. Kết quả cho thấy, công nghệ chế tạo đơn giản, ổn định và hoàn toàn có thể triển khai ở quy mô sản xuất lớn.


3. Các chỉ tiêu kỹ thuật của polyme blend đáp ứng được các chỉ tiêu kỹ thuật quy định bởi Tổng công ty đường sắt Việt nam và Dự án. Vật liệu polyme blend có tính chất độc đáo: chịu lão hoá tốt.


Chương III. Kết quả triển khai ứng dụng


1. ứng dụng polyme blend để sản xuất căn nhựa, cóc ray cho tà vẹt bê tông


Trên cơ sở quy trình công nghệ chế tạo polyme blend và thiết bị đúc phun của Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, chúng tôi đã sản xuất và cung cấp căn nhựa và cóc ray và vật liệu polyme blend cho các cơ sở của Tổng công ty đường sắt Việt nam với số lượng  như sau: 


		Năm

		Căn nhựa ( cái)

		Cóc ray ( cái)

		Polyme blend ( kg)



		2002

		793.300

		3000

		5000



		2003

		345.496

		

		2000



		2004

		

		

		



		Tổng cộng

		1.138.796

		3000

		7000



		Thành tiền

		3.563.958,204 đồng





Bảng 11. Số lượng sản phẩm căn nhựa, cóc ray và vật liệu polyme


2. ứng dụng polyme blend để sản xuất lõi nhựa Vossloh cho tà vẹt bê tông dự ứng lực


Trong quá trình thực hiện Dự án, chúng tôi cũng cung cấp 2.000kg vật liệu blend cho Công ty cao su đường sắt để chế tạo chi tiết lõi nhựa VOSSLOH SKL-14 để chế tạo thử tà vẹt bê tông dự ứng lực. Chi tiết này nằm sâu trong tà vẹt bê tông và được đúc liền trong khi sản xuất tà vẹt bê tông dự ứng lực. Các tính chất kỹ thuât của sản phẩm này đòi hỏi cao hơn so với căn nhựa. 


Các sản phẩm lõi nhựa đã được lắp đặt thử tại km 65 đoạn đường Hà nội-Phủ lý và  đoạn đường Hà nội –Thanh hóa.


3. Các kết quả ứng dụng khác của Dự án


Ngoài những kết quả ứng dụng trên, chúng tôi cũng đang ứng dụng chất tương hợp PE-g-AM để nghiên cứu triển khai ứng dụng vật liệu nanocompozit PE/nano-clay để làm cáp điện và vật liệu bao gói ít thấm khí.


Đánh giá kết quả của Dự án


1.      Kết quả về mặt công nghệ


· Trong khuôn khổ Dự án đã xây dựng và hoàn thiện công nghệ chế tạo 3 loại chất tương hợp PE-g-AM, PE-g-AAC và PP-g-AM ở quy mô pilot trên thiết đùn cắt hạt.


· Đã xây dựng và hoàn thiện công nghệ chế tạo 3 loại polyme blend PA/PE-g-AM/PE, PA/PE-g-AAC/PE và PA/PP-g-AM/PP trên thiết bị đúc phun công nghiệp để sản xuất căn nhựa và cóc ray.


· Các polyme blend và các sản phẩm chế tạo ra đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật của Tổng công ty đường sắt và của Dự án đề ra.


2. Kết quả về triển khai ứng dụng


Trên cơ sở công nghệ chế tạo các chất tương hợp, công nghệ chế tạo các vật liệu polyme blend và dây chuyền sản xuất đồng bộ tự trang bị, từ 2002 (năm chuẩn bị Dự án) đến 2004, đã sản xuất và cung cấp 1.138.796 căn nhựa, 3000 cóc ray và 7000 kg polyme blend với số tiền là 3.563.958,204 đồng

3.      Hiệu quả kinh tế - xã hội 

Trong quá trình chuẩn bị và thực hiện Dự án, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới đã phục vụ kịp thời, đầy đủ các nhu cầu thường xuyên về sản phẩm căn nhựa của các công ty và xí nghiệp thuộc ngành GTVT đường sắt; góp phần tạo công ăn việc làm, chủ động trong sản xuất cho các cơ sở sản xuất, tiết kiệm ngoại tệ cho Nhà nước. Sản phẩm  căn nhựa đã đáp ứng kịp thời các yêu cầu đột xuất, khẩn cấp để khắc phục nhanh hậu quả các đoạn đường bị hư hỏng trong những năm qua. 


      Sản phẩm căn nhựa cũng đã phục vụ cho việc nâng cấp tốc độ chạy tầu S1 và S2 từ Hà nội đi thành phố Hồ Chí Minh và giảm giờ chạy tầu từ 34 giờ xuống còn 29 giờ  trong thời gian vừa qua

4. Kết quả về liên kết sản xuất và mở rộng lĩnh vực ứng dụng của polyme blend


· Tổng công ty đường sắt Việt nam có chủ trương từng bước làm chủ công nghệ và tiến tới chủ động tự sản xuất căn nhựa, cóc ray từ polyme blend, nên trong thời gian thực hiện Dự án, chúng tôi đã cung cấp 7000 kg  vật liệu polyme blend và hướng dẫn kỹ thuật cho Xí nghiệp cao su đường sắt để đơn vị này bước đầu làm quen và sản xuất một phần căn nhựa cho ngành đường sắt. 

· Qua quá trình thử nghiệm và ứng dụng đã chứng tỏ polyme blend  có tính chất cơ học và chiụ khí hậu nhiệt đới tốt. Trên cơ sở đó, Tổng công ty đường sắt Việt nam đã cho phép ứng dụng polyme blend để sản xuất và ứng dụng thử sản phẩm lõi nhựa VOSSLOH của tà vẹt bê tông dự ứng lực. Theo kế hoạch sản phẩm này sẽ được triển khai ứng dụng nhiều trong thời gian tới.

5. Kết quả về chế tạo thiết bị


Trên cơ sở những kiến thức và hiểu biết về công nghệ và thiết bị gia công polyme và phần kinh phí không phải hoàn lại của Dự án, tập thể Dự án đã thiết kế và phối hợp với Viện bảo hộ lao động chế tạo một máy đùn cắt hạt cỡ pilot trị giá 125 triệu đồng, công suất 30-35 kg/giờ để chế tạo chất tương hợp phục vụ trực tiếp cho Dự án. 


6. Kết quả về khoa học và đào tạo cán bộ


Trên cơ sở kết quả của Dự án, tập thể tác giả đã công bố: 


· 1 bài báo trên Tạp chí Hóa học


· 2 bài báo trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ


· 3 báo cáo khoa học tại Hội nghị Hóa học toàn quốc và Hội nghị khoa học Hóa lý và lý thuyết


· Hướng dẫn 4 sinh viên làm luận án tốt nghiệp


· Đào tạo 1 Thạc sỹ

7. kinh phí thực hiện dự án

7.1. Tổng kinh phí đầu tư cần thiết để triển khai Dự án 


		TT

		Nguồn vốn

		Tổng cộng


(triệu ®.)

		Trong đó



		

		

		

		Vốn cố định

		Vốn lưu động



		

		

		

		Thiết bị máy móc

		Hoàn thiện công nghệ

		Xây dựng cơ bản

		Lương thuê khoán

		Nguyên vật liệu năng lượng

		Khấu hao thiết bị, nhà xưởng đã có: thuê thiết bị

		Khác (công tác phí, quản lý phí, kiểm tra nghiệm thu...)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		1


2




		Ngân sách SNKH


Vốn tự có của cơ sở




		1.300


3.500

		125


850

		250


70

		-


375

		50


175

		800


1.830

		-


175

		75


25



		Tổng

		4.800

		975

		320

		375

		225

		2.630

		175

		100





7.2. Bảng kê khai kinh phí thực hiện Dự án từ kinh phí được cấp


		Chỉ tiêu

		Kinh phí Được cấp


( triệu đồng)




		Số tiền ( triệu đồng)



		

		

		Đã sử dụng

		Đã
quyết toán



		Khoản I. Thuê khoán chuyên môn

		

		

		



		Mục 114

		300,0

		300,0

		300,0



		Khoản II. Nguyên vật liệu, năng lượng

		

		

		



		Mục 119

		800,0

		803,178

		803,178



		Khoản III. Thiết bị, máy móc chuyên dùng 

		

		

		



		Mục 145

		125,0

		125,0

		125,0



		Khoản IV.Xây dựng và sửa chữa nhỏ

		

		

		



		Mục 117

		25,4

		17,9

		17,9



		Khoản V. Chi khác

		

		

		



		Mục 110,111, 112,

		2,5

		2,771

		2,771



		Mục 113,116…134

		47,1

		51,155

		47,151



		Tổng cộng

		1.300,004

		1.300,0





Dự án có trách nhiệm trả vào tài khoản chuyên thu của Bộ Khoa học và Công nghệ khoản kinh phí thu hồi là 1040 triệu đồng đúng như quy định, trong đó 30/12/2005: 600 triệu đồng và 30/6/2006: 440 triệu đồng.


Kết LUẬN và kiến nghị


· Dự án đã xây dựng và hoàn thiện được công nghệ chế tạo 3 loại chất tương hợp PE-g-AM, PE-g-AAC và PP-g-AM trên thiệt bị đùn cắt hạt tự chế tạo quy mô pilot và đã xây dựng và hoàn thiện công nghệ chế tạo 3 loại polyme blend PA/PE-g-AM/PE, PA/PE-g-AAC/PE và PA/PP-g-AM/PP trên thiết bị đúc phun công nghiệp với quy trình ổn định.


·  Đã sản xuất và cung cấp 1.138.796 căn nhựa, 3000 cóc ray và 7000 kg polyme blend với số tiền là 3.563.958,204 đồng.  Các polyme blend và các sản phẩm đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật của Tổng công ty đường sắt và của Dự án đề ra.


· Polyme blend còn được ứng dụng để sản xuất và ứng dụng thử sản phẩm lõi nhựa VOSSLOH của tà vẹt bê tông dự ứng lực, một sản phẩm mới sẽ  triển khai ứng dụng nhiều trong thời gian tới. 


· Ngoài ra, các kết quả của dự án đã được công bố 2 bài báo trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 3 báo cáo khoa học, hướng dẫn 4 sinh viên tốt nghiệp, đào tạo 1 Thạc sỹ. 


· Trong quá trình thực hiện, Dự án cũng gặp một số khó khăn do vốn đầu tư của TCTĐS Việt nam cho ngành đường sắt bị giảm, giá cả vật tư biến động, tăng mạnh, hơn nữa ngành đường sắt lại có chủ trương tự sản xuất, do vậy việc sản xuất và triển khai sản phẩm căn nhựa, cóc ray trong 2 năm 2003 và 2004 vẫn còn chậm so với dự kiến. Vị vậy, chúng tôi kính đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Chương trình KC.02 xcem xét và cho phép tập thể Dự án tính số sản phẩm sản xuất và cung cấp từ năm 2002 ( năm chuẩn bị Dự án) vào số sản phẩm của Dự án.


· Kính đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Chương trình KC.02 tạo điều kiện giúp đỡ để có thể mở rộng phạm vị ứng dụng của vật liệu polyme blend trong một số lĩnh vực khác.  
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LOI MO PAU
Trong vai chuc nam tré lai day, vat liéu polyme blend dugc nghién ciu
va ting dung nhiéu do két hop duoc nhitng tinh chat ndi troi ciia cdc polyme
don 1¢, tham chi trong nhiộu truong hop loai vat liộu nay lai cộ nhiing tinh
chat dac biét ma von cac polyme ban dau khong co, dap tng dugc cac tinh

chat clia cdc san phadm k§ thuat yéu cau, gid thanh vira phai, dé gia cong.

Trộn thé gidi, viec ting dung cộc chi tiột bang cao su, nhua ¢ tinh nang
k¥ thuat cao d€ thay thé cac chi tiét bang kim loai da dugc trién khai tir 1au va
van con dang ti€p tuc. D6 1a mot xu thé tat yéu. Viéc tng dung vat liéu
polyme vira c6 ti€n bo vé mit khoa hoc va cong nghé vat liéu, lai vira cé hiéu
qua kinh t€ cao do it bi t6n that gay ra do an mon, giam nhe trong luong clia

phuong tién, giam x6c t6t hon, it gay tiéng on, thay th€ nhanh, giam gia thanh.

Cung tham gia vao qua trinh cong nghiép héa dat nuéc va hoi nhap
quoc t€, Téng cong ty dudng sit (TCTDS) Viét nam dang din dan hién dai
hoa nganh dudng siat. Mot s6 chi tiét bang kim loai da budc ddu duoc thay thé
bang cdc phu kién bang cao su, nhua nhu : cin nhua, c6c ray nhua, dém ray
nhua, dém cao su, gudc ham bang nhua, 16i nhua va hang loat cdc chi tiét
khéc.

Truéc nam 1998, san pham cédn nhua, c6c ray nhua déu phai nhap tir
Trung qudc va ch€ tao tir PA 6. Viéc nhap san pham tir nuGc ngoai ¢6 thuan
loi 1a ¢6 san phdm ding ngay, khong mat thoi gian nghién ctu nhung ciing c6
nhiing khé khan nhat dinh: ton ngoai té, khong chu dong ké hoach, bi 1&
thudc. Do vay TCTDS Viét nam da quyét dinh dua vao cac don vi trong nudc
dé san xuat can nhua trong d6 cé Vién Ky thuat Nhiét d6i, Vien Khoa hoc va
Cong nghé Viét nam.

Nam 1999, Vién Ky thuat Nhiét d6i buéc dau da xay dung mot day
chuyén san xuat tuong doi dong bo dé trién khai ing dung vat liéu polyme
blend. Chiing t6i da cung cap dl cho nganh san phdm can nhua va céc ray dé

thay th€ hoan toan san pham phai nhap ngoai. Mic dau vay, dé ti€p tuc gép
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phan nang c4p va hién dai hod nganh dudng sat Viét nam trong thoi gian tdi,
vin céan phai ti€p tuc hoan thién vé mat vat liéu, thiét bi va cong nghé dé c6
thé san xudt dugc cin nhua va coc ray nhua thich tng duoc véi diéu kién st
dung khéic nghiét dac thi cia nganh duong sat va diéu kién khi hau Nhiét dé6i
am Viột nam. Do vay, Bo Khoa hoc va Cong nghộÂ, Chuong trinh Nha nuộc vé
Khoa hoc va phat triộn Cong nghé vat lieu mội (KC.02) di tao diộu kiộn va
giao cho Vién Ky thuat Nhiét d6i thuc hién Du an san xuit thir nghiém cap
Nha nuéc mang ma s6 KC.02.DA.04 vé noi dung: “Hoan thién cong nghé
ché tao polyme blend polyetylen/polyamit, polypropylen/polyamit) dé sdn
xudt can nhua, coc ray phuc vu nganh duong sat”.

Du an nham muc tiéu:
1. Hoan thién cong nghé ché tao vdt liéu polyme blend (PE/PA, PP/PA)
dé sdn xudt can nhua, céc ray ddp iing cdc tinh ndng ky thudt cua TCTDS
Viét nam quy dinh.
2. Cung cdp ddy dii vé chiing loai va s¢ luong cdc sdan phdm cdn nhua, céc
ray cho toan nganh giao thong vdan tdi (GIVT) duong sdt, ddp iing kip thoi
nhu cdu bdo duéng va ndng cdp cdc tuyén duong sdt trong cd nudc.

Nhiing noi dung chinh cua Du 4n bao gom:
1.  Xdy dung va hoan thién quy trinh cong nghé ché tao chdt tuong hop
PE-g-AM, PE-g-AAC va PP-g-AM ¢ trang thdi nong chdy, phuc vu cho viéc
ché’tao polyme blend.
2. Ché tao mot thiét bi dun cdt hat quy mo pilot dé sdn xudt chdt tuong
hop
3. Xdy dung va hoan thién quy trinh cong nghé sdn xudt polyme blend
PE/PA va PPIPA dé ché’tao cdn nhua, coc ray trén thiét bi phun cong nghiép.
4, Trién khai sdn xudt va iing dung cdc loai cdn nhua, céc ray trén cdc
tuyén duong st Viét nam ddp iing nhu cdu bdo dudng va ndng cdp nganh

duong sat Viét nam.



CHUONG L. CONG NGHE CHE TAO CHAT TUONG HQP: PE-g-AM,
PE-g-AAC, PP-g-AM
1.  Co s6 khoa hoc cua viéc ghép AM va AAC vao PE va PP ¢ trang
thai nong chay trén thiét bi dun cat hat

Cac chat tuong hop polyetylen ghép anhydric maleic (PE-g-AM),
polyetylen ghép axit acrylic (PE-g-AAC) va polyproylen ghép anhydric
maleic (PP-g-AM) duoc ch€ tao bang viéc ghép anhydric maleic (AM), axit
acrylic (AAC) 1a nhitng monome c6 ndi doi 1én PE va PP & nhiét do gia cong
cua PE va PP, str dung dicumyl peoxit (DCP) la chat khoi mao phan tng. Phan
tng ghép xay ra trong budng tron cua may dun theo co ché goc, bao gom 4
phan ung co ban: phan huy peoxit thanh goc tu do, phan tng khoi mao tao
thanh géc polyme, phan ting ghép va phan ting ngat mach.
2. Nguyeén liéu va héa chat ban dau
e LLDPE: San phdm thuong mai ctia hang Daelim (Han Quéc) & dang hat,

mdi bao 25 kg, ty trong 0,91 g/cm?, chi s6 chay 2,63-2,66 g/10 phuit

(190 °C, tai trong 2,16kg), khoang nhiét do néng chay 120-122 °C.

e PP: Sin phiam thuong mai ctia hang Samsung, (Han Quoc) ) & dang hat,
mdi bao 25 kg, ty trong 0,9 g/cm?, chi s6 chay 3,5 g/10 phit (190 °C, tai
trong 2,16kg), khoang nhiét do néng chdy 165 °C .

e AAC: San phdm thuong mai ctia Han Qudéc, ty trong 1,05, nhiét do soi
140-142 °C, do tinh khiét 97%, hé so chiét quang 1,42.

e AM: San pham thuong mai ciia hang Sigma Aldrich (M§), m6i thung 50
kg, nhiét do néng chay 52,8 °C, do tinh khiét 97 %.

e DCP: San pham thuwong mai ctia hang Aldrich (MĐ), mội thing 5 kg, do
tinh khiét 97 %.

3. Thiét bi ché tao chat tuwong hop
Thiét bi ché tao chat tuong hop 1a thi€t bi dun, dugc thiét k€ va ché tao

trong khuon khé Du 4n phuc vu truc ti€p cho viéc ché tao chat twong hop va
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mot s6 cong viéc nghién citu va trién khai khic. Thiét bi dun dugc xem nhu 1a
thi€t bi phan tng, trong d6 cic monome AM va AAC duoc ghép 1én PE va PP
O trang thai néng chay, khong st dung dung moi. Du6i day 1a cac thong so k¥

thuat cta thi€t bi dun phan tng:
- May dun 1 truc vit

- DPuong kinh truc vit: 45 mm.

- Ty 1é chieu dai/duong kinh truc vit (L/D) = 28.

- Truc vit duoc diéu chinh vo cap: 0-120 vong/phuit.

- C6 4 ving nhiét do, c6 thé dot néng l1én dén 400 + 1°C.

- DAau hinh gom 6 soi, duong kinh 4,5 mm.

- Bộ nuộc ¢6 kich thudc dai x rong = 150 x 50 cm dộ lam nguodi cdc soi
polyme sau khi ra khoi dau dun, cộ duong dan cho nudc vao va duong dan
cho nudc ra.

4. Phuong phap xac dinh ham luong AM va AAC cua chat tuong hop
Ham lugng AM va AAC cutia chét twong hop duogc xdc dinh bang phuong

phap ph6 hong ngoai. Mau PE hoic PP sau khi ghép AM, AAC duoc trich ly

bang axéton trong 8 gid dé€ loai AM va khong phan tng va say 70°C trong 8

gi0. Ham luong AM duoc xac dinh & dang mang c6 chiéu day 50 um trén may

hong ngoai Perkin Elmmer, dua vao su xuat hién va cuong do pic dao dong
ctia nhém cacbonyl CO thudc vong anhydric maleic & dai khoang 1786 cm™.

Ham lugng AM duogc ghép 1én PP (% trong luong) duoc tinh dua vao ty 1€

dién tich A, 4/A| s (A,5: Dién tich clia pic cia nhém CO & 1786 cm™ tuong

ting v6i luong AM, A, Dién tich cua pic cia nhém CH,; ¢ 1166 cm™ tuong
ung v6i nhém CH; cua PP).

Ham lugng AM dugc ghép 1én LLDPE (% trong lugng) dugc tinh dua vao
ty 1& dién tich A ;56/A 37507 (A 756 Dién tich ctia pic ciia nhém CO & 1786 cm'™
tuong tng voi luong AM, A 5,4, Dién tich cua pic ctia nhém CH; 6 1372,97
cm’ tuong ting v6i nhém CH, ctia LLDPE).

Ham luong AAC dugc ghép 1én LLDPE (% trong luong) duoc tinh dua vao
ty 1& dién tich A ;56/A 37507 (A 7560 Dién tich ctia pic ciia nhém CO & 1786 cm'™
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twong tng v6i luong AAC, A 5,4, Dién tich ctia pic cia nhém CH; 6 1372,97

cm’ twong tng v6i nhém CH, ctia LLDPE).

5. Cong nghé ché tao chat tuong hop

Cong nghé ché tao cac chat twong hop PE-g-AM, PP-g- AM va PE-g-

AAC bao gom 4 cong doan nhu sau (hinh 1):

Chuén bi t6 hgp nguyén liéu/monome/chat khoi mao: PE véi AM (hoic

PP v6i AM hoac PE v6i AAC) va chat khoi mao phan tng DCP

Nap liéu va ghép trén thiét bi dun phan ting
Lam lanh

Cit hat

Say kho

Doéng bao

5.1. So do6 cong nghé ché tao chat tuong hop

Nguyén liéu/monome/DCP

Chuan bi nguyén liéu

a0 Tron

@ 5 5

Duin phan tng Lam lanh  Cat hat Say boéng bao

Hinh 1. So do cong nghé ché tao chat tuong hop

5.2. Tom tat quy trinh cong nghé ché tao chat tuong hop PE-g-AAC,
PE-g-AM va PP-g-AM



5.2.1. Quy trinh cong nghé ché tao chat tuong hop PE-g-AAC

Can chinh x4c cdc loai nguyén liéu nhu LLDPE (sau khi sy 4 gio & 80 °C
r6i dé nguoi), AAC (1-3 phan khoi luong so v6i LLDPE) va DCP (0,15-0,2
phan khoi lugng so véi LLDPE). Tron tur tt AAC va DCP v6i LLDPE theo ty
lé da tinh todn trén mot mdy tron. Gia nhiét may dun truc vit xodn nhu sau:
ving 1 (ving cap liéu) 135-136 °C, ving 2 (ving nén va néng chdy) 141-
142°C, vung 3: 141-142°C va ving 4 (ving ddu dun): 170 °C. Sau khi nhiét
do trén cac ving ctia may dun dat tGi gia tri nhu da dat, dua hon hop nguyén
liéu (LLDPE da tron AAC va DCP) tir mdy tron vao may dun qua phéu nap
lieu. Pau tién, nhua LLDPE chdy mém, sau d6 né chuyén sang trang thai
néng chay va qua trinh phan tung ghép AAC vao LLDPE xay ra duéi tac dung
cta chat khoi mao DCP 6 trang thai néng chay trong may dun. May dun dong
vai tr0 cua thiét bi phan ting va truc vit xoan (gan véi mo to dugc diéu chinh
vO cp) dong vai tro cia bo phan khudy tron cac nguyén liéu. Trong qua trinh
phan tng, néu nhiét do cac vung trén xy lanh may dun vugt qua gia tri da dat,
hé thong quat bo tri twong tng véi cac ving s€ tu dong 1am viéc nho su diéu
khién ctia cdc bién tan, khi d6 nhiét do cdc vung trén xy lanh mdy dun sé ha
xudng. Tién hanh diéu chinh t6¢c do dong nhua néng chay (LLDPE-g-AAC)
qua dau dun (1a dia c¢6 khoan cédc 16 dudng kinh 4,5 mm) nho di€u chinh (vo
cộp) toc do mo to gin vội truc vit xoan. Cic sgi nhua LLDPE-g-AAC ¢6
dudng kinh 2 mm ra khội dau din dugc dan vao hộ thong 1am mat bang nude
lanh v&i chiéu dai 150 cm. Sau khi dugc 1am mat, cdc sgi LLDPE-g-AAC ran
dugc dua vao mdy cét hat c6 nang suat cat thay déi tuy toc do dao cét. Niang
sudt cat cao nhat dat 35 kg hat LLDPE-g-AAC/gid. Tién hanh siy céc hat
LLDPE-g-AAC trong may sy c6 quat d6i luu khong khi néng & 80 °C trong
4 gid. Sau khi 14y san phdm ra khoi mdy sdy, dé nguoi hoan toan réi déng géi

va dua vao bao quan.
5.2.2. Quy trinh cong nghé ché tao chat tuong hop PE-g-AM

Cong nghé ch€ tao chit tuong hop PE-g-AM ciing ti€n hanh tuong tu
nhu cong nghé ché tao chat tuong hop PE-g-AAC, song trong cdc di€u kién
10



nhu sau: LLDPE/AM/DCP (100/1-3/0,2-0,5); nhiét d6 ghép & 3 ving: vung 1:
160-165 °C, viing 2: 170-175 °C, viing 3: 175- 180 °C, ving 4: 220 °C.

5.2.3. Quy trinh cong nghé ché tao chat tuong hop PP-g-AM

Cong nghé ch€ tao chit twong hop PE-g-AM ciing ti€n hanh tuong tu
nhu cong nghé ché tao chat twong hop PE-g-AAC, song trong cic di€u kién
nhu sau: PP/AM/DCP (100/1-3/0,2-0,5); nhiét d6 ghép & 3 vung: vung 1: 165-
170 °C, ving 2: 165-170 °C, viing 3: 175- 180 °C, viing 4: 180 °C .

6. Tinh chat cua cac chat tuong hop

Chat tuong hgp | Dang | Mau sac | Ham lugng AM | Khoang nhiét
hoac AAC (%) | do néng chay
(°C)
PE-g-AM Hat Trang 0,5-1 113
duc
PP-g-AM Hat Trang 0,5-1 164.8
duc
PE-g-AAC Hat Trang 0,7-0.8 113
duc

Bang 1. Tinh chat caa cac chat tuwong hop
7. Két luan
1. Bad xdy dung va hoan thién duoc cong nghé ché tao 3 loai chdt tuong
hop PE-g-AM, PE-g-AAC va PP-g-AM trén thiét bi dun cat hat tu ché
tao quy mo pilot va tir nhitng nguyén liéu va hod chdt san cé trén thi
truong. Ndang sudt khodng 30-35kg/gio.
2. Dd ché thi va dua vao ving dung 500 kg chdt tuong hop cdc loai. Quy
trinh va sdan phdm on dinh.
3. Ham luong AM trong chdt tuong hop PE-g-AM va PP-g-AM la 0,5-1%.
Ham luong AAC trong chdt tuong hop PE-g-AAC 1d 0,7-0,8%.
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CHUONG II. CONG NGHE CHE TAO POLYME BLEND: PE/PA,

PP/PA
1. Co s6 khoa hoc cua cong nghé ché tao polyme blend PE/PA va PP/PA
Polyamit (PA), polyetylen (PE) va polypropylen ( PP) la cic polyme
thuong mai va k¥ thuat quan trong. PA thuong dugc st dung ch€ tao céac chi
tiét dién, chi ti€t co khi va cac chi ti€t cho 6 t6 do co tinh chit co hoc cao,
chiu nhiét, chiu mai mon, dé gia cong va san xuat. Tuy vay, kha nang chiu va
dap, do 6n dinh vé kich thuéc va do bén doi v6i 4m clia moi trudong rat kém,
cong thém gia thanh clia PA tuwong doi dat, do vay viéc ting dung polyme nay
trong mot s6 Iinh vuc bi han ché. Nhitng nhugc diém trén clia PA ¢6 thé khic
phuc bộang viộc tron hop vội PE va PP. Nhu da biột PE, PP ¢6 tinh chat co hoc
vira phai, song ching c¢6 do dan dai twong doi cao, chiu 4m, chiu héa chét va
chiu va dap tot, gia thanh thap. Pang ti€c 1a PA va PP khong tron hop duogc.
Viéc tron hgp don thuan hai polyme nay tao ra mot vat liéu c6 tinh chit co hoc
rdt toi, do PA 1a polyme c6 cuc, trong khi PE va PP la cac polyme khong cuc,
hon thé nita cdc polyme nay c6 hinh théi c4u tric tinh thé khac nhau lam cho
chiing khong tuong hgp dugce véi nhau, dan dén hién tugng tich pha khi tron
hop. Do vay, dé tang tinh twong hop giita 2 polyme nay cin phai dua thém
vao t6 hop vat liéu polyme blend nhitng chat twong hop c6 kha nang két dinh
gifta hai pha nhiam tao ra polyme blend c6 tinh chét co hoc t6t, c6 gia thanh
dung hoa giita gia thanh cua 2 loai polyme nay.
2. Nguyén liéu ban dau
o PAG6: Sin phidm thuong mai cua hang Toray (Nhat), méi bao 25 kg, ty
trong 1,13 g/cm’, chi s6 chdy 25 g/10 phiit (230 °C, tai trong 2,16kg), khoang
nhiét do néng chay 224 °C.
e LLDPE: San phiam thuong mai ctia hang Daelim (Han Qudc) & dang
hat, mội bao 25 kg, ty trong 0,91 g/cm?đ, chi s6 chay 2,63-2,66 g/10 phiit
(190 °C, tai trong 2,16kg), khoang nhiét do néng chay 120-122 °C.
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o PP: San phdm thuong mai ctia hang Samsung, (Han Quéc) ) & dang hat,
ty trong 0,9 g/cm’, mbi bao 25 kg, chi s6 chay 3,5 g/10 phit (190 °C, tai
trong 2,16 kg), khoang nhiét do néng chay 165 °C .

. Ciac chat tuong hop PE-g-AM, PP-g-AM va PE-g-AAC: Sin phdm
do Vién k¥ thuat Nhiét d6i ché tao; PE-g-AM: ham lugng AM la 0,5-1%,
khoang nhiét do néng chay 113 °C; PP-g-AM: ham lugng AM 1a 0,5-1%,
khoang nhiét do néng chay 164,8 °C; PE-g-AAC: ham lugng AAC 1a 0,7-
0,8%, khoang nhiét do néng chay 113 °C.
3.  Cong nghé ché tao polyme blend va can nhua, céc ray

Cong nghé ché tao polyme blend PA/PE, PA/PP va can nhua, céc ray
bao gom 6 cong doan nhu sau ( hinh 2 ):
e Chuén bi t6 hop nguyén liéu
e Nap li¢u va say t6 hop nguyén liéu
e Tao polyme blend va phun cédn nhua, coc ray
e Dinh hinh san pham
e Kiém tra chat luong
e Dong gbi

3.1. So do cong nghé ché tao polyme blend va can nhua, coc ray

Chuén bi t6 hop nguyén liéu

v

Nap liéu va say t6 hop nguyén liéu

v

Tao polyme blend va phun san phdm

v

Dinh hinh san phdm

v

Kiém tra chat lugng

v

Dong 261

Hinh 2. So do cong nghé ché tao polyme blend va can nhua, céc ray
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3.2. Thiét bi ché tao polyme blend va can nhua, coc ray

Vat liéu polyme blend va can nhua, céc ray dugc ch€ tao trén may dic
phun chat déo cong nghiep WOOIJIN Selex 150 (Han Qudéc) c6 diéu khién so
NG, vội cac thong so kƠ thuat sau day ( hinh 3):
- Mady dic phun 1 truc vit, trong luong 6,8 tan

- DPuodng kinh truc vit: 45 mm
- Ty lộ chiộu dai/duong kinh truc vit (L/D) = 22.
- Ap suat phun: 350 kg/cm?
- Trong lugng san pham: t6i da 350 g
- Toc do truc vit xoan duoc diéu chinh vo cap: 0- 212 vong/phiit.
- C6 4 ving nhiét do, c6 thé dot néng 1én dén 400 °C, cong sudt 8,3 kW.
- B0 phan nap liéu: C6 thé sdy néng Ién t6i 200°C, c6 quat théi khong khi
néng di qua nguyén liéu. Dung tich phéu sdy: 80 kg.
- Lam lanh khuon bang nuéc thudng
4.  Kiém tra tinh chat cua polyme blend va can nhua, céc ray
4.1. Tinh chat co hoc
e Modul dan hoi (E): kiém tra theo tieu chuan TCVN 4500-88
e Do bén kéo dit (o), do dan dai twong doi (g): kiém tra theo tiéu
chuan TCVN 4500-88
e Do citng (SoA): ki€m tra theo tiéu chuan TCVN 1595-87
4.2. Do bénrao
Do bén rio kéo dudi tic dong cua tai trong theo thoi gian: duoc tién
hanh thir nghiém theo tieu chudn ASTM D3479/D3479M tai Phong thi
nghiém co ly, Trung tdm nghién ctru vat liéu polyme, Pai hoc Bach khoa Ha
noi.
4.3. Tinh chat dién
Dién trd cach dién truéc va sau khi ngam nuéc trong 24 gid: kiém tra
theo tiéu chuan TCVN 3234-79.

4.4. Kha nang chiu oxy héa nhiét caa polyme blend
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) Vat liéu polyme blend duoc thir nghiém 1do hod & 100 °C trong 72gi6
theo TCVN 2229-77. Sau d6 tién hanh do do cing, d6 bén kéo dut va do dan
dai twong doi.
5. KET QUA
5.1. Polyme blend PA/PE
5.1.1. Tinh chat co hoc va kha nang chiu lao

Dé lwa chon polyme blend c6 t6 hop t6i uu, ching to6i da khdo sat:
PA/PE-g-AM/PE & céc ty 1é 95-65/1-5/5-35 va PA/PE-g-AAC/PE & céc ty lé
85-70/1-3/15-30 ( bang 2 va 3).

PA/ 100/0/0 | 0/0/100 | 95/3/5 | 90/3/10 | 85/3/15 | 80/3/20 | 75/3/25 | 70/3/30 | 65/3/35
PE-g-AM
/PE
E 1300 | 152,64 | 1200 1100 1000 950 925 870 780
( MPa)
o (MPa) | 744 18,47 65 62 61 60 55 50 45
& (%) 180 | 840,66 | 220 250 270 300 280 190 100

Bang 2. Tinh chat co hoc phu thudc vao thanh phan cua blend PA/PE-g-
AM/PE

PA/PE-g-AAC/PE 100/0/0 | 0/0/100 | 85/5/15 | 80/5/20 | 75/5/25 | 70/3/30
E (MPa) 1300 152,64 855 824 813 805
c (MPa) 74,4 18,47 65,7 58,9 49,6 46,2
€( %) 180 840,66 310 350 365 380

Bang 3. Tinh chat co hoc phu thudc vao thanh phan cua blend PA/PE-g-
AAC/PE

Can cu vao tinh chat k¥ thuat yéu cau va yéu t6 kinh té€, ching toi da lua
chon blend PA/PE-g-AM/PE véi cac ty 1& 80/3/20 va blend PA/PE-g-
AAC/PE vé6i céc ty 1¢ 85/5/15 dé thir nghiém ldo héa va cac thir nghiém khac.
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Mau c(MPa) | & (%) |DPocing| k; | k.
(SoA)
PE 18,5 840
PA 744 180
Hén hop PA/PE 17,7 30
PA/PE-g-AM/PE 45 300 | 9495
PA/PE-g-AAC/PE 65,7 310 | 9495
PA 60 65 0.8 | 0,36
Gia nhiét 6 ™ pA/PE-g-AM/PE 48 290 .1 | 097
T =100 °C,
(_7yp | PA/PE-g-AAC/PE 56,9 290 0,87 | 0,94

Bang 4. Tinh chat co hoc cua hon hop PA/PE ( 80/20) va blend PA/PE-g-
AM/PE ( 80/3/20), blend PA/PE-g-AAC/PE (85/5/15).

Do bén kéo dit va do dan dai twong doi khi dut cua hon hop PA/PE
khong cé chat tuong hop va cua blend PA/PE-g-AM/PA, PA/PE-g-AAC/PA
duoc trinh bay & bang 4. Khi PA va PE chi tron hop don thuan va khong c6
mat chat tuong hgp, tinh chit co hoc ctia chiing rat kém, tham chi con thap
hon PA va PE ban dau. Khi c¢6 mat chét tuong hgp PE-g-AM, PE-g-AAC tinh
chat co hoc cua vat liéu PA/PE dugc ting 1én rat nhiéu. R6 rang chét tuong
hop déng vai trd mot I6p chuyén ti€p hay néi cdch khac 1a mot tdc nhan két
dinh giita hai pha PA va PE qua cau lién két hydro hoac phan tng giita cac
nhom amin hoac amit cua PA vé6i anhydric maleic ghép trén mach PE.

Mot diéu thu vi va rat dac biét 1a do bén kéo dut va do dan dai tuong doi
khi diit ctia vat liéu blend sau khi gia nhiét & 100 °C sau 72 gid hdu nhu khong
thay ddi, trong khi do dan dai tuong doi cua PA giam xuéng manh, chi con
bang 33% so véi gid tri ban ddu. PA va PE riéng 1€, ching chiu oxy hod nhiét
kém. Theo ching t6i, trong blend PA/PE-g-AM/PE nghién cttu & day, PE dugc
phan tan trong pha PA, it bi tic dong cua tic nhan oxy hod, vi vay it bi bién
déi. Thong thudng PA bi oxy héa 1a do phan tng ctia nhém amin va amit vdi
oxy va cac tic nhan oxy hod trong moi truong. Trong vat liéu blend nay cac

nhém hoat dong nay c6 thé bi “khod” bsi nhém chic cta vong anhydric
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maleic ghép trén PE do tuong tiac hodc phan tng, do vay ching it bi phan tng

va vat liéu chiu oxy hoa nhiét t6t hon.

5.1.2. Tinh chat dién
Mau Pién tré mat (Q)
Kho Sau 24 gio
ngam nuoc
PA/PE-g-AM/PE 3,4.10" 1,2.10"
PA/PE-g-AAC/PE 7.5.10'"- 8.4.10" -
3,1.10" 5,3.10"

Bang 5. Tinh chat dién ctua polyme blend
Tur két qua & bang 5 cho thdy, dién tré cach dién cua blend sau khi
ngam nioc 24 gid ¢6 giam di nhung khong dang ké. Diéu d6 ching t0, vat
liéu blend hit 4m va nudc it hon han so véi PA.
5.2. Polyme blend PA/PP

5.2.1. Tinh chat co hoc va kha nang chiu lao hoa

PA/ 100/0/0 | 0/0/100 | 90/3/10 | 80/3/20 | 75/3/25 | 70/3/30 | 50/3/50 | 25/3/75
PP-g-AM

/PP

E(MPa) | 1200 | 995,78 876 920 921,69 | 95942 | 83572 78145
o (MPa) | 744 34 65.3 52,56 | 43,88 35,49 32 31,8
e (%) 180 350 3294 300 283,92 | 31621 88,32 2443

Bang 6. Su phu thuoc ctia tinh chat co hoc vao thanh phan cia
blend PA/PP-g-AM/PP.

Can ct vao tinh chat k§ thuat yéu cau va yéu t6 kinh té€, ching toi da lua
chon blend PA/PP-g-AM/PP véi cac ty 1é 80/3/20 dé thir nghiém 1do hoéa va

cac thu nghiém khac.

17



Mau c(MPa) | € (%) |DPocing| k, | k.
(SoA)
PP 34 350
PA 74,4 180
Hon hop PA/PP 39,04 46
PA/PP-g-AM/PP 52,56 296 97-98
PA/Copolyme/PP 53,83 314
Gia nhi¢t 6 | PA/PP-g-AM/PP 42 215 0,8 | 0,73
T =100 °C,
t=72h

Bang 7. Tinh chat co hoc cia hon hop PA/PP ( 80/20) va blend PA/PP-g-
AM/PP ( 80/3/20)

Do bén kéo dit cia hon hop PA/PP, cta blend PA/PP-g-AM/PP ciing
nhu cua blend PA/copolyme/PP duogc trinh bay & bang 7. Két qua cho thay khi
chi tron hgp don thuan PA va PP va khong ¢6 mat ctia chat tuong hgp thi tinh
chat co hoc ctia hon hop PA/PP réit kém, thap hon rdt nhi€u so v6i PA va PP

ban dau. Do dan dai twong doi cua PA hodc PP déu nam trong khoang tir

180 % dén 350%, trong khi chi s6 nay & hon hop PA/PP chi dat khoang 46%.
Do kéo diit ctia hon hop PA/PP ciing chi dat khoang 52% so vé6i do bén kéo
dut cta PA.

Khi c6 mit ctia PP-g-AM tinh chét co hoc cua blend tang 1én rat nhiéu .
Do gian dai twong doi khi dit clia t6 hop dat t6i 296% tiic 12 cao hon so véi
PA ban ddu. Vai trd cta chat twong hop & day c6 thé giai thich qua viéc hinh
thanh mot 16p chuyén ti€p gita hai pha PP va PA tir PP-g-AM. Nhiing doan
mach cua PP-g-AM da két dinh véi pha PP dong thoi cling két dinh v6i pha
PA qua céu lién két hydro hodc phan tng cuia nhdm AM ghép trén mach PP
vGi cdc nhém amin va amit cua PA.

Khi so sanh gitta blend PA/PP-g-AM/PP str dung chat tuong hgp ché tao
trén may dun do ching toi tu ché tao va PA/Copolymer/PP str dung chit tuong

hop nhap ngoai cia CHLB Diic chiing t6i nhan thdy khong cé su khac biét 16n
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vé tinh chat co hoc. Céc chi s6 vé do bén dit, do gidn dai khi dit cia hai t6
hop trén déu tuong duong.
5.2.2. Tinh chat dién

Mau Pién tré mat (Q)
Kho Sau 24 gio
ngam nuoc
PA/PP-g-AM/PP 4.10" 2,2.10'°

Bang 8. Tinh chat dién ctua polyme blend

6. Po bén rao cua vat liéu

Do bién u
dang ( mm)

Thoi gian chiu tai ( gio)

Hinh 3. Po bién dang rao cua blend PA/PP-g-AM/PP ¢ nhiét d¢ 40 °C

K&t qua do do rao theo kéo cuia vat liéu & tung suit 9,73 va 12,16 MPa, &
nhiét do 40 °C trong thdi gian 55,42 gid duoc trinh bdy & hinh 3. O tng suét
9,73 MPa mau bi bién dang 1,4%, modun rao giam tir 4524,7 xuéng 555 MPa
va ¢ tng sudt 12,16 MPa mau bi bién dang 2,86%, modun rdo giam tr 1123,3
MPa xudng 340,6 MPa. Nhu vay, dudi tic dong cua tai trong theo thoi gian
vat liéu blend c¢6 bi bién dang, song khong bi pha huy do khong bi tich pha.
Diéu d6 ching t6 PA va PP c6 su két dinh tét.
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7. So sanh tinh chat ky thuat caa polyme blend ché tao véi tinh chat ky

thuat cua polyme blend yéu cau trong Du 4an va nganh duong sat

TT Tén san pham va chi tiéu Pon vi Miic chat luong
chat luong chu yéu do
K& hoach | Thuc hién
2 3 4 5
Vat liéu polyme blend PA/PE-g-AM/PE
va can nhua
a. Tinh chat ban dau
- Cuong do kéo dut MPa >40 60
- Do dan dai tuong doi % > 250 300
- b6 cing SoA 94 -98 94-95
- Modul dan hoéi MPa > 800 950
- Do bén rio kéo MPa/gid
- bién trd cach dién | Trang thai kho  |Q (500V)| >10"° | 3.4. 10"
Sau 24 h ngam > 108 1,2. 10"
nudc
b. Tinh chat sau khi thir nghiém lao hoa ¢
100°C, 72h
- Cuong do kéo dut MPa > 40 48
- Do dan dai tuong doi % > 200 290
Vat liéu polyme blend PA/PE-g-AAC/PE
va can nhua
a. Tinh chat ban dau
- Cuong do kéo dut MPa >40 65,7
- B0 dan dai tuong doi % > 250 310
- b6 cing SoA 94 -98 94-95
- Modul dan hoéi MPa > 800 855
- Do bén rio kéo MPa/gid
- bién tré cach dién Trang thdi kho |[Q (500V)| > 10" | 3,1.10"
Sau 24 h ngam >10% | 5,3.10"
nudc
b. Tinh chat sau khi thir nghiém lao hoa ¢
100°C, 72h
- Cuong do kéo dut MPa > 40 56,9
- b6 dan dai tuong doi % > 200 290
Vat liéu polyme blend PA/PP-g-AM/PP
3 va can nhua
a. Tinh chat ban dau
- Cuong do kéo dut MPa > 40 52,56
- Do dan dai tuong doi % > 250 300
- Do ciing SoA 94 -98 97-98
- Modul dan hoi MPa > 800 920
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- Do bén rdo kéo 12,16 Bién dang 2,86%
MPa/55.,4
2 gio
bién tro cdch dién Trang thdi kho | Q (500V | > 10" 4. 10"
Sau 24 h ngam > 10" 2.2.10"
nuéc
b. Tinh chat sau khi tha
nghiém lao hoa ¢ 100°C,
72h
- Cuong do kéo dut MPa > 40 42
- b6 dan dai tuong doi %0 >200 215
4 Coc ray

- Cuong do kéo dut MPa > 60 72
- b6 dan dai tuong doi % 50 120
- Modul dan hoéi MPa > 950 1100

Bang 9. Tinh chat ky thuat cua polyme blend ché tao va tinh chat ky

thuat yéu cau trong Du an

TT Tén san pham va chi tiéu Pon vi Miic
chat luong chu yéu do chat
luong
1 - Cuong do kéo dut MPa >32
2 - b6 dan dai tuong doi % >20
3 - Do cing SoA 94 -98
4 - Dién tr6 cach dién | Trang thdi kho | Q (500V)| > 10"
Sau 24 h ngam > 10
nudc
5 b. Tinh chat sau khi thir nghiém lao hoa ¢
100°C, 72h
- Cuong do kéo dut MPa >32
Do dan dai twong di % > 70

Bang 10. Tinh chat ky thuat cia can nhua quy dinh béi Tong cong ty
duong sat Viét nam.

Céc két qua thu dugc vé tinh chat co hoc va thlr nghiém 140 héa duoc va
trinh bay & bang 9 va cho thdy, cdc tinh chat ky thuat cua vat liéu blend va san
phdm cin nhua cao hon han so vội cộc tinh chat kĐ thuat quy dinh boi TCTDS
Viét nam ( bang 10) va ciling cao hon cac tinh chat ky thuat quy dinh trong

Du 4n.
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8. Tom tat cong nghé ché tao polyme blend

Qua qua trinh nghién ctu khao sat, tht nghiém va hoan thién cong
nghé, kiém tra tinh chat k§ thuat chiing t6i rit ra dugc quy trinh cong nghé ché
tao polyme blend PA/PE va PA/PP nhu sau:

T6 hop nhia PA/ PE-g-AM/PE ( 80/3/20) hodc t6 hop nhua PA/ PE-g-
AAC/PE (85/5/15) hodc t6 hop nhua PA/ PP-g-AM/PP ( 80/3/20) duoc cdn
chinh xdc, sau dé dva vao mdy trén va ddo déu trong thoi gian 30 phiit & nhiét
do phong sau dé dua vao phéu nap liéu cua mdy dic phun va sdy bdang khong
khi néng 80 °C luu thong trong 8 gio. Tiép dé vt liéu blend duoc ché'tao trong
thiét bi diic phun trong ving nhiét do 200-235 °C doi véi té6 hop PA/ PE-g-
AM/PE, trong viing nhiét do 220-250 °C doi véi té hop PA/ PE-g-AAC/PE va
trong ving nhiét do 230-255 °C doi véi t6 hop PAl PP-g-AM/PP; véi toc do
quay cua truc vit la 75 vong/phiit, thoi gian blend héa la 45 gidy, dp sudt phun
la 150 MPa, thoi gian luu khuon la 15 gidy va nhiét do khuon la 70 °C.

9. KET LUAN

1. Ba nghién citu va hoan thién cong nghé ché tao polyme blend PA/PE va
PA/PP trén thiét bi diic phun cong nghiép dé ché’tao cdan nhua va céc ray.

2. Dad img dung cong nghé ché tao polyme blend PA/PE va PA/PP dé ché tao
1.138.796 ccn nhua, 3.000 céc ray tiw ndm 2002 (ndm chudn bi D dn) dén
hét nam 2004. Két qud cho thdy, cong nghé ché’tao don gidn, on dinh va hoan
toan cé thé trién khai & quy moé sdn xudt lon.

3. Cdc chi tiéu ky thudt cua polyme blend ddp ving duoc cdc chi tiéu ky thudt
quy dinh bdi Tong cong ty duong sdt Viét nam va Dy dn. Vit liéu polyme

blend cé tinh chdt doc ddo: chiu ldo hod tot.
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CHUONG IIL. KET QUA TRIEN KHAI UNG DUNG

1.  Ung dung polyme blend dé san xuét can nhua, céc ray cho ta vet bé
tong

Trén co sO quy trinh cong nghé ché tao polyme blend va thi€t bi dic
phun ctia Vién Ky thuat Nhiét d6i, ching t6i da san xuat va cung cap can nhua
va coc ray va vat liéu polyme blend cho céc co s& ciia Tong cong ty dudng sat

Viét nam véi s6 luong nhu sau:

Nam Can nhua (cai) | Cocray (cai) | Polyme blend ( kg)
2002 793.300 3000 5000
2003 345.496 2000
2004
Téng cong 1.138.796 3000 7000
Thanh tién 3.563.958,204 dong

Bang 11. So lugng san pham can nhua, céc ray va vat liéu polyme
2. Ung dung polyme blend d¢ san xuit 16i nhua VOSSLOH cho ta vet
bé tong du ang luc

Trong qua trinh thuc hién Du an, ching t6i ciing cung cap 2.000kg vat
lieu blend cho Cong ty cao su dudng sit dé ché€ tao chi tiét 16i nhua
VOSSLOH SKL-14 dé ché tao thir ta vet bé tong du ting luc. Chi tiét nay nam
sau trong ta vet bé tong va dugc dic lién trong khi san xudt ta vet bé tong du
ting luc. Cac tinh chat kĐ thuột clia san phdm nay doi hoi cao hon so vdi cin
nhua.

Cộc san pham 16i nhua da dugc 1ap dat thir tai km 65 doan dudng Ha
nodi-Phu 1y va doan duong Ha noi —Thanh héa.
3.  CacKkét qua ing dung khac caa Du an

Ngoai nhiing két qua tng dung trén, chiing toi ciing dang ting dung chat
twong hop PE-g-AM dé nghién cttu trién khai tng dung vat liéu nanocompozit

PE/nano-clay dé lam cdp dién va vat liéu bao gai it tham khi.
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PANH GIA KET QUA CUA DU AN
1. Két qua vé mat cong nghé

e Trong khuon khé Du 4n da xay dung va hoan thién cong nghé ché
tao 3 loai chat twong hop PE-g-AM, PE-g-AAC va PP-g-AM & quy
mo pilot trén thiét dun cat hat.

e Da xay dung va hoan thién cong nghé ché tao 3 loai polyme blend
PA/PE-g-AM/PE, PA/PE-g-AAC/PE va PA/PP-g-AM/PP trén thiét
bi ddc phun cong nghiép dé san xuét can nhua va céc ray.

e Céc polyme blend va cdc san phdm ché tao ra déap ting t6t céc yéu
cau k¥ thuat ctia Tong cong ty dudng sat va cua Du 4n dé ra.

2.  Két qua vé trién khai ing dung

Trén co s& cong nghé ché tao cac chat tuong hop, cong nghé ché tao cac
vat liéu polyme blend va day chuyén san xudt dong bo tu trang bi, tir 2002
(ndm_chudn bi Du dn) dén 2004, dd sdn_xudt va cung cdp 1.138.796 cdn
nhua, 3000 céc ray va 7000 kg polyme blend véi s tién la 3.563.958,204
dong
3. Hiéu qua Kkinh té - xa hoi

Trong qué trinh chudn bi va thuc hién Du 4n, Vién Ky thuat Nhiét dé6i
da phuc vu kip thoi, ddy di cdc nhu cdu thudng xuyén vé san phdm céin nhua
clia cdc cong ty va xi nghiép thudc nganh GTVT dudng sat; gép phan tao cong
an viéc lam, cht dong trong san xuit cho cac co s& san xudt, tiét kiém ngoai té
cho Nha nudc. San phdm cin nhua da dap tng kip thoi cdc yéu cau dot xudt,
khén cép dé khic phuc nhanh hau qua cdc doan dudng bi hu hong trong nhitng
nam qua.

San pham can nhua ciing da phuc vu cho viéc nang cép t6c do chay tdu
S1 va S2 tir Ha noi di thanh pho H6 Chi Minh va giam gio chay tau tir 34 gio
xuong con 29 gio trong thoi gian vira qua
4. Két qua veé lién két san xuat va mo rong linh vuc tng dung cua

polyme blend
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. Téng cong ty dudng sit Viét nam c6é chi truong timg budc 1am chu
cong nghé va tién tGi chu dong tu san xuat can nhua, céc ray tir polyme blend,
nén trong thoi gian thuc hién Dy an, ching t6i da cung cip 7000 kg vat liéu
polyme blend va huéng dan kj thuat cho Xi nghiép cao su dudng sit dé don
vi nay budc dau lam quen va san xudt mot phan can nhua cho nganh dudng
sat.
o Qua qua trinh thr nghiém va tng dung da ching t6 polyme blend c6
tinh chét co hoc va chiu khi hau nhiét dé6i t6t. Trén co s& d6, Téng cong ty
duong sat Viét nam da cho phép ting dung polyme blend dé san xudt va tng
dung thir san phdm 16i nhua VOSSLOH cua ta vet bé tong du ung luc. Theo
k& hoach san phdm nay s& duoc trién khai ting dung nhiéu trong thoi gian t6i.
5. Két qua vé ché tao thiét bi

Trén co sO nhitng kién thitc va hi€u biét vé cong nghé va thiét bi gia cong
polyme va phan kinh phi khong phéi hoan lai ctia Du dn, tap thé Du 4n da thiét
k& va phoi hop véi Vién bao ho lao dong ché tao mot mdy dun cat hat cd pilot
tri gid 125 triéu dong, cong suat 30-35 kg/gid dé ché tao chit twong hop phuc
vu truc tiép cho Du an.
6.  Két qua vé khoa hoc va dao tao can bo

Trén co so két qua ctia Du 4n, tap thé tac gia da cong bo:
e 1 bai bdo trén Tap chi Héa hoc
e 2 bai bdo trén Tap chi Khoa hoc va Cong nghé
e 3 bdo cdo khoa hoc tai Hoi nghi Héa hoc toan quoc va Hoi nghi khoa hoc

Hoéa 1y va ly thuyét
e Hudng dan 4 sinh vién lam luan an t6t nghiép

e Dao tao 1 Thac s§
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7. KINH PHI THUC HIEN DU AN
7.1. Téng kinh phi dau tu cAn thiét dé trién khai Du 4n
Nguon von | Tong Trong do6
cong Von ¢o dinh Von luu dong
(triéu d.)

Thiét bi | Hoan thién| Xay dung | Luong |Nguyén vat|Khiu hao thigt| Khac (cong
may |congnghé| coban | thué | liéunang | bi, nha xudng | tac phi, quan
maoc khoan |  luong da co: thue | Iy phi, kiém

thiét bi tra nghiém
thu...)
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 [Ngan sach| 1.300 125 250 - 50 800 - 75
SNKH
Von tu cé| 3.500 850 70 375 175 1.830 175 25
clia co so
Tong 4.800 975 320 375 225 | 2.630 175 100
7.2. Bang ké khai kinh phi thuc hién Du an tir kinh phi duogc cap
o KINH PHI PUGC | SO TIEN ( triéu dong)
CHITIEU CAP\ Pa st dung Pa .
( triéu déng) quyét toan
Khoadn I. Thué khoan chuyén mon
Muc 114 300,0 300,0 300,0
Khodn I1. Nguyén vat liéu, nang
lugng
Muc 119 800,0 803,178 803,178
Khodn III. Thiét bi, may méc
chuyén dung
Muc 145 125,0 125,0 125,0
Khodn IV.Xay dung va sua chira
nho
Muc 117 254 17,9 17,9
Khodn V. Chi khac
Muc 110,111, 112, 2,5 2,771 2,771
Muc 113,116...134 47,1 51,155 47,151
TONG CONG 1,300,004 | 1.300,0
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Du 4n c6 trach nhiém tra vao tai khoan chuyén thu cia B6 Khoa hoc va
Cong nghé khoan kinh phi thu hoéi 1a 1040 triéu dong ding nhu quy dinh,
trong d6 30/12/2005: 600 triéu dong va 30/6/2006: 440 triéu dong.
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KET LUAN VA KIEN NGHI
e Dy dn da xdy dung va hoan thién duoc cong nghé ché tao 3 loai chdt tuong
hop PE-g-AM, PE-g-AAC va PP-g-AM trén thiét bi dun cdt hat ti chétao quy
mo pilot va dd xdy dung va hoan thién cong nghé ché'tao 3 loai polyme blend
PA/PE-g-AM/PE, PA/PE-g-AAC/PE va PA/PP-g-AM/PP trén thiét bi diic
phun coéng nghiép voi quy trinh on dinh.
e Dd san xudt va cung cdp 1.138.796 cin nhua, 3000 céc ray va 7000 kg
polyme blend vadi so tién la 3.563.958,204 dong. Cdc polyme blend va cdc
sdn phdm ddp ving tot cdc yéu cdu ky thudt cua Tong cong ty duong sdt va cua
Du dn dé ra.
e Polyme blend con duoc ting dung dé sdn xudt va vng dung thir san phdm 10
nhua VOSSLOH cua ta vet bé tong du iing luc, mot san phdm mdi sé trién
khai iing dung nhiéu trong thoi gian toi.
e Ngodi ra, cdc két qud cua du dn da duoc cong bo 2 bai bdo trén Tap chi
Khoa hoc va Cong nghé, 3 bdo cdo khoa hoc, hudng dan 4 sinh vién tot
nghiép, dao tao 1 Thac sy.
e Trong qud trinh thuc hién, Du dn ciing gdp mot s6 khé khdn do von dau tu
ciia TCTDS Viét nam cho nganh duong sdt bi gidm, gid cd vdt tu bién dong,
tang manh, hon nita nganh dwong sdt lai cé chii truong tu sdn xudt, do vdy
viéc sdn xudt va trién khai sdn phdm cdn nhua, céc ray trong 2 nam 2003 va
2004 van con chdm so vdi du kién. Vi vdy, chiing toi kinh dé nghi B6 Khoa
hoc va Cong nghé, Chuong trinh KC.02 xcem xét va cho phép tdp thé Du dn
tinh s6 sdn phdm sdn xudt va cung cdp tir ndm 2002 ( ndm chudn bi D dn)
vao s6 sdan phdm ciia Du dn.
e Kinh dé nghi B6 Khoa hoc va Cong nghé, Chuong trinh KC.02 tao diéu kién
ginip do' dé ¢ thé md rong pham vi ting dung ciia vdt liéu polyme blend trong

mot sO linh vie khdc.
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